	
	

	
	


NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 12 TRỌNG TÂM ÔN THI THPT QG – 2020.
I. Lớp 12:

Chương I: ESTE - LIPIT

1. Kiến thức:

a) Este: - Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế este.

- Đồng phân este

b) Lipit: Khái niệm lipit, chất béo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của chất béo

- Các đồng phân của chất béo;

2. Kỹ năng:
- Lập công thức phân tử, Viết công thức cấu tạo các đồng phân este, danh pháp các este, lập công thức các chất béo.

- Giải bài tập về phản ứng este hóa, phản ứng xà phòng hóa.

3. Phát triển năng lực: Năng lực nhận biết, thông hiểu, vận dụng về hóa học.

4. Lưu ý:
- este của axit fomic có phản ứng tráng bạc.



- este dạng RCOOC6H5 khi xà phòng hóa tạo 2 muối.

Chương II: CACBOHIDRAT.

1. Kiến thức: - Nắm công thức cấu tạo, tính chất hóa học của Glucozo, Ftuctozo, nắm công thức phân tử, t/c hóa học của Saccarozơ, tinh bột, Xenluzơ.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng hóa học: Như phản ứng thủy phân của Saccarozơ, tinh bột, Xenlulozơ, phản ứng tráng bạc của Glucozơ, Fructozơ....

3. Phát triển năng lực:
- Năng lực nhận biết các chất Cacbohidrat.





- Năng lực giải bài tập hóa học về phản ứng thủy phân.

Chương III: AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN.

1. Kiến thức : Nắm được khái niệm Amin, Aminoaxit, Peptit, Protein, phân loại Amin.

Nắm vững t/c hóa học của Amin, aminoaxit, Peptit, Protein.

2. Kỹ năng : Kỹ năng phân loại amin, kỹ năng viết các đồng phân amin, kỹ năng viết các phương trình phản ứng trùng ngưng của aminoaxit, phản ứng thủy phân của Peptit, kỹ năng nhận biết các amino axit.

3. Phát triển năng lực : Phát triển các năng lực tư duy hóa học, xác định công thức cấu tạo các amin, aminoaxit, các peptit.

4. Lưu ý :
- Phân biệt amino, không no, amin thơm.



- Chú ý các bài toán về ( - Aminoaxit, peptit

CHƯƠNG IV : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.

1. Kiến thức :- Nắm khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý các Polime.



 - Nắm được các phương pháp điều chế Polime.



 - Nắm được các vật liệu Polime : Chất dẻo, tơ, cao su.

2, Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng viết các phương trình phản ứng trùng hợp, trùng ngưng tạo Polime.

Rèn luyện giải được một số dạng bài tập về Polime thiên nhiên, Polime tổng hợp và Polime nhân tạo.

3. Phát triển năng lực :
- Năng lực nhận biết các Polime.





- Năng lực viết các phương trình phản ứng.

- Năng lực tính toán hóa học.





- Năng lực vận dụng vàothuc tiễn.

4. Lưu ý : Đặc điểm cấu tạo các Polime.

Chương V : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

1. Kiến thức :

- Nắm được vị trí các kim loại trong bảng tuần hoàn.

- Nắm được đặc điểm lớp Electron ngoài cùng các kim loại.

- Nắm được tính chất vật lý chung của các kim loại.

- Nắm vững tính chất hóa học chung của kim loại.

- Nắm dãy điện hóa của kim loại, quá trình điện phân, các trường hợp điện phân.

- Các khái niệm ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa học, điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học.

- Các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

- Nắm được nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại (điện phân, nhiệt luyện, thủy luyện).

2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng xác định vị trí và cấu hình electron của nguyên tử, ion kim loại.

- Rèn luyện kỹ năng viết các phương trình phản ứng oxi hóa khử....

- Rèn luyện kỹ năng tính toán theo phương trình hóa học

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng các định luật bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, bảo toàn mol nguyên tố, bảo toàn mol electron 

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng dãy điện hóa kim loại, vận dụng định luật fara đây về điện phân.

3. Phát triển năng lực : 

- Năng lực tư duy hóa học

- Năng lực vận dụng hóa học vào thực tiễn

- Năng lực tính toán hóa học
- Năng lực thực hành hoá học.

4. Lưu ý : Chú ý làm nhiều bài tập về phản ứng oxi hóa khử liên quan đến kim loại.

Chương VI : KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

1. Kiến thức :

- Nắm vị trí của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm trong bảng tuần hoàn

- Nắm cấu hình electron của kim loại kiềm, kiềm thổ

- Nắm vững tính chất hóa học chung của kim loại kiềm, kiềm thổ

- Nắm tính chất hóa học của nhôm

- Phương pháp điều chế kim loại, kiềm, kiềm thổ, nhôm

- Nắm tính chất hóa học một số hợp chất kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

- Biết được Al203; Al(OH)3 là hợp chất lưỡng tính

2. Kỹ năng :

- Rèn luyện kỹ năng viết cấu hình electron

- Rèn luyện kỹ năng viết các phương trình hóa học

- Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán học, kỹ năng nhận biết các chất

3. Phát triển năng lực : Năng lực tư duy hóa học, năng lực vận dụng vào thực tiễn

4. Lưu ý : 

- Chú ý viết các phương trình Ion rút gọn

- Chú ý các bài toán về hợp chất lưỡng tính của nhôm

Chương VII : SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG KHÁC

1. Kiến thức : Vị trí của Fe ; Cr ; Cu ; Zn trong bảng tuàn hoàn

- Cấu hình electron trong nguyên tử của các kim loại Fe ; Cr 
- Cấu hình electron của các Ion : Fe2+; Fe3+ ; Cr2+ ; Cr3+ 
- Tính chất hóa học của các kim loại Fe ; Cr 

- Tính chất hóa học của các hợp chất sắt (II), sắt (III) , Cr (II) , Cr (III) Crom có số oxi hóa +6.

- Nắm được phương pháp điều chế các kim loại Cr, Fe, 

2. Kỹ năng : Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của các chất.

- Giải được các bài tập tính hàm lượng %, xác định tên kim loại

- Nhận biết được các Ion Fe2+ ; Fe3+ ; Cr2+ ; Cr3+ trong dung dịch

- So sánh được tính chất hóa học giữa các hợp chất cùng loại với nhau

- Sử dụng và bảo quản các đồ dùng bằng kim loại

3. Phát triển năng lực

- Phát triển năng lực tư duy hóa học, năng lực tính toán, năng lực áp dụng vào thực tiễn

4. Lưu ý : Chú ý khai thác tính chất hóa học ứng với từng trạng thái oxi hóa của kim loại, rèn luyện viết phương trình ion rút gọn, rèn luyện giải các bài toán về oxi hóa khử.

Chương VIII : PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

1. Kiến thức

- Nắm được phương pháp nhận biết (thuốc, thử, hiện tượng, phương trình hóa học) các Cation, Na+, NH4+, Ca2+, Ba2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Cu2+
- Nắm được phương pháp nhận biết (thuốc thử, hiện tượng, phương trình hóa học) các Anion N03-, S042- , C032-, Cl-, P043-
- Nắm được phương pháp nhận biết (thuốc thử, hiện tượng, phương trình hóa học) một số khí như S02, C02, NH3, H2S, Cl2, N0, N02

2. Kỹ năng:

- Tiến hành thí nghiệm, rút ra nhận xét

- Phân biệt một số Cation và một số Anion bằng phương pháp hóa học

+ Chọn thuốc thử thích hợp, phân tích hiện tượng và dấu hiệu đặc trưng để nhận biết.

+ Trình bày sơ đồ nhận biết

- Phân biệt một số chất khí bằng phương pháp hóa học

3. Phát triển năng lực

Năng lực dựa vào các dấu hiệu đặc trưng của phản ứng hóa học để nhận biết các chất
-Năng lực thực hành hoá học.

4. Lưu ý: 

- Trình bày cho được bài làm của một câu hỏi nhận biết

- Viết được các phương trình phản ứng

Chương IX. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

1. Kiến thức: Biết được ảnh hưởng của hóa học đến sự phát triển kinh tế như các nhiên liệu hóa thạch ảnh hưởng đến vấn đề năng lượng

- Ảnh hưởng của hóa học đến các vật liệu mới

- Biết được ảnh hưởng của hóa học đến vấn đề tiêu dùng, vấn đề sức khỏe của con người.

- Biết được vấn đề ô nhiễm môi trường và chống ô nhiễm môi trường

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng sử dụng hóa chất trong cuộc sống và kỹ thuật

- Kỹ năng chống ô nhiễm môi trường

- Kỹ năng bảo vệ chống ngộ độc thực phẩm

3. Phát triển năng lực:

- Năng lực vận dụng vào thực tiễn của hóa học

4. Lưu ý:

- Chú ý vấn đề chống ô nhiễm môi trường. Tích cực trồng cây xanh, chống nghiện hút, chống sử dụng nhiều về rượu, bia, thuốc lá…

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN CỤ THỂ.
NỘI DUNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	Bài 1. ESTE .

I. Khái niệm :  Khi thay  nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este 

Este đơn chức  RCOOR,  Trong đó R là gốc hidrocacbon hay H; R’ là gốc hidrocacbon 

Este no đơn chức : CnH2nO2  ( với n
[image: image1.wmf]³
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Tên của este : 

Tên gốc R’+ tên gốc axit RCOO   (đuôi at)  

Vd : CH3COOC2H5   : Etylaxetat 
        CH2=CH- COOCH3 : metyl acrylat 
II.Lí tính :- nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số cacbon : axit > ancol > este

-Một số mùi đặc trưng : Isoamyl axetat : mùi chuối  chín ;  Etyl butiat  ,etyl propionat có mùi dứa 

III TÍNH CHẤT HÓA HỌC :

a.Thủy phân trong môi trường axit : tạo ra 2 lớp chất lỏng ,  là phản ứng thuận nghịch (2 chiều )
RCOOR, + H2O
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    RCOOH + R,OH 

b.Thủy phân trong môi trường bazơ ( Phản ứng xà phòng hóa ) : là phản ứng 1 chiều 

RCOOR,  + NaOH 
[image: image3.wmf]¾
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  RCOONa + R,OH

* ESTE  đơn chức đốt cháy tạo thành CO2 và H2O . 
[image: image4.wmf]22
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IV.ĐIỀU CHẾ : axit + ancol 
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 este  + H2O

RCOOH + R’OH 
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   RCOOR’ + H2O .

Bài 2. Lipit. 

I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

II. Chất béo:

1/ Khái niệm:

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức:R1COO-CH2        R1,R2,R3: là gốc hidrocacbon                                                             
                               (           

                  R2COO-CH

                               (
                  R3COO-CH2

Vd:[CH3(CH2)16COO]3C3H5 :  tristearoylglixerol   (tristearin)

2/ Tính chất vật lí:

-Ở nhiệt độ thường,chất béo ở trạng thái lỏng khi trong phân tử có gốc hidrocacbon.Ở trạng thái rắn khi trong phân tử có gốc hidrocacbon no.

3/ Tính chất hóa học:

a.Phản ứng thủy phân: [CH3(CH2)16COO]3C3H5+3H2O
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  3CH3(CH2)16COOH+C3H5(OH)3
c. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo)

(C17H33COO)3C3H5+3H2
[image: image8.wmf]0
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(C17H35COO)3C3H5
          lỏng                                                        rắn

b. Phản ứng xà phòng hóa:   

                 [CH3(CH2)16COO]3C3H5 +   3NaOH
[image: image9.wmf]0
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  3[CH3(CH2)16COONa] +C3H5(OH)3
                               tristearin                                                 Natristearat → xà phòng 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
I. BIẾT:

Câu 1: Số hợp chất dạng RCOOR’ có  CTPT C4H8O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là:


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8​O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:


A. Metyl propionat.
B. Propyl fomat.
C. Ancol etylic.
D. Etyl axetat.

Câu 3: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:


A. 2 muối và 2 ancol
 B. 2 muối và 1 ancol
C. 1 muối và 2 ancol
     D. 1 muối và 1 ancol

Câu 4:Thuỷ phân este X có CTPT C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là


A.HCOOC2H5.
B.CH3COOCH3.
C.HCOOC2H5
D.C2H5COOCH3.

Câu 5:Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A.C15H31COONa và etanol. 


B. C17H35COOH và glixerol.

C.C15H31COOH và glixerol. 


D.C17H35COONa và glixerol

Câu 6:Khi xà phòng hóa triolein bằng NaOH ta thu được sản phẩm là

A.C15H31COONa và etanol. 


B.C17H35COOH và glixerol.

C.C15H31COONa và glixerol. 

D.C17H33COONa và glixerol

Câu 7: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metyl fomat


A. axit axetic và ancol etylic


B. Axit axetic và ancol metylic


C. axit fomic và ancol etylic


D. Axit fomic và ancol metylic

Câu 8:Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là


A.6. 


B.3. 


C.5. 


D.4.

Câu 9: Tỷkhối của một este X so với H2 là 44. Khi thuỷ phân X tạo nên 2 hợp chất. Nếu đốt cháy cùng lượng mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (cùng t0,P). CTCT của X là

A. H-COO-CH3C.CH3COO-C2H5
B.CH3COO-CH3D.  C2H5COO-CH3
Câu 10:  Số hợp chất đơn chức, có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là       


A. 5.   


B. 3. 


C. 6.   


 D. 4.

Câu 11: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:


A. etyl axetat.

B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat

Câu 12:Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH. 

B. CH3COONa và CH3CHO.

C.CH3COONa và CH2=CHOH. 

D.C2H5COONa và CH3OH.

Câu 13: Este benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài là este nào sau đây?


A. C6H5CH2COOCH3


B. C6H5COOCH3

C. CH3COOC6H5


D. CH3COOCH2C6H5
Câu 14: Este nào sau đây được dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ?


A. CH2=CH-COO-C2H5

B. CH2=C(CH3)-COO-C2H5

C. CH3-COO-CH=CH2

D. CH2=C(CH3)-COO-CH3
Câu 15: Quá trình nào KHÔNG tạo ra CH3CHO?


A. Cho vinyl axetat vào dd NaOH
B. Cho C2H2 vào dd HgSO4, đun nóng


C. Cho ancol etylic qua CuO, to.
D. Cho metyl acrylat vào dd NaOH

II. HIỂU :

Câu 16:Anlyl fomat phản ứng được với:


A. dung dịch brom
       B. NaOH

C. AgNO3/NH3
D. Tất cả đều đúng
Câu 17:Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được:


A. 2 muối
B. 2 muối và nước
    C. 1 muối và 1 ancol
D. 2 ancol và nước
Câu 18:Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
 C​4H8O2 → X → Y → Z → C2H6

- CTCT của các chất X, Y, Z lần lượt là:


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa
B. C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C4H8OH, C2H5COOH, C3H7COONa
D. Tất cả đều sai
Câu 19:Khi thuỷ phân este G có công thức phân tử C4H8O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. X tác dụng được với AgNO3/NH3, còn Y tác dụng với CuO nung nóng thu được một anđehit. Công thức cấu tạo của G là


A. CH3COOCH2-CH3.                           
B. HCOO-CH(CH3)2.


C. HCOO-CH2-CH2-CH3.                     
D. CH3-CH2-COO-CH3.
Câu 20:Đun nóng hai chất hữu cơ X là C2H4O2 và Y là C3H6O2 trong dung dịch NaOH, đều thu được muối CH3COONa. X và Y thuộc loại chức hoá học nào sau đây?


A. X là este, Y là axit cacboxylic.          
B. X và Y đều là axit cacboxylic.


C. X và Y đều là este.                          
D. X là axit cacboxylic, Y là este.
Câu 21:Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có số đồng phân cùng tác dụng với dung dịch NaOH là:


A. 3


B. 4


C. 6


D. 5
Câu 22:Một hợp chất X có công thức C4H8O2. X tác dụng được với KOH, AgNO3/NH3, nhưng không tác dụng với Na. CTCT của X phải là:


A. CH3COOC2H5
B. HCOOC2H5C. HCOOCH(CH3)2
D. C2H5COOCH3
Câu 23:Cho sơ đồ sau:
C2H2​ → X → Y → Z → CH3COOC2H5​

Các chất X, Y, Z tương ứng là:


A. C4H4, C4H6, C4H10


B. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH




C. C2H4, C2H6O2, C2H5OH 

D. C2H6, C2H5Cl, CH3COOH
Câu 24:Cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 lần lượt tác dụng với K, KOH và Na2CO3. Số phản ứng xảy ra là:


A. 3


B. 5


C. 2


D. 4
Câu 25:Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình 


A. hidro hóa (có xúc tác Ni , t0 )              
B. cô cạn ở nhiệt độ cao 


C. làm lạnh                                               
D. xà phòng hóa
Câu 26:Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là


A. CH3COOCH3< CH3COOH < C2H5OH. 

B. CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.
C. C2H5OH < CH3COOCH3< CH3COOH.

D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH.

Câu 27:Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là:

A. axit oxalic.

B. axit butiric.

C. axit propionic.
D. axit axetic.
Câu 28:Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành sản phẩm nào? 
     
A. C2H5COOH, CH3CHO          

B. C2H5COOH, CH2=CH-OH 
     
C. C2H5COOH, HCHO          


D. C2H5COOH, C2H5OH
Câu 29:Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là 


A. 3.                   
B. 5.                  
C.4.                

D. 2.
Câu 30:Cho các phát biểu sau:



(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.



(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.



(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.



(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.



- Số phát biểu đúng là


A. 3.


B. 2.


C. 4.


D. 1.
Câu 31:Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? 


A. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).                            
B. Dung dịch NaOH (đun nóng). 


C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).         
D.Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).
Câu 32:Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là 


A. 5.                
B.4.                      
C. 6.                  
D. 2.
Câu 33:Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no, đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M. Este đó có CTPT là: 

          A. C5H10O2.               B. C6H12O2.             C. C3H6O2.                  D. C4H8O2.
Câu 34:Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X, rồi dẫn sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa. CTCT của X là: 
A. HCOOCH3.      
B. HCOOC2H5​C. CH3COOCH3.   
D. CH3COOC2H5.
Câu 35:Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOR (R là gốc hiđrôcacbon). Cho m gam A tác dụng với lượng dư dd NaHCO3 tạo thành 3,36 lít khí CO2 (đktc). Cùng lượng A trên phản ứng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 2,5M tạo ra 6 gam ROH. ROH là:


A. CH3OH

B. C2H5OH

C. C3H7OH

D. C4H9OH
III. VẬN DỤNG THẤP :

Câu 36:Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A. 0,72.
B. 0,48.
C. 0,96.
D. 0,24.

Câu 37:Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 bằng 6,25. Cho 20,0g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M. Cô cạn dd sau phản ứng được 25,2g chất rắn khan. X là:


A. CH2=CH-CH2-COO-CH=CH2
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3

C. CH3-COO-CH2-CH=CH2
D. CH3-CH2-COO-CH=CH2
Câu 38: Cho 7,4g etylfomat tác dụng với 120ml dd NaOH 1M, cô cạn dd sau phản ứng được m (gam) chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 6,8g
B. 7,6g
C. 8,2g
D. 8,8g

Câu 39:Este X có M=86. Khi cho 17,2g X tác dụng hết với dd NaOH (vừa đủ) thu được 16,4g muối Y và anđehit Z. X là


A. Vinyl fomat
B. Vinyl axetat
C. Metyl acrylat
D. Etyl axetat

Câu40: Cho 0,02 mol CH3COOC6H5 vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

A.4,36g
B. 1,64g
C. 3,96g
D. 2,04g

Câu 41:Khi cho 0,15 mol este đơn chức X phản ứng vừa đủ với dd chứa 12g NaOH thì tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là


A. 4
B. 5
C. 6
D. 2

Câu 42: Một este X đơn chức, mạch hở có 32% oxi (theo khối lượng). Khi thủy phân X được ancol etylic. X là


A. Etyl axetat
B. Etyl fomat
C. Etyl propionat
D. Etyl acrylat

Câu 43: (TN 2014) Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


A. C2H5COOC2H5.
B. C2H5COOCH3.
C. C2H3COOC2H5.
D. CH3COOC2H5.

Câu44: Thuỷ phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dd NaOH thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là

A. 91,8 gam
B. 58,92 gam
C. 55,08 gam
D.153 gam

Câu 45: Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

 
 A. 75%.  
B. 80%.  
C. 65%. 
D. 90%.

IV. VẬN DỤNG CAO :

Câu 46:ChochấtXtácdụngvớimộtlượngvừađủdungdịchNaOH,sauđócôcạndungdịchthu đượcchấtrắnYvàchấthữucơZ.ChoZtácdụngvớiAgNO3(hoặcAg2O)trongdungdịchNH3thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thểlà

A. HCOOCH=CH2.
B.CH3COOCH=CH2.
C. HCOOCH3.
D. CH3COOCH=CH-CH3.
Câu 47:XàphònghoámộthợpchấtcócôngthứcphântửC10H14O6trongdungdịchNaOH(dư),thu được glixerol và hỗn hợpgồmbamuối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

A.CH2=CH-COONa,CH3-CH2-COONavà HCOONa.

B. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.
C. CH2=CH-COONa,HCOONa và CH≡C-COONa.
D. CH3-COONa,HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.
Câu 48. Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2  và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 3,40 gam.                B. 0,82 gam.                 C. 0,68 gam.                 D. 2,72 gam.

Câu 3. Iso-amyl axetat( thường gọi là dầu chuối), được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp gồm axit axetic, ancol isoamylic ((CH3)2CHCH2CH2OH ) và H2SO4 đặc. Tính khối lượng axit axetic và khối lượng ancol isoamylic cần dùng để điều chế 195 gam dầu chuối trên, biết hiệu suất của quá trình đạt 60%

A.  90g; 132g

B.150g;  220g
   C. 200g; 220g
       D. 132g; 150g 

Câu 5. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2(ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khiphản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H= 1; C = 12; O =16; Na = 23)

A. etyl propionat.
B. etyl axetat.
  C. metyl propionat       D. isopropyl axetat.

CHƯƠNG 2 CACBOHIĐRAT

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	1. GLUCOZƠ

	Kiến thức 
Biết được :
( Khái niệm, phân loại cacbohiđrat. 

( Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của glucozơ.

( Cấu trúc phân tử dạng mạch hở
Hiểu được : Tính chất hoá học của glucozơ :

+ Tính chất của ancol đa chức.

+ Tính chất của anđehit đơn chức.

+ Phản ứng lên men rượu.

Kĩ năng 

( Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, của glucozơ, fructozơ.

( Dự đoán được tính chất hoá học dựa vào cấu trúc phân tử.

( Viết được các phương trình hoá học chứng minh tính chất hoá học của glucozơ.

( Phân biệt dung dịch glucozơ với glixerol bằng phương pháp hoá học.

( Giải các bài tập có nội dung liên quan đến hợp chất glucozơ, fructozơ

	2. SACCAROZƠ.
TINH BỘT VÀ

XENLULOZƠ


	Kiến thức
 Biết được :

    ( Cấu trúc phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ.

( Sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.

Hiểu được : 

( Tính chất hoá học của saccarozơ (phản ứng của ancol đa chức, thuỷ phân trong môi trường axit).

( Tính chất hoá học của tinh bột và xenlulozơ : Tính chất chung (thuỷ phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với nước Svayde, với axit HNO3). 

Kĩ năng 

( Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất hoá học.

( Phân biệt các dung dịch : Saccarozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hoá học.

( Giải các  bài tập có nội dung liên quan về saccarozơ tinh bột và xenlulozơ.


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Mức độ biết:

Câu 1: Lọai thực phẩm nào không chứa nhiều saccarôzơ là:

A. mật mía.

B. mật ong.

C. đường phèn.
D. đường kính.

Câu 2: Xenlulozơ là polisaccarit không phân nhánh do các mắc xích nối với nhau bởi các liên kết:


A. 
[image: image10.wmf]-

b

1,4 – glucozơ 
B. 
[image: image11.wmf]-

b

1,6 – glucozơ
C. 
[image: image12.wmf]-

b

1,4 – fructozơ
D. 
[image: image13.wmf]a

- 1,4 – glucozơ

Câu 3: Mantozơ là đisaccarit gồm hai gốc glucozơ nối với nhau bởi các liên kết:


A. 
[image: image14.wmf]-

b

1,4 – glucozơ 
B. 
[image: image15.wmf]-

b

1,6 – glucozơ
C. 
[image: image16.wmf]-

b

1,4 – fructozơ
D. 
[image: image17.wmf]a

- 1,4 – glicozit

Câu 4: Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?


A. α -1,4-glicozit. 
B. α -1,4-glucozit. 
C. β-1,4-glicozit. 
D. β-1,4-glucozit.
Câu 5: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?


A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt.




B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.


C. Còn có tên gọi là đường nho.






D. Có 0,1% trong máu người.

Câu 6: Phát biểu sai là:


A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.


B. Monosaccarit không có phản ứng thủy phân.


C. Glucozơ, saccarozơ và mantozơ đều có khả năng làm mất màu nước brom.


D. Mantozơ có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Câu 7: Nhận xét nào sau đây sai?

A. Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm.

B. Gỗ được dùng để chế biến thành giấy.

C. Xenlulozơ có phản ứng màu với iot.

D. Tinh bột là một trong số nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Câu 8: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần : glucozơ, fructozơ, saccarozơ 

A. Glucozơ < saccarozơ < fructozơ. 

B. Fructozơ < glucozơ < saccarozơ. 

C. Glucozơ < fructozơ < saccarozơ. 

D. Saccarozơ < fructozơ < glucozơ. 

Câu 9: Màu xanh của dung dịch keo X mất đi khi đun nóng và trở lại như ban đầu khi để nguội. Vậy X là:

A. dd (CH3COO)2Cu
B. dd I2 trong tinh bột
C. dd  đồng (II) glixerat
D. dd I2 trong xenlulozơ
Câu 10: Câu nào phát biểu đươi đây không đúng?

A. Dung dịch saccarozơ trong môi trường axit ,đun nóng sẽ tham gia phản ứng tráng gương.

B. Dung dịch saccarozơ tham gia phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiêt độ phòng.

C. Saccarozơ do 2 gốc
[image: image18.wmf]b

- glucozơ và 
[image: image19.wmf]b

- fructozơ liên kết với nhau.

D. Saccarozơ chỉ tồn tại ở dạng vòng.

Câu 11: chất có độ ngọt lớn nhất:  

              A. Glucozơ             
B. Fructozơ               
C. Saccarozơ.              D. Mantozơ.

Câu 12: Loại đường không có tính khử là :

A. Glucozơ. 

B. Fructozơ. 

C. Mantozơ. 

D. Saccarozơ.
Câu 13: Gluxit (cacbohidrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là :

A. saccarozơ. 

B. tinh bột. 

C. mantozơ. 

D. xenlulozơ.

Câu 14: Glicogen còn được gọi là gì?

A. Glixin

B. Tinh bột động vật.
C. Glixerin

D. Tinh bột thực vật.
Câu 15: Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là


A. amilozơ.

B. amilopectin.

C. glixerol.

D. alanin.
Mức độ hiểu:

Câu 16. Cho các phát biểu sau:


(1) Fructozơ cho được phản ứng tráng gương.


(2) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit khi đun nóng.


(3) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.


(4) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau.


(5) Xenlulozơ và tinh bột có cấu trúc mạch cacbon giống nhau.


(6) Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là.


A. 5


B. 4


C. 3


D. 6

Câu 17: cho các phát biểu sau:



(a)  Đa số các cacbohidrat có công thức chung Cn(H2O)m
(b)  Trong phân tử cacbohiđrat luôn có nhóm chức anđehit

(c) Glucozơ và  fructozơ  tác dụng với Cu(OH)2 đều cho cùng một loại phức đồng

(d) Glucozơ tồn tai chủ yếu ở hai dạng mạch vòng 
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(e) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực, tráng gương, tráng ruột phích

(f) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau

Số phát biểu đúng là:   

A. 2


B.4


C. 3



D.5


Câu 18: Cho các phát biểu sau: 

1. Nước ép quả chuối xanh cho phản ứng tráng gương

2. Nước ép quả chuối chín tác dụng dung dịch iot cho màu xanh lam

3. Xenlulozơ dễ thủy phân hơn tinh bột

4. Nước ép quả chuối chín cho phản ứng tráng gương

5. Trong phân tử hemoglobin của máu có nguyên tố sắt

6. Sự kết tủa của protein bằng nhiệt gọi là sự đông đặc

7. Protein đơn giản khi thủy phân đến cùng thu được chủ yếu là aminoaxit

8. Cu(OH)2 cho vào lòng trắng trứng hiện màu tím

Số phát biểu sai:


A. 6


B. 4


C. 5


D. 7

Câu 19:  Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Để phản ứng quang hợp tạo ra 810 gam tinh bột cần số mol không khí là:

            A. 100000 mol.           B. 50000 mol.             C. 150000 mol.           D. 200000 mol. 

Câu 20: Cho các phát biểu: 

- Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

- Tinh bột có cấu trúc phân tử mạch không phân nhánh.

-  Dung dịch mantozơ có tính khử và bị thủy phân thành glucozơ.

- Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch brom trong CCl4.

- Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Số phát biểu đúng là:

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 21: Cho các phát biểu sau:

(a) Mantozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ.

(b) Dung dịch glucozơ không làm mất màu nước brom.

(c) Glucozơ, mantozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Amilopectin có cấu trúc mạng lưới không gian.

(e) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2.

(g) Hồ tinh bột tác dụng với I2 tạo ra sản phẩm có màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là


A. 5.


B. 3


C. 4.


D. 2.

Câu 22. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:


(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.


(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.



(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.


(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.


(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag.


(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:


A. 6
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tinh bột là polime có cấu trúc dạng mạch phân nhánh và không phân nhánh.

B. Tinh bột không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng từ 650C trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt.

C. Tinh bột không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng.

D. Etanol có thể được sản xuất bằng phương pháp lên men các nông sản chứa nhiều tinh bột.

Câu 24: Phương trình : 6nCO2 + 5nH2O 
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 (C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

A. quá trình hô hấp. 
B. quá trình quang hợp.
C. quá trình khử. 
D. quá trình oxi hoá.

Câu 25: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là: 

A. 3 


B. 2 


C. 4 


D. 5
Câu 26: Phát biểu không đúng là:

A. Dung dịch saccarozơ hoà tan được Cu(OH)2.

B. Sản phẩm thủy phân saccarozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

D. Thủy phân (xúc tác H+, to) tinh bột cũng như xenlulozơ đều cho cùng một mono saccarit.
Câu 27: Glucozơ phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau đây: (1) H2(Ni, to) ,(2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, (3)Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao, (4)AgNO3/NH3 (to), (5)dung dịch Br2/CCl4, (6) dung dịch Br2/H2O, (7)dung dịch KMnO4, (8)CH3OH/HCl, (9) (CH3CO)2O (to , xt)?  

A. (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9). 

B. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) , (8), (9). 

C. (1), (3), (5), (6), (7) , (8), (9). 

D. (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9).
Câu 28: Fructozơ phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau đây ? (1) H2 (Ni, to ), (2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, (3) Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao tạo kết tủa đỏ gạch, (4) AgNO3/NH3 (to ), (5) dung dịch nước Br2 (Cl2), (6) (CH3CO)2O (to , xt). 

A. (1), (2), (3), (4), (6). 

B. (1), (2), (3), (4), (5), (6). 

C. (1), (2), (4), (6). 


D. (1), (2), (4), (5), (6). 

Câu 29: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau : Ở dạng mạch hở glucozơ và fructozơ đều có nhóm cacbonyl, nhưng trong phân tử glucozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số …, còn trong phân tử fructozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số…. Trong môi trường bazơ, fructozơ có thể chuyển hoá thành … và … 

A. 1, 2, glucozơ, ngược lại. 

B. 2, 2, glucozơ, ngược lại. 

C. 2, 1, glucozơ, ngược lại. 

D. 1, 2, glucozơ, mantozơ. 

Câu 30: Có các phát biểu sau đây: 
(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 
   

(2) Mantozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. 
(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.    

(4) Saccarozơ có phản ứng với nước brom. 

(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.               

(6) Glucozơ có phản ứng với nước brom. 

(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. 

Số phát biểu đúng là

A. 5.


B. 6.


C. 3.


D. 4.
Câu 31 : Cho các chuyển hoá sau:


X + H2O → Y      ;     
Y + H2 → sobitol


Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3.


Y → E + Z       ;
Z + H2O → X + G.

X, Y và Z lần lượt là


A. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

B. tinh bột, glucozơ và ancol etylic.


C. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

D. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic

Câu 32: Cho m g glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 g Br2 trong dd. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là 

A. 0,05 mol và 0,15 mol. 

B. 0,10 mol và 0,15 mol. 

C. 0,2 mol và 0,2 mol. 

D. 0,05 mol và 0,35 mol.
Câu 33: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. 

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 34: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:


A. (2), (3), (4) và (5).
B. (1), (3), (4) và (6).
C. (3), (4), (5) và (6).
D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 35: Mantozơ có khả năng tham gia bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau: thuỷ phân, tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng, tác dụng với nước brom. 


A. 4 


B. 5 


C. 3 


D. 2

Mức độ vận dụng:

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là

A. 97,14%.
B. 24,35%.
C. 12,17%.
D. 48,71%.
Câu 37. Thủy phân m gam hỗn hợp mantozơ và saccarozơ có số mol bằng nhau, trong môi trường axit (hiệu suất các phản ứng đều là 50%). Sau phản ứng thu được dung dịch X. Kiềm hóa dung dịch X rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được a gam Ag. Mối quan hệ giữa a và m là


A. 
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Câu 38. Thủy phân 109,44g mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 60% thu được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X bằng NaOH thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được m gam Ag kết tủa. Giá trị của m là: 


A. 69,12 gam 

B. 110,592 gam 
C. 138,24 gam 
D. 82,944 gam

Câu 39:  Hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ có khối lượng 68,4 gam ( Tỉ lệ số mol 1:1 ).Thủy phân X một thời gian với hiệu suất mỗi chất tương ứng lần lượt bằng 50% và 75%. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?


A. 43,2 gam.

B. 64,8 gam.

C. 59,4 gam.

D. 54,0 gam.
Câu 40. Có các cặp dung dịch riêng biệt đụng trong các bình mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ, saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol. Dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào? 

A. (2),(3),(4) 

B. (1), (2),(3) 

C. (2),(3),(5) 

D. (3),(4),(5)
Câu 41: Cho một cacbohiđrat X cháy hoàn toàn trong oxi tạo hỗn hợp sản phẩm Y chỉ gồm CO2 và H2O. Y được hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,4 mol Ca(OH)2 thu được 20 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình tăng 35,4 gam. X là


A. Glucozơ.

B. Xenlulozơ.

C. Mantozơ.

D. Saccarozơ.
Câu 42: Cho sơ đồ sau: glucozo 
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(X)

- Cho x mol X tác dụng với K dư sinh ra V1 lít khí 

- Cho x mol X tác dụng với NaHCO3 sinh ra V2 lít khí.

Các khí đo cùng điều kiện. Mối liên hệ giữa V1 và V2 là:


A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

C. 2V1 = V2

D. V1 = 4V2 

Câu 43: Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bằng nhau, có % khối lượng của N trong đó bằng 9,15%. Công thức của hai chất trong sản phẩm là: (Biết: H=1; N=14; O=16; C=12)

A. [C6H7(OH)3]n ,  [C6H7(OH)2NO3]n

B. [C6H7(OH)2NO3]n,   [C6H7OH(NO3)2]n.
C. [C6H7OH(NO3)2]n, [C6H7(NO3)3]n.

D. [C6H7(OH)2NO3]n,  [C6H7(NO3)3]n.

Câu 44: Đun nóng dung dịch chứa 0,1 mol saccarozơ và 0,1 mol glucozơ với dung dịch H2SO4 loãng dư cho đến khi phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn rồi trung hòa axit bằng kiềm, sau đó thực hiện phản ứng tráng gương vớ AgNO3 dư. Khối lượng Ag thu được sau phản ứng là: 


A. 43,2g


B. 64,8g

C. 32,4g

D. 21,6g.

Câu 45: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là


A.0,090 mol
B. 0,095 mol

C. 0,12 mol

D. 0,06 mol

Mức độ vận dụng cao:

Câu 46: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời:

                 6 CO2 + 6H2O + 673 Kcal 
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Cứ trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm2) sản sinh được 18 gam glucozơ là:


A. 2 giờ 14 phút 36 giây.

B. 4 giờ 29 phút 12”.


C. 2 giờ 30 phút15”.


D. 5 giờ 00 phút00”.

Câu 47:  Chọn những câu đúng trong các câu sau : (1) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2. (2) Glucozơ được gọi là đường mía. (3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol. (4) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim. (5) Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng Ag, không bị oxi hóa bởi nước brom, chứng tỏ phân tử saccarozơ không có nhóm –CHO. (6) Mantozơ thuộc loại đisaccarit có tính oxi hóa và tính khử. (7) Tinh bột là hỗn hợp của 2 polisaccarit là amilozơ và amilopectin. 

A. 1, 2, 5, 6, 7. 
B. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

C. 1, 3, 5, 6, 7. 

D. 1, 2, 3, 6, 7.
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 10,0 

B. 12,0 

C. 15,0 

D. 20,5

Câu 49: Thuỷ phân m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 80%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là 283,392 gam. Mặt khác đem đốt cháy m gam X rồi cho sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư sau phản ứng thu được 960 gam kết tủa. Tìm m 

A. 273,6 gam. 

B. 300 gam. 

C. 195 gam. 

D. 256,3 gam.

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp andehit fomic, axit axetic, axit lactic, metyl fomiat và glucozơ. Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa .Tính m 

A. 12 


B. 20 


C. 30 


D. 40

CHƯƠNG 3

AMIN  -  AMINO AXIT – PROTEIN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
A. AMIN
I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN :

1. Khái niệm : Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.


CTPTTQ : CnH2n + 2 – 2( + v) + z Nz
n > 1 và z > 1


Chú ý : Số nguyên tử H và số nguyên tử N đồng chẳn và đồng lẻ

2. Phân loại : Amin được phân loại theo 2 cách thông dụng nhất :


a)Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon : Amin thơm (thí dụ: anilin C6H5NH2), amin béo (thí dụ: etylamin), amin dị vòng (thí dụ: piroliđin [image: image28.wmf]N

H

)

b)Theo bậc của amin : Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hyđro cacbon.Theo đó các amin được phân loại thành : amin bậc I, bậc II hay bậc III. Thí dụ:

3. Danh pháp :  


a) Tên gốc - chức : 
Tên gốc hidrocacbon + amin

b) Tên thay thế :
Tên hidrocacbon + amin

4. Đồng phân :

Khi viết công thức các đồng phân cấu tạo của amin, cần viết đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm chức cho từng loại : amin bậc I, amin bậc II, amin bậc III


- Tổng số đồng phân amin đơn no mạch hở = 2(n – 1)
; n < 5


- Tổng số đồng phân amin đơn no mạch hở bậc I = 2(n – 2)
; n < 5

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :


Metyl-, đimetyl -, trimetyl- và etylamin là những chất khí, mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước.Các amin đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.


Anilin là chất lỏng, sôi ở 1840C, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen. Để lâu trong không khí, anilin chuyển sang màu nâu đen vì bị oxi hóa bởi oxi không khí.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :

1. Tính chất của chức amin : 

a)Tính bazơ :


CH3NH2  +  H2O  
[image: image29.wmf]€

  [CH3NH3]+ +  OH-  

Nhận xét : Dung dịch metylamin và nhiều đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein do kết hợp với proton mạnh hơn amoniac.


Anilin và các amin thơm rất ít tan trong nước. Dung dịch của chúng không làm đổi màu quỳ tím và phenolphtalein


Như vậy: nhóm ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm tăng lực bazơ ; nhóm phenyl (C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm giảm lực bazơ.


Lực bazơ :  CnH2n + 1NH2  >  H – NH2  >  C6H5  - NH2 > C6H5NHC6H5 


Chú ý : 


* CnH2n + 1NH2 khi n tăng tính bazơ càng mạnh


* Cùng đồng phân tính bazơ của amin bậc II mạnh hơn amin bậc III, amin bậc III mạnh hơn amin bậc I

(CH3)3N > C2H5NHCH3 > (CH3)2CHNH2 > CH3CH2CH2NH2 

Tương tự như NH3: Tác dụng với axit tạo thành muối amoni; tác dụng với muối mà hidroxit kim loại không tan và có khả năng tạo phức amoni


CnH2n + 2 – 2( + v) + z Nz + zH+ (( CnH2n + 2 – 2( + v) + z (NH+)z
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Và
b) Phản ứng với axit nitrơ :

Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol hoặc phênol và giải phóng nitơ. Thí dụ :


C2H5NH2  +  HNO2    (   C2H5OH    +  N2 ( +  H2O


Phản ứng này dùng nhận biết amin bậc I


Anilin và các amin thơm  bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 50C) cho muối điazoni :


C6H5NH2  +  HONO +  HCl [image: image30.wmf]¾
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2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin :

[image: image605.wmf]2

N

Amin

2n

z

n

=

[image: image606.wmf]3xy

AA

(ClNH)R(COOH)

H

AA

mm

n

x

n36,5

+

+

-

==

        :NH2 



NH2




Br

Br

[image: image607.emf] xH


+


+


¾¾¾®




 xH









+  3Br2 (( 



+  3HBr







Trắng






Br





2, 4, 6 tribromanilin


Phản ứng này dùng nhận biết anilin.

3. Phàng ứng cháy : Khi đốt cháy hoàn toàn amin cho ra CO2 ; H2O và N2.

CnH2n + 2 – 2( + v) + z Nz +  O2 ((   nCO2 +  [n + 1 – ( + v) + 1/2z]H2O + z/2N2
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B. AMINO AXIT
I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO VÀ DANH PHÁP : 

1. Định nghĩa : Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2​) và nhóm cacboxyl (COOH).

Công thức tổng quát : 


(H2N)aR(COOH)b ( (H2N)aCnHm(COOH)b ( (H2N)aCnH(2n + 2 – 2( + v) – a – b)(COOH)b 

a, b, n > 1 ; ( + v) > 0

3. Danh pháp :
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Axit  Vị trí nhóm NH2   amino   Tên thay thế (hoặc tên thông thường) của axit


II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :


Các amino axit  là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, có nhiệt độ nóng chảy cao (khoảng từ 220 đến 3000C, đồng thời bị phân hủy) và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử).

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :

1. Tính chất axit - bazơ của dung dịch amino axit :


* Tác dụng với chất chỉ màu:


Tùy theo số nhóm chức amin và số nhóm chức cacboxyl mà dung dịch amino axit có môi trường axit, bazơ hay trung tính.


(H2N)xR(COOH)y

- x < y : Dung dịch có môi trường axit, pH < 7, qùi tím chuyển sang đỏ

- x = y : Dung dịch có môi trường trung tính, pH = 7, qùi tím không chuyển màu

- x > y : Dung dịch có môi trường bazơ, pH > 7, qùi tím chuyển sang xanh
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* Amino axit phản ứng với axit vô cơ mạnh cho muối, thí dụ :



H2NCH2COOH   +   HCl  (  ClH3NCH2COOH


Hoặc    H3N+CH2COO-   +    HCl  (  ClH3NCH2COOH

* Amino axit phản ứng với bazơ mạnh cho muối và nuớc, thí dụ :
H2NCH2COOH   +  NaOH  (     H2NCH2COONa  + H2O


Hoặc    H3N+CH2COO-   +   NaOH    (   H2NCH2COONa  + H2O


Như vậy, amino axit có tính chất lưỡng tính.

Phương pháp giải bài toán tính lưỡng tính cùa aminoaxit


Đề bài có thể cho 1 trong 3 dạng
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(I) (H2N)xR(COOH)y
 


(II) (H2N)xR(COOH)y  
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  (H3N+)xR(COOH)y  
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và

(II) (H2N)xR(COOH)y  
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  (H2N)xR(COO–)y   
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2. Phản ứng este hóa nhóm COOH :


Tương tự axit cacboxylic, amino axit phản ứng được với ancol (có axít vô cơ mạnh xúc tác) cho este.


H2NCH2COOH +  C2H5OH  ⇄   H2NCH2COOC2H5     +  H2O  

3. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2 :


CH3CH(NH2)COOH   +   HNO2  (   CH3CH(OH)COOH  +  N2 ( +  H2O         
4. Phản ứng trùng ngưng :
[image: image35.wmf].
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Hay  víêt gọn là :



nH2N[CH2]5COOH   
[image: image37.wmf]0
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C. PEPTIT VÀ PROTEIN
PEPTIT

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI : 

1.  Khái niệm : Liên kết của nhóm CO với nhóm NH  giữa hai đơn vị ( - amino axit  được gọi là liên kết peptit.


Thí dụ : đipeptit glyxylalanin  H2N – CH2 – CO – NH –  CH – COOH









(
                                                                                                        CH3
                                                                                   Liên kết peptit


Khi thủy phân đến cùng các peptit thì thu được hỗn hợp có từ 2 đến 50 phân tử  ( - amino axit .                                                                    

2. Phân loại :


Các peptit được chia làm 2 loại 


a) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc ( - amino axit và được gọi tương ứng là đipeptit, tripeptit,... đecapeptit.


b) Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc ( - amino axit. Popipeptit là cơ sở tạo nên protein

II. CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP : 

1. Cấu tạo :


Phân tử  peptit hợp thành từ các gốc ( - amino axit  nối với nhau bởi liên kết peptit theo một trật tự nhất định : amino axit đầu N còn nhóm NH2, amino axit đầu C của nhóm COOH. 

H2N – CH – CO – NH – CH – CO – NH – CH – CO –... – NH – CH – COOH 
                      (

  (

        (


(
           R1                         R2                         R3                               Rn

đầu N
                - Liên kết peptit -                                                          đầu C

2. Đồng phân, danh pháp :


Mỗi phân tử  peptit gồm một số xác định các gốc ( - amino axit liên kết với nhau theo một trật tự nghiêm nghặt. Việc thay đổi trật tự đó sẽ dẫn tới các peptit đồng phân. 


H2N–CH2–CO–NH–CH–COOH  ;  H2N–CH–CO–NH–CH2–COOH



                (


    (



        CH3                          CH3

Nếu phân tử peptit chứa n gốc ( - amino axit khác nhau thì số đồng phân loại peptit sẽ là n!

Nếu có n phân tử aminoaxit trùng ngưng cho ra nx x(di; tri; tetra; …)peptit


Tên của các peptit được hình thành bằng cách ghép tên gốc axyl của các ( - amino axit bắt đầu từ đầu N, rồi kết thúc bằng tên của axit đầu C (được giữ nguyên)


H2NCH2CO – NH – CH – CO – NH – CH – COOH




               (

                    (



       CH3                       CH(CH3)​2

                                                                Glyxylalanylvanin(Gly-Ala-Val)

III. TÍNH CHẤT : 

1. Tính chất vật lí :


Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.                       

2. Tính chất hóa học :


Do peptit có chứa các liên kết peptit nên nó có hai phản ứng điển hình là phản ứng thủy phân và phản ứng màu biure.


a) Phản ứng màu biure :

dd peptit  +  Cu(OH)2 (( phức chất có màu tím đặc trưng

Đipeptit chỉ có một liên kết peptit nên không có phản ứng này.


b) Phản ứng thủy phân :


Khi đun nóng dung dịch peptit với axit hoặc kiềm, sẽ thu được dung dịch không còn phản ứng màu biure là do peptit đã bị thủy phân thành hỗn hợp các (- amino axit .

H2N – CH    – CO – NH – CH – CO – NH – CH – COOH   + 2H2O 

                      (

      (

            (
           R1                           R2                         R3                              
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PROTEIN
I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI :           

Protein là những polipeptit. cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.          


Protein được phân thành 2 loại :

           - Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc ( - amino axit.                                                               

           - Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein”, như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat,...

II. TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN :
1. Tính chất vật lí :


Dạng tồn tại : 
Protein tồn tại ở hai dạng chính : Dạng hình sợi và dạng hình cầu. 


Tính tan : Protein hình sợi hoàn toàn không tan trong nước trong khi protein hình cầu tan trong nước tạo thành dung dịch keo.


Sự đông tụ : Khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ hay một số muối vào dung dịch protein, protein sẽ đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch. Ta gọi đó là sự đông tụ protein.  

2. Tính chất hóa học :

a) Phản ứng thủy phân :

Khi đun nóng protein với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim, các liên kết peptit trong phân tử protein bị phân cắt dần, tạo thành cá chuỗi polipetit và cuối cùng thành hỗn hợp các ( - amino axit.

H2N–CH –CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–…..–NH–CH–COOH  + (n – 1)H2O 

                  (

             (

       (

                (
         R1                    R2                   R3                           Rn
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H2N–CH –COOH + H2N–CH–COOH + H2N–CH–COOH + .... + H2N–CH–COOH   

              (


      (

             (


                (
       R1 
                
  R2  

       R3 


         Rn


b) Phản ứng màu : Protein có một số phản ứng màu đặc trưng


) Phản ứng với  HNO3 đặc : 



Lòng trắng trứng + HNO3 đặc (( kết tủa vàng


) Phản ứng với  Cu(OH)2 (phản ứng biure)


Lòng trắng trứng + Cu(OH)2 (( dung dịch màu tím

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
( Biết (15 câu)

Câu 1. Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . Chọn tên gọi không đúng?


A. Prop-1-ylamin


B. Propan-2-amin




C. isoproylamin


D. Prop-2-ylamin

Câu 2. Trong các amin sau:
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      Amin bậc 1 là



A. (1), (2).    
B. (1), (3).    
C. (2), (3).    
D. (1), (2), (3).

Câu 3. Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2, dd HCl, dd NaOH, HNO2. Số phản ứng xảy ra là


A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 4. Dãy gồm các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 

   A. anilin, metyl amin, amoniac





   B. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit

   C. anilin, aminiac, natri hidroxit





   D. metyl amin , amoniac, natri hidroxit .

Câu 5. Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit:


     A. H2N - CH2 - COOH

       B. CH3 – CH(NH2) - COOH


     C. CH3 - CH2 - CO - NH2

       D. HOOC - CH2 - CH(NH2)- COOH.

Câu 6. Alanin tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây?

      A. C2H5OH, HCl, NaOH, O2                             B. NaOH, CH3COOH, H2, NH3.

      C. C2H5OH, Cu(OH)2, Br2, Na                          D. Fe, Ca(OH)2, Br2, H2.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?

      A. Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH.

      B. Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quì tím.

      C. Dung dịch của các amino axit đều  làm đổi màu quì tím.

      D. Các amino axit đều chất rắn ở nhiệt độ thường.

Câu 8. Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với: 
       A. dung dịch KOH và CuO                                     B. dung dịch KOH và dung dịch HCl

       C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3                   D. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 

Câu 9. Tripeptit là hợp chất 

      A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       


      B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

      C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

      D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

Câu 10. Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

      A. 3. 

B. 2.
 

C. 4. 



D. 1.

Thủy phân hoàn toàn peptit sau, thu được bao nhiêu amino axit ?

             

NH2 – CH2 – CO – NH – CH – CO – NH – CH – CO – NH – CH2 – COOH

                                                       |                            |

                                                      CH2COOH      H2C – C6H5 

       A.  2


B.  3



C.  4



D.  5

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

Câu 12. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị (-amino axit được gọi là liên kết peptit.


B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.


C. Trong protein luôn luôn chứa nguyên tố nitơ


D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các (-amino axit.

Câu 13. Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là


A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.
B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.



C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.
D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 14. Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin? 


A. H2N-CH2-COOH            
                                               B. CH3–CH(NH2)–COOH   


C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH    
D. H2N–CH2-CH2–COOH   

Câu 15. Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), natri phenolat, H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 5.
( Hiểu (20 câu)

Câu 16. Cho các hợp chất hữu cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:


A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4.
B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4.     


C. 5 < 1 < 2 < 4 <3.
D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.

Câu 17. Số đồng phân amin bậc I có công thức phân tử C3H9N là


 A. 2. 
B. 4. 
C. 5. 
D. 3. 

Câu 18. Cho các chất sau:    (X1) C6H5NH2;  (X2) CH3NH2 ;  (X3) H2NCH2COOH;

    (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. 

           Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?

         A. X1, X2, X5
             B. X2, X3,X4                C. X2, X5 
            D. X1, X5, X4
Câu 19. Cho sơ đồ biến hóa sau:   Alanin 
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 X 
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Y. Chất Y là chất nào sau đây ?
      A. CH3-CH(NH2)-COONa
                         B.  H2N-CH2-CH2-COOH  

      C. CH3-CH(NH3Cl)COOH                                   D.  CH3-H(NH3Cl)COONa

Câu 20. Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

      A. 3 chất.       

B. 5 chất.         
C. 6 chất.      

D. 8 chất.           

Câu 21. Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là

A. 2. 


B. 3. 


C. 5. 


D. 4.
Câu 22. Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác?


A. Nhúng quì tím vào dung dịch etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh.


B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng.


C. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kểt tủa trắng.


D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh.

Câu 23. Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N–CH2CH2CH(NH)COOH, ClH3N–CH2COOH, H2N–CH2COONa, HOOC–CH2CH2CH(NH2)COOH. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là


A. 2.


B. 5.


C. 4.


D. 3.

Câu 24. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:


A. (3), (1), (2)

B. (1), (2), (3)

C. (2) , (3) , (1) 
D. (2), (1), (3)
Câu 25. Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 


A.1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.

Câu 26. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z ; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là


A. CH3OH và CH3NH2


B. C2H5OH và N2

C. CH3OH và NH3



D. CH3NH2 và NH3

Câu 27. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và không làm mất màu dung dịch Br2 có công thức cấu tạo là


A. HCOOH3N–CH2CH3.


B. CH2=CH–COONH4.


C. H2NCH2CH2COOH.


D. CH3CH2CH2NO2.

Câu 28. Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các (- amino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X.

A. Val-Phe-Gly-Ala.
B. Ala-Val-Phe-Gly.        C. Gly-Ala-Val-Phe      D. Gly-Ala-Phe – Val.

Câu 29. Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là


A. giấy quì tím. 
B. nước brom.



C. dd NaOH. 
D.dd phenolphtalein.

Câu 30. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?


A. Dung dịch alanin
B. Dung dịch glyxin

C. Dung dịch lysin
D. Dung dịch valin

Câu 31. Cho các dung dịch : C6H5NH2 (amilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là


A. 3


B. 2



C. 4


D. 5

Câu 32. Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là


A. 4.


B. 3.


C. 5.


D. 2.

Câu 33. Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N?
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Câu 34. Cho 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng:

        A. H​2NRCOOH
 B. (H​2N)2RCOOH
C.H​2NR(COOH)2           D.(H​2N)2R(COOH)2

Câu 35. Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol, anilin, benzen?


A. Dung dịch Brôm

B. dung dịch HCl và dung dịch NaOH



C. dung dịch HCl và dung dịch brôm
D. dung dịch NaOH và dung dịch brôm

( Vận dụng (10 câu )

Câu 36. Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 g kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anilin trong dung dịch là


A. 4,5. 
B. 9,3.
C. 46,5.
D. 4,65.

Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)

 A. C3H7N 
B. C3H9N 
C. C4H9N 
D. C2H7N

Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là


A. CH3 – NH – CH3
B. CH3 – NH – C2H5

C. CH3 – CH2 – CH2 – NH2
D. C2H5 – NH – C2H5
Câu 39. Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


A. 90,6.

B. 111,74.

C. 81,54.

D. 66,44.

Câu 40. Chất A có phần trăm các nguyên tố C,H, N, O lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là O. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên. Công thức cấu tạo của A là:

A. CH3-CH(NH​2)-COOH
  B. H2N-(CH2)2-COOH
 

       C. H2N-CH2-COOH
                                        
  D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 41. A là một α-amino axit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 3 g A tác dụng với NaOH dư được 3,88 g muối. A là :

      A. H2N-CH2-COOH



       
B. CH3-CH(NH2)-COOH

      C. H2N-CH2-CH2-COOH


     

D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 42. Peptit A được tổng hợp từ một loại monome duy nhất là glyxin có phân tử khối = 456. Số mắc xích của phân tử peptit A là

A. 6. 


B. 7. 


C. 8. 


D. 9.

Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lit CO2 ; 0,56 lit N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối C2H4O2NNa. Công thức cấu tạo của X là

       A.  H2NCH2COOC3H7




B.  H2NCH2COOCH3
       C.  H2NCH2CH2COOH




D.  H2NCH2COOC2H5
Câu 44. Cho 0,02 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là:


A. H2NC2H3(COOH)2.
B. H2NC3H5(COOH)2.
C. (H2N)2C3H5COOH.
D. H2NC3H6COOH.

Câu 45. Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 120.


B. 60.


C. 30.


D. 45.
( Vận dụng cao (7 câu)

Câu 46: Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất khí Y và dd Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 


A. 8,2. 


B. 10,8. 

C. 9,4. 


D. 9,6. 


CH2=CH–COO–NH3–CH3 + NaOH → CH2=CH–COO Na + CH3NH2 + H2O

Câu 47: Hợp chất X có CTPT trùng với CTĐGN vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. trong X có thành phan các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449%; 7,865%; 15,73% và còn lại là oxi. Còn khi cho 4,45 gam X phản ứng với dd NaOH (vừa đủ) thu được 4,85 gam muối khan. CTCT của X là 


A. CH2=CH COONH4. 



B. H2NC2H4COOH.


C. H2NCOOCH2CH3. 
D. H2NCH2COOCH.

Câu 48: cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dd chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 


A. 5,7. 


B. 12,5. 

C. 15,3.

D. 21,8.

Câu 49: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau cô cạn thu được 31,68 hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo thứ tự khối lượng mol tăng dần với số mol có tỉ lệ 1: 10: 5 thì amin có khối lượng phân tử nhỏ nhất có công thức phân tử là


A. CH3NH2. 

B. C2H5NH2. 

C. C3H7NH2. 

D. C4H11NH2.

Câu 50: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dd NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. CTCT thu gọn của X là 


A. CH3CH2COONH4. 



B. CH3COONH3CH3. 


C. HCOONH2(CH3)2. 



D. HCOONH3CH2CH3.

Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6g CO2 và 12,6g H2O và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đktc. Amin X có công thức phân tử là: 


A. C2H5NH2. 

B. C3H7NH2. 

C. CH3NH2. 

D. C4H9NH2.

Câu 52: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH và đun nóng, thu được dd Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là : 


A. 8,9 gam. 

B. 15,7 gam. 

C. 16,5 gam. 

D. 14,3 gam.

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

	BÀI 13. DẠI CƯƠNG VỀ POLIME.

I. KHÁI NIỆM Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
  - Thí dụ: polietilen:  (CH2 - CH2​  )n , xenlulozơ : (C6H10O5)n 

*Phân loại :

**Theo nguồn gốc : 

-polime tổng hợp :Vd: polietilen

-Polime thiên nhiên : vd : tinh bột 

-Polime bán tổng hợp : vd : tơ visco

**Theo cách tổng hợp : 

-Polime trùng hợp :vd : polipropilen

-Polime trùng ngưng : vd : nilon-6,6

III.TÍNH CHẤT VẬT LÍ

-Chất nhiệt dẻo : polime nóng chảy , để nguội thành rắn .

-Chất nhiệt rắn : polime không nóng chảy , mà bị phân hủy .

IV.TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1/ Phản ứng phân cắt mạch polime

 - Polime có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân 

   Thí dụ : tinh bột , xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ 

2/ Phản ứng giữ nguyên mạch polime

Những polime có liên kết đôi trong mạch hoặc nhóm chức ngoại mạch có thể tham gia các phản ứng đặc trưng

3/ Phản ứng tăng mạch polime  ( phản ứng khâu mạch polime )   

    Khi có điều kiện thích hợp các mạch polime có thể nối với nhau 

BÀI 14.  VẬT LIỆU POLIME .

I. Chất dẻo: 

1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit 

* Chất dẻo là những chất liệu polime có tính dẻo. 

- Thành phần:    polime 

                          Chất độn, chất hoá dẻo, chất phụ gia. 

*Vật liệu Com pozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 thành phần phân tán vào nhau mà không hoà tan vào nhau. 

Thành phần:        Chất nền                (polime) 

                         Chất độn, sợi bột (silicat), bột nhẹ (CaCO3​ )

2. Một số polime dùng làm chất dẻo: 

a/ Polietilen: (P.E) 

b/ poli (Vinylclorua) (PVC) 

c/ poli(metyl metacrylat)  thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) 

               CH3​

(  CH2 – C     )  n 


              COOCH3

d/ poli (phenol-fomandehit) (P.P.F) 

II. Tơ: 

1. Khái niệm Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh, độ bền nhất định. 
2. Phân loại: có 2 loại 

- Tơ tự nhiên: Len, tơ tằm, bông 

- Tơ hoá học

+ Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic 

+ Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên như tơ visco, xenlulozơ axetat. 

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp: 

a/ Tơ nilon-6.6

b/ Tơ nitron (olon) 

                 

n   CH2= CH (     (CH2-CH   )  n


III. Cao su: 

1. Khái niệm: Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi. 

2. Phân loại:  Có 2 loại: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp 

a/ Cao su thiên nhiên:  lấy từ mủ cây cao su 

- Cấu tạo: là polime của isopren. 

( CH2-C=CH-CH2     )  ​n 


b/ Cao su tổng hợp: + cao su buna và  Cao su buna-S và cao su buna-N

IV. Keo dán tổng hợp. 

1/ Khái niệm: 

Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính 2 mảnh vật liệu rắn giống hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất của vật liệu được kết dính. 

2. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng: 

C/ Keo dán ure-fomandehit

a/ Nhựa vá săm: là dung dịch đặc của cao su trong dung môi hữu cơ 

b/ keo dán epoxi: làm từ polime có chứa nhóm epoxi 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Biết:

Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là 

A. (-CH2-CHCl-)2. 
B. (-CH2-CH2-)n. 
C. (-CH2-CHBr-)n. 
D. (-CH2-CHF-)n. 

Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren. 

B. isopren. 

C. propen. 

D. toluen.

Câu 3: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. 

B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 4: Tơ lapsan thuộc loại 

A. tơ poliamit. 
B. tơ visco. 

C. tơ polieste. 

D. tơ axetat.

Câu 5: Tơ capron thuộc loại 

A. tơ poliamit. 
B. tơ visco. 

C. tơ polieste. 

D. tơ axetat.

Câu 6: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên?

A. Tính đàn hồi
B. Không thấm khí và nước.

C. Không tan trong xăng và benzen
D. Không dẫn điện và nhiệt

Câu 7: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su clopren
B. Cao su isopren
C. Cao su buna
D. Cao su buna-N

Câu 8: PVC được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. Trùng hợp
B. Trùng ngưng
C. Trao đổi
D. Axit – bazơ

Câu 9: Tơ đươc sản xuất từ xenlulozơ là

A. Tơ nilon-6,6
B. Tơ tằm
C. Tơ capron
D. Tơ visco

Câu 10: Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo : 


A. Tơ visco.
B. Tơ capron.
C. Nilon -6,6. 
D. Tơ tằm.

Câu 11: Teflon là tên của một polime được dùng làm:   


A. chất dẻo

B. tơ tổng hợp


C. cao su tổng hợp   

D. keo dán

Câu 12: Cao su lưu hóa là polime có cấu trúc dạng?

  
A. mạch thẳng
B. mạch phân nhánh

C. mạng không gian 
D. mạng phân tử

Câu 13: Những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi Dài và mảnh gọi là:

       A. Chất dẻo                          B. Cao su                     C. Tơ                             D. Sợi

Câu 14: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là:

A. tơ nitron.
B. tơ tằm.
C. tơ visco.
D. tơ nilon-6,6.

Câu 15: Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là:

A. CH3OH.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOH.
D. CH2=CHCOOCH3.
Hiểu:

Câu 16: Trong số các loại tơ sau: 


(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n     

(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n     

(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n.  

Tơ nilon-6,6 là :

A. (1). 

B. (1), (2), (3). 
C. (3). 


D. (2). 

Câu 17: Nilon–6,6 là một loại

A. tơ axetat. 

B. tơ poliamit. 
C. polieste. 


D. tơ visco.

Câu 18: Dãy chất nào sau đây thuộc polime thiên nhiên?

 
A. PE, PVC, tinh bột,cao su thiên nhiên
B. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên

C. Capron, nilon-6, PE


D. Xenlulozơ, PE, capron

Câu 19: Nilon-6,6 là

A. hexacloxiclohexan


B. poliamit của axit ađipic và hexametylenđi amin             


C. poliamit của axit  aminocaproic 
D. poli este của axit ađipic và etylenglicol 

Câu 20: Một polime Y có cấu tạo mạch như sau :

...–CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –...

Công thức một mắt xích của polime Y là 

A. –CH2 –CH2 –CH2 –

B. –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –

C. –CH2 –

D. –CH2 –CH2 –

Câu 21: Bản chất hóa hoc của các loại tơ nylon là

A. Xenlulozơ
B. Poliamit
C. Polieste
D. Poliamit

Câu 22: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome

A. Buta- 1,2-đien

B. Buta- 1,3-đien
C. 2- metyl buta- 1,3-đien
D. Buta- 1,4-đien

Câu 23: Cho các polime: PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, caosu lưu hoá. Các polime có cấu trúc mạch thẳng là

A. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xelulozơ

B. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, xenlulozơ, caosu lưu hoá

C. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ

D. PE, polibutadien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, caosu lưu hoá

Câu 24: Hai polime đều có cấu trúc mạng không gian là

A. nhựa rezit, cao su lưu hóa.
B. amilopectin, glicozen.

C. nhựa rezol, nhựa rezit.
D. cao su lưu hóa, keo dán epoxi.

Câu 25: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 26: Chất nào dưới đây không cho phản ứng trùng ngưng?

A. Axit aminoaxetic

B. Axit  (-aminocaproic


C. Axit acrylic

D. Axit (-aminoenantoic

Câu 27: Bản chất hóa học của sợi bông là

 
A. Xenlulozơ

B. Polieste

C. Protein

D. Poliamit

Câu 28: Đặc điểm của tơ poliamit là

A. Dai, đàn hồi, ít thấm nước, chịu nhiệt


B. Bền về mặt cơ học lẫn hóa học

C. Dai, đàn hồi, bền về mặt hóa học


D. Dai, kém bền về nhiệt và hóa học.

Câu 29: Tơ poliamit là những polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm 

A. Amit –CO –NH – trong phân tử.
B. –CO – trong phân tử.

C. –NH – trong phân tử.
D. –CH(CN) – trong phân tử

Câu 30: Polime nào cho phản ứng thủy phân trong dd bazo?

A. PE
B. cao su isopren         
C. Thủy tinh hữu cơ

D. Poli (vinyl axetat)

Câu 31: Khi phân tích cao su buna ta được monome nào sau đây?

 
A. Butađien 

B. Isopren

C. Buta-1,3- đien

D. Buten

Câu 32: Thành phần chính của nhựa bakelit là:

A. Polistiren        B. Poli(vinyl clorua)    C. Nhựa phenolfomandehit            D. Poli(metylmetacrilat)

Câu 33: Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng?

     A. Polietilen             B. Cao su tự nhiên                       C. Teflon                 D. thủy tinh hữu cơ

Câu 34: Trong sơ đồ phản ứng sau: X →  Y → cao su buna. X,Y lần lượt là?

 
A. buta-1,3- đien ; ancol etylic


B. ancol etylic; buta-1,3- đien 


 
C. axetilen; buta-1,3- đien
      


D. ancol etylic; axetilen

Câu 35: Poli (butađien-stiren) được điều chế bằng phản ứng?

 
A. trùng hợp
B. trùng ngưng
C. đồng trùng hợp
D. đồng trùng ngưng

Vận dụng thấp:

Câu 36: Monome dùng để điều chế ra teflon có công thức phân tử

A. C4H6O2
B. C2H3Cl
C. C2F4
D. C5H10
Câu 37: Tìm phát biểu sai:

 
A. Tơ tằm là tơ thiên nhiên


 
B. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozo

 

C. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp


 

D. Tơ hóa học gồm 2 loại là tơ nhân tạo và tơ hỗn hợp

Câu 38. Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ

A. 920                    
B. 1230                   
C.   1529                  
D. 1786

Câu 39: Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là

 
A. PE.
 

B. PP.
 

C. PVC

D. Teflon.

Câu 40: Khi đốt cháy một polime Y thu được khí CO2  và hợi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 :1. Vậy Y là

 
A. poli(vinyl clorua)
B. polistiren
C. polipropilen
D. xenlulozơ.

Câu 41: Trùng hợp etilen được polietilen. Nếu đốt cháy toàn bộ lượng polime đó sẽ thu được 8800g CO2 . Hệ số trùng hợp của quá trình là:

    A. 100


B. 150
 


C. 200
 

D. 300

Câu 42: Trùng hợp m kg etilen thu được 2,8 kg Polietilen(PE), hiệu suất phản ứng 80%. Giá trị của m là :

  
A. 3,5 kg                     
B. 2,24kg                       C. 5,3kg                     D. 2,8 kg

Câu 43: Trùng hợp 16,8 lít C​​2​H4 (đkc) được 16,8 gam PE. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là:

 

A. 100%
B. 80%
C. 75%
D. 60%

Câu 44: Một loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng 200.000 đến 1.000.000 đvC .Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng : 

 

A. 2314 đến 6137     
B. 600 đến 2000       C. 2134 đến 3617        
D. 1234 đến 6173

Câu 45: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000.
Vận dụng cao:

Câu 46: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Polime thiên nhiên do con người tổng hợp từ thiên nhiên có hóa chất.

B. Các mắt xích của polime có thể nối với nhau chỉ tạo thành mạch cacbon thẳng.

C. Khối lượng polime thu được trong phản ứng trùng hợp luôn luôn bằng tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng ( hiệu suất phản ứng là 100%)

 
D. Khối lượng polime thu được trong phản ứng trùng ngưng luôn luôn bằng tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng ( hiệu suất phản ứng là 100%)

Câu 47: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất 

A. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric

B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666

C. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D

D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT

Câu 48: Người ta có thể điều chế cao su buna từ gỗ theo sơ đồ các quá trình chuyển hoá và hiệu suất giả thiết như sau : 

Gỗ 
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 ancol etylic 
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[image: image46.wmf]h100%

=

¾¾¾®

 cao su buna 

Biết  rằng gỗ chứa 75% xenlulozơ. Khối lượng gỗ cần để sản xuất 1 tấn cao su là  

A. 17,86 tấn     
B. 23,81 tấn
C. 25,51 tấn
D. 236,46 tấn

Câu 49: Có các chất sau : keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac . Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO-?


A. 5
B. 4
C. 3

D. 6

Câu 50: Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?


A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo. 

B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một chất dẻo.


C. Thủy tinh hữu cơ (plexigas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không phải là chất dẻo.


D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những nhất định; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo
CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI .

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	BÀI 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BTH .

I. Vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn:

_ Nhóm IA ( trừ hidro), nhóm IIA, nhóm IIIA( trừ bo) và một phần của nhóm IVA,VA,VIA.

_ Các nguyên tố nhóm B ( từ IB đến VIIIB).

_ Họ latan và actini.

II. Cấu tạo của kim loại:

1. cấu tạo nguyên tử:

Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại điều có ít electron ở lớp ngoài cùng ( 1,2 hoặc 3).

2. Cấu tạo tinh thể:

Ở nhiệt độ thường các kim loại ở thể gắn và có cấu tạo tinh thể( trừ thủy ngân ở thể lỏng).

Tinh thể kim loại có 3 kiêu mạng tinh thể phổ biến sau:

a) Mạng tinh thể lục phương: 

Ví dụ: Be,Mg,Zn,…

b) Mạng tinh thể lập phương tâm diện:

Ví dụ: Li,Na,K,…

c) Mạng tinh thể lập phương tâm khối:

Ví dụ: Cu,Ag,Al,…

3. Liên kết kim loại:

Là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do

BÀI 18. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI . DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI .

I TÍNH CHẤT VẬT LÍ .

1 .Tính chất vật lí chung .

Ở điều kiện thường các kim loại đều ở trạng thái rắn  (trừ Hg) có tính dẻo dẫn điện ,dẫn nhiệt và ánh kim .

Tóm lại ;tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các e tự do trong mạng tinh thể kim loại 

II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử 

                   M → Mn+ + ne 

1 Tác dụng với phi kim 

a/ Với clo          2Fe + 3 Cl2 
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 2 FeCl3 .

b/ Với Oxi         3Fe  +  2O2   
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 Fe3O4 

c/ Với lưu huỳnh    phản ứng cần đun nóng (trừ Hg ở to thường )

2 Tác dụng với dung dịch axit .

a/Với dd HCl,H2SO4 loãng .Trừ các kim loại đứng sau hidro trong dãy điện hóa .

b/ với dd HNO3 ,H2SO4 đặc

Hầu hết kim loại (trừ Au,Pt) khử được N+5(HNO3 loang) → N+2 và   S+6       (H2SO4 đặc nóng) →S+4
Chú ý ; HNO3 ,H2SO4 đặc nguội làm thụ động hoá Al,Fe, Cr, . . . .

3 Tác dụng với nước 

-Chỉ có các kim loại nhóm IAvà IIA BTH (trừ Be,Mg) khử H2O nhiệt độ thường .

 2Na  + 2H2O →  2NaOH   +  H2 ↑

-Các kl còn lại có tính khử yếu hơn nên khử nước t0cao : Fe, Zn,…

4 Tác Dụng Với Dung Dịch Muối. VD:   Fe   + CuSO4 →  FeSO4 +  Cu↓

                                                                    Fe chất khử  : Cu2+ chất oxh

III. DÃY ĐIỆN HOÁ KIM LOẠI

1 Cặp oxi hóa khử của kim loại . Vd  Ag+ /Ag ,Cu2+/Cu,. . . .
2 So sánh tính chất cặp oxi hóa khử 

Tính oxh các ion ; Ag+> Cu2+> Zn2+                                 Tính khử .Zn>Cu>Ag

3 Dãy điện hóa của kim loại 



4 Ý nghĩa dãy điện hóa 

Cho phép dự đoán chiều của pư giữa 2 cặp oxh-khử theo qui  tắc α

vd phản ứng giữa 2 cặp Cu2+/Cu và Fe2+/Fe.  Fe  +     Cu2+  →    Fe2+  +      Cu
                                                                      c.k m     c. oxh m       c. oxh y       c.k y
BÀI 19. HỢP KIM .

I KHÁI NIỆM 

H ợp kim là vật liệu  kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác .

II TÍNH CHẤT .

 Hợp kim có nhiều tính chất hóa học tương tự tính chất của các đơn chất tham gia thành hợp kim ,nhưng tính chất vật lí và tính chất cơ học của hợp kim lại khác nhiều tính chất các đơn chất .

III ỨNG DỤNG 

Trên thực tế ,hợp kim được sử dụng nhiều hơn kim loại nguyên chất .

Hợp kim Au với Ag , Cu ( vàng tây) đẹp và cứng , dùng để chế tạo đồ trang sức và trước đây ở một số nước dùng để đúc tiền .

BÀI 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 

( Khái niệm chung : Ăn mòn kim loại: sự phá hủy kim loại hay hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường     M –ne  = Mn+  

II.Các dạng ăn mòn kim loại 

1. Ăn mòn hóa học
( Khái niệm: Ăn mòn hóa học  là quá trình oxi hoá –khử, trong đó các e của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

( Đặc điểm :      -Không phát sinh dòng điện 

                           -Nhiệt độ càng cao thì tốc độ ăn mòn càng nhanh

2. Ăn mòn điện hóa 
a.Khái niệm:Ăn mòn điện hóa là quá trình oxi hóa –khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng e chuyển dời từ âm sang dương. 

-Cực âm (anot) : xảy ra quá trình oxi hóa ( qtrình nhường e )

-Cực dương (catot) : xảy ra quá trình khử ( qtrình nhận e )

b. Ăn mòn điện hóa học hợp kim của sắt trong không khí ẩm 

-Kim loại hoạt động mạnh hơn đóng vai trò là cực âm (anot) sẽ bị ăn mịn . 

C.Điều kiện có ăn mòn điện hóa:

-Các điện cực phải khác nhau: cặp kim loại khác nhau hoặc kim loại với phi kim

-Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dy dẫn 

-Các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dd chất điện li

II- CÁCH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

1-Phương pháp bảo vệ bề mặt: sơn , mạ , …

2-Dùng phương pháp điện hoá

 Nguyên tắc: Gắn kim loại có tính khử mạnh với kim loại cần được bảo vệ ( có tính khử yếu hơn)

BI 21 . ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI .

I-NGUYÊN TẮC :Khử ion kim loại thành nguyên tử :               Mn+ + ne → M

II- PHƯƠNG PHÁP:

1. Phương pháp nhiệt luyện

Dùng các chất khử như CO, H2, C, NH3, Al… để khử các ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao.
Fe2O3+3CO
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2Fe+ 3CO2

Dùng để điều chế các kim loại có độ hoạt động trung bình ( sau Al)

2. Phương pháp thủy luyện

(Dùng kim loại tự do có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại trong dung dịch muối.

Vd:Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

. Dùng để điều chế cáckim loại hoạt động yếu (sau H2)

3. Phương pháp điện phân: 

a) Điện phân hợp chất nóng chảy:

(Dùng dòng điện để khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy(oxit, hydroxit, muối halogen)

2Al2O3
[image: image50.wmf]dpnc
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 4Al + 3O2                        ; 4NaOH
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4Na+O2   +2H2O

Dùng để điều chế kim loại có độ hoạt động mạnh (từ đầu →Al)

b) Điện phân dung dịch:

- Dùng dòng điện để khử ion trong dung dịch muối.

CuCl2 
[image: image52.wmf]dpdd
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 Cu +  Cl2 (
2CuSO4 + 2H2O 
[image: image53.wmf]dpdd
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2Cu + O2 + 2H2SO4
Dùng điều chế các kim loại trung bình, yếu.

c) Tính lượng chất thu được ở các điện cực:   m = 
[image: image54.wmf]..
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MỨC ĐỘ BIẾT 

Câu 1. Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p64s2 Vậy vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.                
B. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

C.  ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA.            
D. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIA.

Câu 2. Trong số các kim lọai: nhôm, bạc, sắt, đồng, crom thì kim loại cứng nhất, dẫn điện tốt nhất lần lượt là:

A. Crom, bạc.            
B. Sắt, nhôm.  
C. Sắt, bạc.           
D. Crom, đồng.

Câu 3. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn, Ni, Ca. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 

A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 

Câu 4. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ. 

B. tính oxi hóa.
C. tính axit. 

D. tính khử.

Câu 5. Kim loại nào sau đây phản ứng được đồng thời với các dung dịch: HCl, Cu(NO3)2, HNO3 (đặc, nguội).

A. Al.


B. Fe.


C. Ag
.

D. Zn.
Câu 6. Chọn phát biểu đúng:

A. Tính oxi hóa giảm dần : Ag+ > Cu2+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+ 



B. Tính khử giảm dần : K > Mg > Zn > Ni > Fe > Hg

C. Tính khử giảm dần : Mg > Fe2+ > Sn > Cu > Fe3+> Ag




D. Tính oxi hóa giảm dần : Ag+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+
Câu 7. Tính chất chung của ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học là:

A. có phát sinh dòng điện.

B. electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.

C. nhiệt độ càng cao tốc độ ăn mòn càng chậm.

D. đều là các quá trình oxi hóa khử.

Câu 8 : Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

D. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

Câu 9. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: Fe2(SO4)3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3dư, H2SO4 (đặc nóng, dư), KNO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối sắt (II) là

A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6.
Câu 10. Cho các chất rắn Cu, Fe, Ag và các dung dịch CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3. Số phản ứng xảy ra từng cặp chất một là

A. 1.          

B. 2.                
C. 3.                      
D. 4.

Câu 11. Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là


A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.


B. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.


C. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại


D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá.

Câu 12. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim lọai bị ăn mòn điện hóa?

A. Cho kim lọai Mg vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C. Cho kim lọai Cu vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

D. Đốt dây sắt trong không khí.

Câu 13.Điện phân dung dịch chứa muối nào sau đây sẽ thu được kim loại tương ứng?

A. NaCl.                     
B.CaCl2.                  
C. AlCl3.

D. AgNO3.

Câu 14: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Na.
B. Al.
C. Fe.
D. W.
Câu 15. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Na và Fe.
B. Mg và Zn.                    C. Cu và Ag.                     D. Al và Mg.
MỨC ĐỘ HIỂU 

Câu 16.  Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là:


A. CuO, Al, Mg.
B. Zn, Cu, Fe.
C. MgO, Na, Ba.
D. Zn, Ni, Sn.

Câu 17: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:


A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe
B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu


C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag
D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

Câu 18 : Cho phương trình hóa học của phản ứng : 
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Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?


A. 
[image: image56.wmf]3

Cr

+

là chất khử, 
[image: image57.wmf]2

Sn

+

là chất oxi hóa 


       B. 
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Sn

+

là chất khử, 
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là chất oxi hóa


C. 
[image: image60.wmf]Cr

là chất oxi hóa, 
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       D. 
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Câu 19. : Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.
B. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.

C. Cu khử được Fe3+ thành Fe.
D. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.

Câu 20.  Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (I); Zn–Fe (II); Fe–C (III); Sn–Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:


A. I, II và III.
B. I, II và IV.
C. I, III và IV.
D. II, III và IV.

Câu 21.  Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; 

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4; 

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3; 

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 


A. 1.                               B. 2                                   C. 4 
D. 3

Câu 22.  Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì:

A. ở cực dương xảy ra qtrinh oxi hóa ion Na+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl-.

B. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa Cl-.

C. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H2O và ở cực dương xả ra quá trình khử ion Cl-.

D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra qtrình oxi hóa ion Cl-.

Câu 23. Khi cho luồng khí hidro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm:

A. Al2O3, Fe2O3, CuO, Mg.          

           B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C. Al, Fe, Cu, Mg.                    



D. Al, Fe, Cu, MgO.

Câu 24. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Fe + Cu(NO3)2. 
B. Cu + AgNO3. 
C.Ag + Cu(NO3)2.
D. Zn + Fe(NO3)2.

Câu 25. Một mẫu kim loại Fe có lẫn tạp chất là các kim loại  Al, Mg. Để loại bỏ tạp chất thì dùng dung dịch nào sau đây?

A. Cu(NO3)2.

B. NaOH.

C. Fe(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.
Câu 26 : Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?


A. Ca.
B. K.
C. Mg.
D. Cu.

Câu 27 : Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là


A. KOH, 
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 và HCl    B. KOH, 
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C. K và 
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D. K, 
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Câu 28.  Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim Zn – Cu  vào dung dịch HCl có đặc điểm là:


A. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện.


B. Đều sinh ra Cu ở cực âm.


C. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại.


D. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl-.

Câu 29.Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhan hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây?

A. FeCl3.                     
B.NaCl.                  
C. H2SO4.

D. Cu(NO3)2.

Câu 30. Quá trình nào xảy ra ở catot khi điện phân dung dịch NaCl?

A. 2H2O  + 2e  → H2 + 2OH-.
          
B. Na+   + 1e →  Na.

   

C. 2H2O  →  O2 +  4H+ +  4e.

D. 2Cl- →   Cl2    + 2e.

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;

(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;

(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3;

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl;


Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là


A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 32. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: Fe2(SO4)3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3dư, H2SO4 (đặc nóng, dư), KNO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối sắt (II) là

A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6.
Câu 33. Vai trò của ion Fe3+ trong phản ứng:   Cu +  2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2  +  2Fe(NO3)2
A. chất bị khử.   

B. chất khử.

C. chất bị oxi hóa.   
D. chất trao đổi.

Câu 34: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường


A. Na
B. Fe
C. Mg
D. Al

Câu 35:Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng nhưsau: 

(a) Fe3O4 và Cu (1:1);  
          (b) Sn và Zn (2:1);   

      (c) Zn và Cu (1:1); 

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1);  
(e) FeCl2 và Cu (2:1);               (g) FeCl3 và Cu (1:1). 

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dưdung dịch HCl loãng nóng là 

A. 4.  


B. 2.  


C. 3.  


D. 5.  
MỨC ĐÔ VẬN DỤNG THẤP 

Câu 36. Giả sử cho 7,28 gam bột Fe vào 150 ml dung dịch AgNO3​ 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

B. 24,2 gam.

C. 18 gam.

D. 31,46 gam.
Câu 37. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 

A. Be và Mg. 

B. Mg và Ca. 
C. Sr và Ba. 
D. Ca và Sr.

Câu 38:Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc trong mẫu hợp kim là

A. 45%.  

B. 55%.  

C. 30%.  

D. 65%. 

Câu 39: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trịcủa m là 

A. 18,0.  

B. 22,4.  

C. 15,6.  

D. 24,2. 

Câu 40:Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO33 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là 

A. 4,72.  

B. 4,08.  

C. 4,48.  

D. 3,20. 

Câu 41:Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 

A. 6,72.  

B. 8,96.  

C. 4,48.  

D. 10,08. 

Câu 42:Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là 

A. 6,40.  

B. 16,53.  

C. 12,00.  

D. 12,80. 

Câu 43: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ).Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trịcủa V là 

A. 5,60.  

B. 11,20.  

C. 22,40.  

D. 4,48. 

Câu 44. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 39g.


B. 38g.

C. 24g.

D. 42g.
Câu 45. Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là 

A.  NaCl. 


B.  CaCl2. 

C. KCl.

D.  MgCl2.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO 

Câu 46:Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 21,60.  

B. 18,90.  

C. 17,28.  

D. 19,44. 

Câu 47:Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y.Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của 
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  Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 2,40.  

B. 4,06.  

C. 3,92.  


D. 4,20. 

Câu 48: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là 

A. 51,72%.  

B. 76,70%.  

C. 53,85%.  

D. 56,36%. 

Câu 49: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
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 ). Giá trị của t là 

A. 0,8.  

B. 0,3.  

C. 1,0.  

D. 1,2. 

Câu 50:Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ởcatot và 0,035 mol khí ởanot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là 

A. 3,920.  

B. 1,680.  

C. 4,480.  

D. 4,788. 

CHƯƠNG 6 :   KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM:
1. KIM LOẠI KIỀM 

* Vị trí trong bảng tuần hoàn:

- Thuộc nhóm IA gồm: Li, Na, K, Rb, Cs, (Fr)

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm IA là: ns1 
* Năng lượng ion hóa:  I1 của KLK: giảm dần từ Li đến Cs
* Các kim loại kiềm có cấu trúc tinh thể mạng lập phương tâm khối (độ đặc khít 68%) .

* Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy , tính cứng đều thấp 

* Tính chất hóa học: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa thấp, thế điện cực chuẩn rất âm, có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên rất dễ nhường 1e ( tính khử rất mạnh.
- Tác dụng với phi kim: Kim loại kiềm tác dụng dễ với nhiều phi kim: O​2, halogen, H2, S....

+ Tác dụng với Oxi ( oxit (M2O), peoxit (M2O2)

          4M + O2  ( 
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 (thường tác dụng với oxi không khí) 

          2M + O2  ( 
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 ( Tác dụng với oxi khô)

- Tác dụng với axit: Phản ứng xảy ra mãnh liệt, gây nổ.

- Tác dụng với H2O: Tất cả kim loại kiềm tan trong nước và có phản ứng dễ dàng với nước.

- Tác dụng với dung dịch muối: Trước hết kim loại kiềm phản ứng với H2O tạo dung dịch kiềm, sau đó dung dịch kiềm tham gia phản ứng với muối.

        Ví dụ: Cho Na vào dung dịch CuSO4:

        Na + H2O ( NaOH + H2 
     CuSO4 + 2NaOH ( Cu(OH)2 + Na2SO4
* Điều chế: Do có tính khử rất mạnh nên phương pháp điều chế kim loại kiềm thường là phương pháp điện phân nóng chảy: muối clorua hoặc hidroxit:

2MCl 
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2MOH 
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 2M + ½ O2 + H2O

2. Một số hợp chất quan trọng của KLK: NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3
* NaOH : Tính bazơ mạnh (bazơ kiềm) 

+ Tác dụng với axit ( Muối + H2O

+ Tác dụng với oxit axit  tạo ra 2 muối: muối axit và muối trung hòa (dựa vào tỉ lệ số mol của NaOH và oxit axit)

Được điều chế trong CN bằng cách điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn

                                  2NaCl + H2O 
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 2NaOH + H2( + Cl2(
* NaHCO3 : - Có tính lưỡng tính axit – bazơ (vừa tác dụng với bazơ, vừa tác dụng với axit)




HCO
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HCO
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         - Dễ bị nhiệt phân huỷ tạo Na2CO3 và CO2 (
* Na2CO3:   Dung dịch nước có môi trường bazơ, tác dụng với dung dịch axit

                             CO
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* KNO3 :  Dễ bị nóng chảy và phân huỷ khi đun nóng ( có tính oxi hoá mạnh




2KNO3 
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 2KNO2 + O2 (


được sử dụng làm thuốc nổ




2KNO3 + 3C + S 
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 N2 ( + 3CO2 ( + K2S



và còn được sử dụng làm phân bón 
II. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ :
1. KIM LOẠI KIỀM THỔ
* Vị trí trong bảng tuần hoàn:
- Thuộc nhóm IIA gồm: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, (Ra)

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm IIA là: ns2  ​
* Năng lượng ion hóa: giảm dần từ Be đến Ba

*Tính chất hóa học: tính khử mạnh chỉ kém kim loại kiềm thuộc cùng chu kỳ






M ( M2+ + 2e
- Tác dụng với phi kim: O2, halogen, H2, S.....   

- Tác dụng với axit

+ Axít không có tính oxihóa mạnh (HCl, H2SO4 loãng....) M + 2H+ ( M2+ + H2(
+ Axít có tính oxi hóa mạnh (HNO3, H2​SO4 đặc) thường cho các sản phẩm khử với oxi hóa thấp:

- Tác dụng với H2O:

+ Ca, Sr, Ba tác dụng dễ dàng với H2O: M + 2H2O ( M(OH)2 + H2(
+ Mg tác dụng rất chậm với H2O ở nhiệt độ thường (xem như không phản ứng). Ở nhiệt độ cao tác dụng nhanh với H2O tạo MgO: Mg+H2O  
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  MgO + H2
+ Be không tác dụng với H2O

- Tác dụng với dung dịch muối:

+ Ca, Sr, Ba tác dụng với dung dịch muối tương tự như kim loại kiềm: Trước hết phản ứng với H2O tạo dung dịch bazơ, sau đó dung dịch bazơ tham gia phản ứng với muối.

+ Mg tác dụng được với các dung dịch muối của kim loại yếu hơn: Mg + CuSO4 ( MgSO4 + Cu

* Điều chế: Do có tính khử khá mạnh nên phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ thường là phương pháp điện phân muối nóng chảy.

MCl2
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M + Cl2
 2. HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ :

 * Tính chất hoá học cơ bản của hợp chất:


+ Ca(OH)2: tính bazơ mạnh, rẻ tiền (vôi tôi); dung dịch Ca(OH)2 gọi là nước vôi trong




Ca(OH)2  + CO2 ( CaCO3 ( +  H2O


+ CaCO3: - Bị nhiệt phân huỷ tạo CO2 (


     - Bị hoà tan bởi CO2 trong nước ở nhịêt độ thường

 


CaCO3  + CO2 +  H2O ( Ca(HCO3)2

+ CaSO4:  - Trong tự nhiên tồn tại CaSO4. 2H2O (thạch cao sống)



Đun nóng có thể tạo ra thạch cao nung 2CaSO4.H2O và thạch cao khan CaSO4. 

               (các chất này hút nước thành khối nhão và dễ đông cứng) ( dùng làm khuôn...

* Nước cứng: là nước chứa nhiều ion Ca2+; Mg2+.


+ Độ cứng tạm thời: Ca2+; Mg2+ và HCO
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+ Độ cứng vĩnh cửu: Ca2+; Mg2+ và Cl( ; SO
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+ Độ cứng toàn phần: Ca2+; Mg2+ và Cl( ; SO
[image: image91.wmf]-
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; HCO
[image: image92.wmf]-

3



+ Phương pháp làm mềm nước cứng: (Nguyên tắc: Làm giảm nồng độ ion Ca2+ và Mg2+)

 - Nước cứng tạm thời:

       • Đun nóng: M(HCO3)2 
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MCO3( + CO2( + CO2( + H2O

       • Hoặc dùng Ca(OH)2, Na2CO3
                          Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 (( 2CaCO3( + 2H2​O

                          Mg(HCO3)​2 + 2Ca(OH)2​ (( 2CaCO3( + Mg(OH)2( + 2H2O

- Nước cứng vĩnh cửu: dùng dung dịch sô đa Na2CO3, Na3PO4...

                                       Ca2+ + 
[image: image94.wmf]2

3

CO

-

(( CaCO3(
                                      3Ca2+ + 2
[image: image95.wmf]3

4

PO

-

(( Ca3(PO4)2 (
                                        Mg2+ + 
[image: image96.wmf]2

3

CO

-

(( MgCO3(
- Phương php dng nhựa trao đổi ion:  Cho nước cứng đi qua chất trao đổi cation(cationit), chất này sẽ hấp thụ ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng và thay vào đó là các cation Na+, H+… ta được nước mềm.

III. NHÔM VÀ HỢP CHẤT  CỦA NHÔM :
1. NHÔM :

* Đặc điểm cấu hình electron của nguyên tử nhôm: có 3e lớp ngoài cùng  [10Ne] 3s23p1

+ Năng lượng ion hóa I3 : I2 = 1,5 : 1 nên nguyên tử Al dễ tách 3e


+ Trong các hợp chất, nguyên tố Al chỉ có số oxi hóa +3


+ Đơn chất Al có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện

* Các tính chất hóa học của nhôm: tính khử mạnh  Al ( Al3+ + 3e
Chú ý: Al là kim loại có tính khử mạnh nhưng bền vì có lớp Al2O3 bền bảo vệ

     + Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, S...

     + Tác dụng với dung dịch axit và các axit có tính oxi hoá mạnh

     - Với HCl, H2SO4 loãng: Al khử dễ dàng H+ trong dung dịch:

                                    2Al + 6H+ (( 2Al3+ + 3H2
     - Với HNO3, H2SO4 đặc: Al thử 
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(H2SO4) xuống oxi hóa thấp hơn.

 Chú ý rằng Al bị thụ động hóa (không tác dụng) với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

    + Tác dụng với nước : 2Al + 6H2O (( 2Al(OH)3( + 3H2( (phản ứng nhanh chóng dừng lại vì tạo lớp Al(OH)3​ không tan trong nước ngăn cản Al tiếp xúc với H2O)

Thực tế xem như Al không tác dụng với H2O vì trên bề mặt Al được phủ kín bằng lớp Al2O3 bền.

   + Tác dụng với dung dịch kiềm 

           2Al + 2NaOH + 2H​2​O (( 2NaAlO2 + 3H2(
           2Al + 2OH- + 2H2O (( 2AlO
[image: image99.wmf]-
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        Hay: 2Al + 2NaOH + 2H2O (( 2Na[Al(OH)4] + 3H2(
  + Tác dụng với oxit kim loại (phản ứng nhiệt nhôm): các oxit kim loại này thường kém hoạt động: CuO, Cr2O3, Fe2O3...    

                                  2Al + Fe2O3 
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2Fe + Al2O3
* Phương pháp điều chế nhôm: điện phân nhôm oxit nóng chảy




2Al2O3   
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 4Al + 3O2(
2. HỢP CHẤT  CỦA NHÔM:
* Al2O3: là oxit lưỡng tính




Al2O3 + 6H+ (( 2Al3+ + 3H2O

                                  Al2O3 + 2OH- (( 2AlO
[image: image102.wmf]-
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                  Hay: Al2O3 + 2OH- + 3H2O (( 2[Al(OH)4]-
* Al(OH)3:  + là hiđroxit lưỡng tính



      Al(OH)3 + 3H+ (( Al3+ + 3H2O

                              Al(OH)3 + OH- (( AlO
[image: image103.wmf]-
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Al(OH)3 + OH- (( [Al(OH)4]-

        + Bị nhiệt phân tích

 

2Al(OH)3  
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                    + Điều chế Al(OH)3:

       - Từ muối AlCl3:

                   Al3+ + 3OH- (vừa đủ) (( Al(OH)3
                   AlCl3 + 3NH3 + 3H2O (( Al(OH)3 + 3NH4Cl

                  2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O (( 2Al(OH)3( + 6NaCl + 3CO2(
       - Từ muối NaAlO2:

               NaAlO2 + CO2 + 2H2O (( Al(OH)3( + NaHCO3
               NaAlO2 + CH3COOH + H2O (( Al(OH)3( + CH3COONa

               NaAlO2 + HCl (vừa đủ) + H2O (( Al(OH)3( + NaCl

* Al2(SO4)3 :   - Trong dung dịch nước có môi trường axit




Al3+ + 3H2O 
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 Al(OH)3 ( +  3H+

          - Phèn chua:  K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O

                      - Phèn nhôm: M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (M là: Na+, Li+, NH4+)

* Cách nhận biết ion Al3+ trong dung dịch: dùng dung dịch NaOH từ từ đến dư


+ trước hết xuất hiện kết tủa:                  Al3+ + 3OH( (( Al(OH)3 ( 


+ sau đó kết tủa tan khi dư NaOH:  Al(OH)3 + OH- (( AlO
[image: image106.wmf]-
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 + H2O 
                                                   hay      Al(OH)3  +  OH( (( [Al(OH)4]( 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Biết 

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ? 
A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử



B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất.

C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất




D. Bán kính nguyên tử

Câu 2. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là 

A. Li


B. Na


C. K


D. Cs.

Câu 3. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ? 


A. Ag+


B. Cu+


C. Na+


D. K+
Câu 4 : Cho Na vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa X. X là


A. Cu.


B. CuS.

C. CuO.

D. Cu(OH)2.

Câu 5. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4 ? 

A. Quỳ tím




B. Bột kẽm



C. Na2CO3
      



D. Quỳ tím hoặc bột Zn hoặc Na2CO3 

Câu 6. Chất nào sau đây không bị phân huỷ khi nung nóng ? 


A. Mg(NO3)2

B. CaCO3

C. CaSO4

D. Mg(OH)2 

Câu 7. Một loại nước cứng khi được đun sôi  thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan những hợp chất nào sau đây ? 


A. Ca(HCO3)2, MgCl2


B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2



C. Mg(HCO3)2, CaCl2 

D. MgCl2, CaSO4.

Câu 8: Cho các chất: (1) NaCl; (2) Na2CO3; (3) BaCl2; (4) Ca(OH)2; (5) Na3PO4; (6) Na2SO4. Những chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:


A. (1), (2), (3).

B. (2); (4).

C. (2); (4); (6).
D. (2); (4); (5).

Câu 9. Khi điện phân MgCl2 nóng chảy, 


A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hoá

B. ở cực âm, ion Mg2+ bị khử 


C. ở cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hoá
D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử

Câu 10. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ


A. có kết tủa trắng



B. có bọt khí thoát ra


C. có kết tủa trắng và bọt khí


D. không có hiện tượng gì.

Câu 11. Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước 


A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch K2SO4 
C. Dung dịch Na2CO3
 D. Dung dịch NaNO3 

Câu 12. Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca ? 


A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy 


C. Dùng  Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2

D. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao.

Câu 13. Cho Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat trong phản ứng là 


A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4.

Câu 14. Một pin điện hoá được cấu tạo bởi các cặp oxi hoá - khử Al3+/Al và Cu2+/Cu. Phản ứng hoá học xảy ra khi pin hoạt động là 


A. 2Al + 3Cu ( 2Al3+ + 3Cu2+


B. 2Al3+ + 3Cu ( 2Al + 3Cu2+ 


C. 2Al + 3Cu2+ ( 2Al3+ + 3Cu


D. 2Al3+ + 3Cu2+ ( 2Al + 3Cu 

Câu 15. Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1 : 1) cho sản phẩm Na[Al(OH)4] ? 

A. Al2(SO4)3

B. AlCl3

C. Al(NO3)​3

D. Al(OH)3 

Hiểu

Câu 16. Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm?


A. AlCl3 và Al2(SO4)3



B. Al(NO3)3 và Al(OH)3 


C. Al2(SO4)3 và Al2O3
   


D. Al(OH)3 và Al2O3 

Câu 17. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 


A. Nhôm là kim loại lưỡng tính

B. Al(OH)3 là bazơ lưỡng tính.


C. Al2O3 là oxit trung tính


D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

Câu 18. Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu ? 
A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 19: Rubi (hồng ngọc), Saphia là những loại ngọc rất đẹp. Chúng là:


A. Tinh thể CuO có lẫn các oxit kim loại khác.


B. Tinh thể Cr2O3 có lẫn các oxit kim loại khác.


C. Tinh thể MgO có lẫn các oxit kim loại khác.


D. Tinh thể Al2O3 có lẫn các oxit kim loại khác.

Câu 20. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do 

A. nhôm là kim loại kém hoạt động




B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

C. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ


D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước 

Câu 21. Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch

A. K2SO4.

B. KOH.

C. KNO3.

D. KCl.

Câu 22. Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ? 


A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat

B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat


C. Cho dư dung dịch NaOH  vào dung dịch AlCl3 


D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

Câu 23: Đem hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 hòa tan hoàn toàn trong nước, thu được dung dịch Y chỉ chứa một chất tan. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Y, thu được một kết tủa và dung dịch Z. Dung dịch Z có chứa


A. Na2CO3.

B. NaHCO3.

C. NaOH.

D. NaAlO2.

Câu 24: Cho 2 thí nghiệm: 

  - TN 1: cho khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.
  - TN 2: cho dung dịch HCl loãng dư vào dd NaAlO2.


A. TN1 có kết tủa và TN2 không pứ.

B. TN1 có kết tủa và TN2 có kết tủa tan dần.


C. cả 2 TN đều có kết tuarooif tan dần.
D. Cả hai đều tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan dần.

Câu 25: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 26 : Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 

A. 3.


B. 5.


C. 2.


D. 4.

Câu 27: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:

A. Na, Ca, Al.

B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.

D. Fe, Ca, Al.

Câu 28: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 4.


B. 1.


C. 3.


D. 2.

Câu 29: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.

Câu 30:Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 
B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực. 
C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

D. điện phân NaCl nóng chảy. 
Câu 31: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 
A. NH3, SO2, CO, Cl2.
 


B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.


C. NH3, O2, N2, CH4, H2.  


D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) →  NaNO3. X và Y có thể là


A. NaOH và NaClO.
B. Na2CO3 và NaClO. C. NaClO3 và Na2CO3.

D. NaOH và Na2CO3.

Câu 33: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, NaCl, Na2SO4.

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.

D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

Câu 34: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là 
A. 4.


B. 5.

C. 7.


D. 6.

Câu 35: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.
B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2.

C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.
D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

Vận dụng

Câu 36: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 

A. Mg, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Zn, Al2O3, Al.

D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 37: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là: 

A. KMnO4, NaNO3.    
B. Cu(NO3)2, NaNO3.  C. CaCO3, NaNO3.

D. NaNO3, KNO3.

Câu 38 :Thực hiện các thí nghiệm sau: 
(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. 


(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. 

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.       

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. 

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.                     

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: 

A. II, III và VI.

B. I, II và III.

C. I, IV và V.


D. II, V và VI.
Câu 39:Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? 

A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3. 

B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. 

C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 

D. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

Câu 40: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và  chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 


A. Fe(OH)3.

B. K2CO3.

C. Al(OH)3.

D. BaCO3.

Câu 41: Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 

A. Be, Mg, Ca.

B. Li, Na, K.

C. Na, K, Mg.

D. Li, Na, Ca.

Câu 42: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là 
A. AlCl3.

B. CuSO4.

C. Ca(HCO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: CaO 
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Công thức của X, Y, Z lần lượt là:
A. HCl, HNO3, Na2CO3.

C. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3
B. Cl2, HNO3, CO2.


D. Cl2, AgNO3, MgCO3
Câu 44: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là 

A. 4.


B. 5.


C. 3.


D. 6.

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là  

A. Mg.


B. Ca.


C. Be.


D. Cu
Vận dụng cao

Câu 46: Cho một mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

A. 150ml.  

B. 75ml.  

C. 60ml.   

D. 30ml.

Câu 47:  Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ tan hết  trong nước tạo ra dung dịch  Y và 0,12 mol H2 .Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần để trung hòa dung dịch  Y là bao nhiêu ?


A. 240ml
B. 1,20 lít
C. 120ml 
D. 60ml 

Câu 48:  Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dich A và 6,72 lít khí ở (đktc). Thể tích dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5M và HCl 1M để trung hoà vừa đủ dung dịch A là: 
A. 0,3 lít. 

B. 0,2 lít. 

C. 0,4 lít. 

D. 0,1 lít. 

Câu 49: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)

A. 39,87%.

B. 77,31%.

C. 49,87%.

D. 29,87%.

Câu 50: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là 

A. 1,59.

B. 1,17.

C. 1,71.

D. 1,95.

Chương 7: CROM – SẮT 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Sắt

1. Vị trí trong trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

· Sắt (Fe) ở ô số 26, thuộc nhóm VIIIB, chu kỳ 4 của bảng tuần hoàn

· Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar] 3d64s2 

· Cấu hình e: Fe2+ : [Ar] 3d6    ;
Fe3+ : [Ar] 3d5 

2. Tính chất vật lí: 

Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, có khối lượng riêng lớn (D=7,9 g/cm3), nóng chảy ở 1540oC. Sắt có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Khác với các kim loại khác, sắt có tính nhiễm từ. 

3. Tính chất hóa học: 

Sắt có tính khử trung bình




Fe → Fe+2 + 2e




Fe → Fe+3 + 3e

· Tác dụng với phi kim : Ở nhiệt độ cao, sắt khử nguyên tử phi kim thành ion âm và bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 hoặc +3
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· Tác dụng với axit : 
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Fe bị thụ động hóa bởi các axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội

· Tác dụng với dung dịch muối
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· Tác dụng với nước.


3Fe  +  4H2O  
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  Fe3O4  +  4H2↑


Fe  +  H2O  
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   FeO   +   H2↑

4. Trạng thái tự nhiên: Một số loại quặng sắt quan trọng

· Quặng hematit đỏ chứa Fe2O3 khan

· Quặng hematit nâu chứa Fe2O3 .nH2O

· Quặng manhetit chứa Fe3O4 

· Quặng xiđerit chứa FeCO3 

· Quặng pirit sắt chứa FeS2
5. Hợp chất của sắt có tính khử

a/ Hợp chất sắt (II):   Fe2+   
[image: image130.wmf]¾¾®

   Fe3+   +    3e

-  FeO, Fe(OH)2 

·     Tính bazơ:  FeO + 2HCl   →  FeCl2  +  H2O


        

   Fe(OH)2  +  2HCl   →  FeCl2  +  2H2   ↑

·    Tính khử : 3
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                  4Fe(OH)2  +  O2  +  2H2O   →   4Fe(OH)3  

·     Điều chế:   Fe2O3    +  CO  
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 2FeO   +   CO2  ↑

-  Muối Fe2+
·     Tính khử:  
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·     Điều chế: 



Fe +  2HCl  →  FeCl2  +  H2   ↑



FeO  +  H2SO4   →  FeSO4   +  H2O

b/ Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa

-  Fe2O3, Fe(OH)3 
· Tính bazơ


 Fe2O3 + 6HCl   →  FeCl3  +  3H2O



 4Fe(OH)3  + 3H2SO4   →  Fe2(SO4)3   + 6H2O

· Tính oxi hóa 

         Fe2O3   +  3CO  
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· Điều chế



 2Fe(OH)3  
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  Fe2O3 + 3H2O


FeCl3  + 3 NaOH  →  Fe(OH)3  + 3NaCl

-  Muối Fe3+
· Tính oxi hóa 
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6.
 Hợp kim của sắt

a/ Gang: Khái niệm. Phân loại. Sản xuất gang

- Gang là hợp kim sắt – cacbon ( C chiếm tử 2-5% khối lượng) và lượng nhỏ, Mn, S, P...

- Gang trắng: cứng, giòn, chứa ít C, rất ít Si, nhiều Fe3C, dùng để luyện thép

- Gang xám ít cứng và ít giòn hơn, chứa nhiều C và Si, dùng đúc các vật dụng

b/ Thép: Khái niệm. Phân loại. Sản xuất thép

- Thép là hợp kim Fe – Cacbon (C chiếm từ 0,01- 2% khối lượng) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn ...

- Thép thường hay thép cacbon chứa ít C, Si, Mn, và rất ít S, P

- Thép đặc biệt là thép có chứa thêm S, Mn, Cr, Ni, W, V ...

Crom và hợp chất của crom

1. Vị trí trong trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử.

· Crom (Cr) ở ô số 24, thuộc nhóm VIB, chu kỳ 4 của bảng tuần hoàn

- 
Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar] 3d54s1 

- 
Trong hợp chất crom có các số oxi hóa +2, +3, +6

2. Tính chất vật lí: Crom là kim loại màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn (D= 7,2 g/cm3), nóng chảy ở 1890oC. Crom là kim loại cứng nhất, có thể rạch được thủy tinh

3. Tính chất hóa học:  là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt

· Tác dụng với phi kim



4Cr +  3O2 
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2Cr +  3Cl2 
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2Cr +  3S 
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· Tác dụng với axit (không tác dụng với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội).



Cr + 2HCl →  CrCl2 + H2  ↑



Cr + 2H2SO4 →  CrSO4 + H2  ↑

4. Hợp chất của crom

a) Hợp chất crom (II): CrO, Cr(OH)2 (tính bazơ); Cr2+ (tính khử)


CrO   +  2HCl  →   CrCl2  +  H2O

      Cr(OH)2   +  2HCl  →   CrCl2  +  2H2O

      4Cr(OH)2  +  O2  +  2H2O   →   4Cr(OH)3  

2 CrCl2 +   Cl2   →   2CrCl3  

b) Hợp chất crom (III): Cr2O3, Cr(OH)3 (tính lưỡng tính); Cr3+ (tính oxi hoá trong môi trường axit và tính khử trong môi trường bazơ)


Cr2O3 +2NaOH  →  2 NaCrO2  +     H2O

      Cr2O3   +  6HCl  →   2CrCl3  +  3H2O


Cr(OH)3 + NaOH  →  NaCrO2  +    2 H2O

      Cr(OH)3   +  3HCl  →   CrCl3  +  3H2O

      2CrCl3  +  Zn  → 2 CrCl2 + ZnCl2

      2NaCrO2  + 8 NaOH +   3Br2   →   2NaCrO2  +  6NaBr   +   4H2O

c) Hợp chất crom (VI): CrO3 (oxit axit và có tính oxi hoá mạnh); CrO
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(tính oxi hoá mạnh); cân bằng chuyển hoá giữa hai dạng CrO
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CrO3 + H2O  →  H2CrO4

2CrO3  + H2O  →  H2Cr2O7
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Biết ( 15 câu )

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe?
 A. [Ar] 4s23d6.

   B. [Ar]3d64s2.

 C. [Ar]3d8.

          D. [Ar]3d74s1. Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
 
A. [Ar]3d6.

   B. [Ar]3d5.

             C. [Ar]3d4.

           D. [Ar]3d3. Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?
 A. [Ar]3d6.

          B. [Ar]3d5.

       C. [Ar]3d4.

         D. [Ar]3d3.
Câu 4. Chất nào sau đây không thể oxi hoá được Fe thành Fe3+ ?

A. S


B. Br2


C. AgNO3

D.H2SO4 đặc nóng

Câu 5. Thành phần nào của cơ thể người có nhiều Fe nhất.

A. Tóc.

B. Xương.


C. Máu

D. Da

 Câu 6: Quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là

A. manhetit                         B. xiđerit                                    C. hematit                            D. pirit

Câu 7: Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)? 

A. H2SO4.                              B. HNO3.                       C. FeCl3.                   D. HCl. 

Câu 8: Từ quặng Fe2O3 có thể điều chế ra sắt bằng phương pháp 

A. Thủy luyện.                                                         B. Điện phân.         

C. Nhiệt luyện.                                                        D.Một phương pháp khác

Câu 9: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. FeO. 

      B. Fe2O3. 

              C. Fe3O4. 

            D. Fe(OH)2.
Câu 10: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch 

A. NaOH. 

   B. Na2SO4. 

              C. NaCl. 

                    D. CuSO4.

Câu 11: người ta thường dùng những thùng làm bằng Al hoặc Fe để chuyên chở hóa chất:

A. HNO3 và H2SO4 đặc nguội
                                                          B. HCl



C. H2SO4 loãng
                                                                                D. HNO3 loãng
Câu 12: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là :  
A. FeSO4. 

          B. Fe(OH)3. 

       C. Fe2O3. 

          D. Fe2(SO4)3
Câu 13: Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

A. MgCl2.                          B. ZnCl2.                                      C. NaCl.                            D. FeCl3

Câu 14: Kim loại sắt không tan trong dung dịch 
A. HNO3 đặc, nóng.                                               B. H2SO4 đặc, nóng. 

C. HNO3 đặc, nguội.                                                D. H2SO4 loãng.

Câu 15: Để chuyển Fe3+ thành Fe2+ ta cho thêm vào dung dịch muối Fe3+ chất nào sau đây ?
A. Fe


B. Cl2 


C. HNO3 


D. H2SO4
2. Hiểu (20 câu )

Câu 16 : Cho các hợp chất của sắt sau: Fe2O3, FeO, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe3O4, FeCl3. số lượng các hợp chất vừa thể hiện tính khử , vừa thể hiện tính oxi hóa là;
A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là 
   A. 3.                              B. 5.                          C. 2.                              D. 4.

 Câu 18: Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch? 

A. Fe.                              B. Mg.                               C. Ag.                                D. Cu.

Câu 19: Cho các hợp kim: Fe–Cu; Fe–C; Zn–Fe; Mg–Fe tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là 

A. 3.                            B. 1.                                          C. 4.                                         D. 2.

 Câu 20: Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. 

Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là: 
A. Zn, Cu2+.                          B. Ag, Fe3+.                    C. Zn, Ag+.                 D. Ag, Cu2+. 

Câu 21: Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là 

A. Cu.                            B. Fe.                               C. Al.                            D. Mg.

Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hoá: 

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) 
[image: image156.wmf]®

   X + Y + H2O. 

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá. Các chất X và Y là 

A. Fe và I2.             B. FeI3 và FeI2.              C. FeI2 và I2.                           D. FeI3 và I2.

Câu 23: Phản ứng với nhóm chất  nào sau đây chứng tỏ FexOy có tính oxi hóa ?

A. CO, C, HCl
     B. H2, Al, CO
       C. Al, Mg, HNO3
D. CO, H2, H2SO4.

Câu 24: Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ FeO là oxit bazơ ?

A. H2


B. HCl


C. HNO3

D. H2SO4 đặc.

Câu 25 : Nhận biết các dd muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3 ta dùng hóa chất nào trong các hóa chất sau?

A. dd BaCl2

B. dd BaCl2; dd NaOH
C. dd AgNO3

D. dd NaOH

Câu 26 : Khi phản ứng với Fe2+ trong môi trường axit dư, dung dịch KMnO4 bị mất màu là do 

A. MnO4- bị khử bởi Fe2+ 

           B. MnO4- tạo thành phức với Fe2+
C. MnO4- bị oxi hoá bởi Fe2+

D. KMnO4 bị mất màu trong môi trường axit

Câu 27:Có các phương trình hoá học, phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử:

(1)FeS + 2 HCl ( FeCl2 + H2S.

(3). 2 FeCl3 + Fe ( 3 FeCl2.

(2)Fe + 2 HCl ( FeCl2 + H2(.

(4). 2 Fe +  3 Cl2( 2 FeCl3.


A. (1).


B. (1), (3).

C. (2), (3).

D. (3), (4).

Câu 28: Cho phản ứng sau : A + HNO3 đặc nóng 
[image: image157.wmf]®

 Fe(NO3)3 + NO2 + H2O A có thể là:
A. Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3

                            
B. FeS2, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4

C. FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeS
                             

D. Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2.

Câu 29: Cho hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 với HNO3 đặc nóng: sau một thời gian thấy HNO3 phản ứng hết, Fe vẫn còn dư, Dung dịch thu được là:

A. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3


           B. Fe(NO​3)2
C. Fe(NO3)3





C. Tất cả đều sai.

Câu 30: Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.                       B. Cu2+ oxi hoá được Fe2+ thành Fe3+. 

C. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.                        D. Cu khử được Fe3+ thành Fe.
Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hoá: 

Fe(NO3)3
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Các chất X và T lần lượt là 

A. FeO và NaNO3.                                               B. FeO và AgNO3. 

  C. Fe2O3 và Cu(NO3)2.                                          D. Fe2O3 và AgNO3.

Câu 32:Cho Fe vào trong dung dịch HNO3 loãng thì  sinh ra một chất khí không màu bị hoá nâu ngoài không khí. tỉ lệ mol Fe và HNO3 là:

A. 1:2


      B. 1:1



C. 1:4


D. 1:6

Câu 33:Trong phản ứng hoá học.


10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8 H2SO4 ( 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O.

vai trò của Fe2+ trong phản ứng là:

A. Chất Oxi hoá.


       C. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.

B. Chất khử.



D. Phản ứng không phảilà phản ứng oxi hoá khử.

Câu 34: khi cho Fe2O3 và Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng: thì sản phẩm sau phản ứng là:

A. Fe(NO​3)3, Fe(NO3, khí NO2.

         B. Fe(NO3)3 và khí NO2

C. Fe(NO​3)2 và khí NO2


        D. Dung dịch Fe(NO​​3)3 và H2O.

Câu 35: Khi hoà tan hỗn hợp hai kim loại Cu và Fe vào dung dịch HN​O3 loãng thì thu được khí không màu N2 và dung dịch A. Sau phản ứng thấy vẫn còn dư kim loại Cu. Vậy dung dịch A sẽ là:

A. Fe3+ và Cu2+
B. Fe2+, Fe3+, Cu2+.
            C. Fe3+, Fe2+

 D. Fe2+  và Cu2+.
3. Vận dụng (10 Câu)
Câu 36: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là 

A. [Ar]3d54s1.             B. [Ar]3d64s2.                 C. [Ar]3d64s1.                    D. [Ar]3d34s2.  

Câu 37: Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 

A. 80%.                          B. 90%.                              C. 70%.                         D. 60%.

Câu 38. Trong số các hợp chất FeO, Fe3O4, FeS2, FeS, FeSO4, Fe2(SO4)3.Chất có tỉ lệ khối lượng Fe lớn nhất và nhỏ nhất là:

A. FeS, FeSO4.

B. Fe3O4, FeS2.
C. FeSO4, Fe3O4.
D.FeO, Fe2(SO4)3.
Câu 39: Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số): 

aFeSO4 + bCl2           
[image: image162.wmf]®

 cFe2(SO4)3 + dFeCl3
Tỉ lệ a : c là 

A. 4 : 1.                      B. 3 : 2.                                  C. 2 : 1.                               D. 3 : 1. 

Câu 40: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m (g) Fe2O3 với 8,1g Al, chỉ có oxit bị khử thành kim loại, đem kim loại thu được sau phản ứng  tác dung dịch NaOH thu được 3,36 lít H2 (đktc) . Giá trị m là:

A. 24g 


B. 16g


C. 8g


D. 32g

Câu 41: Cho 2,81g Hỗn hợp gồm Fe2O3 , MgO, ZnO vào dd 300ml H2SO4 0,1M. Cô cạn dd sau pư ta thu được m (g) muối. Giá trị m là:

A. 3,81g

B. 4,81g

C.5,21g

D. 4,8g

Câu 42: Cho 0,04 mol bột Fe vào dd chứa 0,09 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn thu được có khối lượng bằng:

      A. 1,12g                  B. 4,32g                                C. 8,64g                  D. 9,72g

Câu 43: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 

         A. 97,80 gam.                             


B. 101,48 gam.                             


C. 88,20 gam.                             


D. 101,68 gam. 

Câu 44: Khử 4,48 gam Fe2O3 bằng H2 trong lò nung, thu được 2,6 gam Fe. Hiệu suất của phản ứng là


A. 70%
B. 57,8%
C. 82,9%


D. 31,5%

Câu 45: Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khi NO duy nhất. Gía trị của V là :

A. 0,224 lít


B. 0,336 lít              C. 0,448 lít


D. 2,240 lít

4. Vận dụng cao ( 5 câu )

Câu 46: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của  
[image: image163.wmf]5

+

N

). Giá trị của a là 

          A. 11,0.                        B. 8,4.                                C. 5,6.                                 D. 11,2.

Câu 47: Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 37,58%.                                   B. 56,37%.                           C. 43,62%.                 D. 64,42%.

Câu 48: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 19,2.                                    B. 9,6.                       C. 12,8.                               D. 6,4.

Câu 49: Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là 
A. Fe3O4.                                B. Fe(OH)2.                         C. FeS.                      D. FeCO3.

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Mặt khác cho luồng khí CO dư qua m gam hỗn hợp X thì thu được 22,4 gam sắt. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là: 

A. Fe: 75% và Fe2O3: 25% 



B. Fe: 18,9% và Fe2O3: 81,1%

C. Fe: 50% và Fe2O3: 50%



D. Fe :41,18% và Fe2O3 :58,82%

CHƯƠNG 8:  NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I- Nhận biết cation:

	Cation
	Dung dịch  thuốc thử 
	Hiện tượng
	Giải thích

	NH4+
	Kiềm 
	NH3 (
	OH-+ NH4+
[image: image164.wmf]®

NH3+H2O

	Ba2+
	Dung dịch  H2SO4 l
	BaSO4( trắng
	Ba2++SO42-
[image: image165.wmf]®

 BaSO4

	Al3+
	 Kiềm dư                            NH3 dư
	Al(OH)3( keo tan 

Al(OH)3( keo không tan 
	3OH-+ Al3+
[image: image166.wmf]®

 Al(OH)3 

Al(OH)3+OH-
[image: image167.wmf]®

AlO2- + 2 H2O

3NH3+3H2O+Al3+
[image: image168.wmf]®

 Al(OH)3+NH4+

	Fe2+
	Kiềm hoặc NH3 dư                      
	Fe(OH)2( hơi xanh sau đó chuyển thành nâu đỏ
	Fe2+ + 2OH- ( Fe(OH)2(
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3 (


	Fe3+
	Kiềm hoặc NH3 dư 
	Fe(OH)3( nâu đỏ
	Fe3+ + 3OH- ( Fe(OH)3(
3NH3+3H2O+Fe3+
[image: image169.wmf]®

 Fe(OH)3( +3NH4+

	Cu2+
	NH3 dư 

Kiềm
	( xanh tan thành dd xanh đậm

( xanh
	2NH3+2H2O+Cu2+
[image: image170.wmf]®

Cu(OH)2(+2NH4+
Cu2+ + 2OH- ( Cu(OH)2(

	Mg2+
	       Kiềm hoặc NH3 dư
	Mg(OH)2( trắng
	Mg2+ + 2OH- ( Mg(OH)2(


 II- Nhận biết anion:

	Anion
	Dung dịch  thuốc thử 
	Hiện tượng
	Giải thích

	CO32-
	dd HCl hoặc H2SO4 loãng
	Bọt khí không màu, không mùi.
	CO32- + 2H+ ( CO2( + H2O

	SO42-
	BaCl2 trong mtr axit loãng dư
	BaSO4( trắng
	Ba2++SO42-
[image: image171.wmf]®

 BaSO4

	Cl-
	AgNO3 trong mtr HNO3 loãng
	 AgCl ( trắng
	Ag+ + Cl- ( AgCl (

	NO3-
	Cu(bột) +H2SO4 loãng 

	Dung dịch xanh, khí không màu hóa nâu trong không khí
	3Cu+2NO3-+8H+ ( 3Cu2++2NO+4H2O

2NO+O2(2NO2(nâu)


III- Nhận biết chất khí

	Khí 
	Mùi
	Dung dịch  thuốc thử
	Hiện tượng - Giải thích

	SO2
	Hắc, gây ngạt
	Dung dịch brom dư
	SO2 + Br2 + H2O ( H2SO4 + 2HBr

	CO2
	
	Ca(OH)2 dư hoặc Ba(OH)2 dư
	CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + H2O

CO2 + Ba(OH)2 ( BaCO3( + H2O

	NH3
	Khai
	Quỳ tím
	Chuyển màu xanh

	H2S
	Trứng thối
	Cu2+ hoặc Pb2+ 


	H2S + Cu2+ ( CuS( màu đen + 2H+       

H2S + Pb2+ ( PbS( màu đen + 2H+       



	
	
	
	


CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM

Câu 1. Khi nhỏ từ từ dd NH3 vào dd CuSO4 thì sản phẩm có màu xanh thẫm của:

A. Cu(OH)2
B. [Cu(NH3)4]SO4
C. [Cu(NH3)4](OH)2
D. [Cu(NH3)4]2+
Câu 2. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh vì khi đó ở ống nghiệm đựng muối amoni có hiện tượng:

A. chuyển thành màu đỏ

B. thoát ra 1 chất khí không màu có mùi khai

C. thoát ra 1 khí có màu nâu đỏ
D. thoát ra khí không màu không mùi

Câu 3. Để nhận biết ion PO43- thường dùng thuốc thử là dd AgNO3 vì:

A. tạo ra khí có màu nâu

B. tạo ra dung dịch có màu vàng

C. tạo ra kết tủa có màu vàng
D. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí

Câu 4. Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện chứng tỏ:

A. axit H2S mạnh hơn H2SO4
B. axit H2SO4 mạnh hơn H2S

C. kết tủa CuS không tan trong axit mạnh
D. phản ứng oxi hóa – khử xảy ra

Câu 5. Khi cho từ từ dd NH3 vào dd CuSO4 cho đến dư thì:

A. không thấy xuất hiện kết tủa
B. có kết tủa màu xanh sau đó tan

C. sau 1 thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa
D. có kết tủa keo màu xanh xuất hiện sau đó tan

Câu 6. Có các dd: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử để nhận biết các dd đó. Thuốc thử đó là:

A. dd NaOH
B. dd AgNO3
C. dd BaCl2
D. Quỳ tím

Câu 7. Có 4 dd là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm 1 chất để nhận biết các dd đó thì chất đó là chất nào:

A. dd HNO3
B. dd KOH
C. dd BaCl2
D. dd NaCl

Câu 8. Có các dd: NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, Zn(NO3)2, Mg(NO3)2. Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm 1 hóa chất nào để nhận biết các dd đó:

A. dd HCl
B. dd NaOH
C. dd H2SO4
D. dd NaCl

Câu 9. Có các dd: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, NaNO2. Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm 1 hóa chất nào để nhận biết các dd đó:

A. dd KOH
B. dd Ca(OH)2
C. dd NaOH
D. dd HCl

Câu 10. Chỉ dùng 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dd: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2:

A. dd phenolphtalein
B. dd AgNO3
C. dd quỳ tím
D. dd BaCl2
Câu 11. Có 5 dd: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết các dd đó:

A. dd NaOH
B. dd AgNO3
C. dd Na2SO4
D. dd HCl

Câu 12. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết 4dd: Na2CO3, NaOH, Na2SO4, HCl:

A. dd AgNO3
B. dd H2SO4
C. quỳ tím
D. dd H2SO4
Câu 13. Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dd: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:

A. dd BaCl2, dd AgNO3

B. dd AgNO3, quỳ tím



C. dd BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột
D. dd BaCl2, Cl2, hồ tinh bột

Câu 14. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3dd: H2SO4 đặc, Ba(OH)2, HCl là:

A. Cu
B. SO2
C. quỳ tím
D. dd BaCl2
Câu 15. Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dd: Na2SO4, HCl, Na2CO3, Ba(NO3)2, NaOH, H2SO4 là:

A. quỳ tím
B. dd HCl
C. bột Fe
D. phenolphtalein

Câu 16. Cho các dd: Na2S, Na2SO4, Na2SO3, NaCl. Để nhận biết các dd trên cần dùng những thuốc thử trong dãy nào sau đây:

A. dd BaCl2, dd HCl, dd CuCl2      
B. dd AgNO3
   
C. dd BaCl2, dd AgNO3

D. dd Pb(NO3)2, dd NaCl

Câu 17. Có 4 chất bột: CaCO3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4. Có thể dùng cặp chất nào sau đây để nhận biết các chất bột đó:

A. H2O và dd NaOH
B. dd HCl và H2O
C. H2O và dd NaCl
D. H2O và dd BaCl2
Câu 18. Có 3 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 trong các dd: NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc thử nào sau đây để xác định dd chứa trong mỗi bình:

A. nước Cl2 và dd I2
    
B. nước Br2 và dd I2     
C. nước Cl2 và hồ tinh bột
D. nước Br2 và hồ tinh bột

Câu 19. Trong các chất sau đây, chất nào có thể dùng làm thuốc thử để nhận biết hợp chất halogenua trong dd:

A. Ba(OH)2
B. AgNO3
C. NaOH
D. Ba(NO3)2
Câu 20. Có các dd: NaNO3, FeCl3, FeCl2, Al(NO3)3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Để phân biệt các dd trên dùng hóa chất nào sau đây:

A. dd NaOH
B. dd KOH
C. dd HCl
D. dd Ba(OH)2
Câu 21. 2 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 khí: CO2, SO2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết:

A. dd NaOH
B. dd HCl
C. dd Br2
D. Cả a và c

Câu 22. Để nhận biết các khí: CO2, SO2, NH3 dùng các thuốc thử nào sau đây:

A. dd HCl, dd NaOH
   
B. quỳ tím ẩm, nước Br2
    
C. quỳ tím ẩm, dd HCl

D. quỳ tím ẩm, dd NaOH

Câu 23. Để phân biệt 2 khí HCl và Cl2 đựng trong 2 bình riêng biệt thì dùng cách nào sau đây:

A. giấy tẩm dd phenolphtalein
B. giấy tẩm hồ tinh bột và dd KI

C. giấy tẩm dd NaOH

D. giấy tẩm hồ tinh bột

Câu 24. Dãy dd nào sau đây đều làm quỳ tím chuyển qua màu xanh:

A. NH3 và Na2CO3
B. NaHSO4 và NH4Cl
C. Ca(OH)2 và H2SO4
D. NaAlO2 và AlCl3
Câu 25. Khi làm thí nghiệm nên sử dụng hóa chất với 1 lượng nhỏ nhằm mục đích gì?

A. Tiết kiệm về mặt kinh tế
B. Giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường

C. Giảm độ phát hiện, tăng độ nhạy của phép phân tích
D. Cả a, b, c

Câu 26. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong cùng 1 dd:

A. NaNO3 và NaOH
B. K2SO4 và HCl
C. Na2CO3 và NaCl
D. FeCl3 và Na2CO3
Câu 27. Có 2 dd chứa riêng rẽ các anion sau: SO32-, CO32-. Chọn thuốc thử để nhận biết các anion đó:

A. nước vôi trong
B. nước Br2
C. dd HCl
D. dd NaOH

Câu 28. Có 3 dd chứa 3 muối natri của các anion: Cl-, CO32-, SO42-. Thuốc thử nào sau đây cho phép phân biệt cả 3 muối trên:

A. AgNO3 và BaCl2
B. dd HCl
C. BaCl2 và HCl
D. BaCl2 và NaOH

Câu 29. Để nhận biết ion NO3- trong dd dùng Cu và H2SO4 loãng đung nóng vì:

A. phản ứng tạo dd màu xanh thẫm


B. phản ứng tạo kết tủa xanh lam

C. phản ứng tạo kết tủa vàng nhạt

D. tạo thành dd màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí
Câu 30. Nước giếng ở đồng bằng Bắc bộ thường có nhiều ion Fe2+. Loại nước này dùng để sinh hoạt có nhiều bất tiện như làm quần áo bị ố vàng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Biện pháp nào loại bỏ ion Fe2+ ra khỏi nước là đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả hơn cả:

A. dùng vôi (Ca(OH)2) để kết tủa hết ion Fe2+
B. dùng giàn mưa, tăng diện tích tiếp xúc của nước với O2 không khí để oxi hóa Fe2+ dễ tan thành Fe3+ ít tan kết tủa dạng Fe(OH)3
C. dùng hệ thống lọc, xúc tác MnO2
D. xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch quy mô lớn cho các hộ nông dân
CHƯƠNG 9: 

HÓA HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TÊ – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

( Khái niệm ô nhiễm  môi trường gắn với nội dung hóa học: 


+ Thành phần hóa học của môi trường sạch, môi trường bị ô nhiễm gồm môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất.


+ Nguyên nhân gây ô nhiễm


+ Tác hại của ô nhiễm

( Nhận biết được sự ô nhiễm môi trường

( Bảo vệ môi trường trên cơ sở áp dụng chủ yếu phương pháp hóa học.

( Giải quyết một số  vấn đề đơn giản trong thực tiễn có liên quan.


+ Xác định môi trường bị ô nhiễm bằng cách đơn giản nhất (quan sát, dùng thuốc thử, dùng các dụng cụ đo).


+ Xử lí chất thải độc hại: 


* Phân loại chất thải (hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp... )


* Loại bỏ chất thải (đốt, lọc, dùng hóa chất...)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?

A. Than đá.

B. Xăng, dầu.

B. Khí butan (gaz)


D. Khí hiđro.

Câu 2: Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hoá thạch bằng cách nào sau đây ?

A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò biogaz.

B. Thu khí metan từ khí bùn ao.


C. Lên men ngũ cốc.           
D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò.

Câu 3. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn để sử dụng cho mục đích hoà bình, đó là :

A. Năng lượng mặt trời.
B. Năng lượng thuỷ điện.
C. Năng lượng gió.
D. Năng lượng hạt nhân.

Câu 4: Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

A. Penixilin, Amoxilin.


B. Vitamin C, glucozơ.


C. Seđuxen, moocphin.


D. Thuốc cảm Pamin, Panadol.

Câu 5: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?


A. Dùng fomon, nước đá.





B. Dùng phân đạm, nước đá.


C. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô.



D. dùng nước đá khô, fomon.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch ?


A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.


B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, H2O, HCl. 

C. Không khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% hỗn hợp CO2, CH4 và bụi. 

D. Không khí chứa 78% N2, 16% O2, 6% hỗn hợp CO2, H2O, H2.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm ?

A. Nước ruộng lúa chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hoá học.

B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+.

C. Nước thải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa các khuẩn gây bệnh.

D. Nước từ các nhà máy nước, nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen, sắt…quá mức cho phép.

Câu 8: Sau bài thực hành hoá học, trong một số chất thải dạng dung dịch, chứa các ion : Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+…Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?

A. Nước vôi dư.
B. HNO3.


C. Giấm ăn.



D. Etanol. 

Câu 9: Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit ?A. CH4.

B. NH3.
C. SO2.
D. H2.

Câu 10: Chất khí CO (cacbon monoxit) có trong thành phần loại khí nào sau đây ?

A. Không khí.

B. Khí tự nhiên.

C. Khí dầu mỏ.


D. Khí lò cao.

Câu 11: Trong công nghệ xử lí khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ hay thuỷ thủ trong tàu ngầm người ta thường dùng hoá chất nào sau đây ?

A. Na2O2 rắn.

B. NaOH rắn.


C. KClO3 rắn.



D. Than hoạt tính.

Câu 12: Nhiều loại sản phẩm hoá học được điều chế từ muối ăn trong nước biển như : HCl, nước Gia-ven, NaOH, Na2CO3. Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.
A. 12,422 tấn.

B. 17,55 tấn.

C. 15,422 tấn.



D. 27,422 tấn.

Câu 13: Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp. Có thể điều chế Ancol etylic bằng 2 cách sau :
- Cho khí etilen (lấy từ cracking dầu mỏ) hợp nước có xúc tác.- Cho lên men các nguyên liệu chứa tinh bột.
Hãy tính lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột để sản xuất được 2,3 tấn ancol etylic. Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 25%.


A. 5,4 tấn.

B. 8,30 tấn. 

C. 1,56 tấn. 


D. 1,0125 tấn.

Câu 14: Có thể điều chế thuốc diệt nấm 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :


[image: image172.wmf]4
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Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%.
A. 1,2 tấn.

B. 2,3 tấn.

C. 3,2 tấn.
  D. 4,0 tấn.

Câu 15: Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, ta tiến hành như sau:Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen.
Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây ?



A. H2S.

B. CO2.


C. NH3.



D. SO2.

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, để loại được một lượng khí lớn clo gây ô nhiễm không khí người ta sử dụng:

A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch Ca(OH)2              C. Dung dịch NH3

D.Dung dịch AgNO3
Câu 17: Thuỷ ngân dễ bay hơi và hơi thuỷ ngân rất độc. Khi đo nhiệt độ chẳng may làm vỡ nhiệt kế và thuỷ ngân rơi xuống sàn nhà, chọn chất nào sau đây để loại bỏ thuỷ ngân?

A. Oxi


B. Lưu huỳnh


C. Nitơ



D. Clo

Câu 18: Khi làm thí nghiệm với P trắng cần phải:  A. Cầm bằng tay có đeo găng

B. Dùng cặp gắp nhanh mẫu P ra khỏi lọ và cho ngay vào chậu đựng đầy H2O khi chưa sử dụng

C. Tránh cho tiếp xúc với H2O

D. Để ngoài không khí

Câu 19: Phốt pho đỏ được lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì lý do nào sau đây?

A. Photpho đỏ không độc hại đối với con người

B. Photpho đỏ không dễ gây hoả hoạn như photpho trắng

C. Phot pho trắng là hoá chất độc hại

D. Cả A, B, C

Câu 20: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang nóng lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. SO2

B. N2


C. CO2

D. SO3
Câu 21: Một đặc trưng chủ yếu của nước thải sinh hoạt và các loại nước thải công nghiệp là có độ đục lớn. Độ đục do các chất lơ lửng gây ra, những chất này có kích thước hạt rất khác nhau, từ cỡ hạt keo đến những thể phân tán khô, phụ thuộc vào trạng thái xáo trộn của nước. Cho biết nguyên nhân nào làm cho nước bị đục ?

A. Lẫn bụi bẩn và các hoá chất công nghiệp 

B. Hoà tan và sau đó kết tủa các hoá chất ở dạng rắn

C. Làm phân tán các hạt đất do cân bằng điện tích của phức hệ hấp thụ đất bị phá vỡ

D. Cả ba nguyên nhân trên

Câu 22: Những chất cho dưới đây, chất nào là nguồn nguyên liệu tự nhiên: canxi cacbua, cát, khoáng vật pirit, nước biển và đại dương, ancol etylic, axit sunfuric, tơ nilon-6,6, không khí ?

A. Cát, pirit, nước biển, axit sunfuric, không khí  B.Canxi cacbua, cát, pirit, nước biển, tơ nilon-6,6, không khí 

C. Cát, pirit, nước biển, không khí 

 D. Cát, pirit, rượu etylic, nước biển, không khí

Câu 23: Những quặng và khoáng vật cho dưới đây chủ yếu để sản xuất những kim loại gì: Criolit, manhetit, cancopirit (CuFeS2), boxit, xiđerit, đolomit và đá vôi, muối ăn, cromit, apatit, cát, pirit, cacnalit

A. Fe, Cu, Al, Ca, Mg, Na, Si

B. Fe, Cu, Al, Ca, Mg, Na, Cr  

C. Fe, Cu, Al, Cu, Cr, P


D. Fe, Al, Na, Cr, Ag

Câu 24: Hãy kể các loại polime tự nhiên trong số các chất cho dưới đây: thuỷ tinh plexiglat, cao su thiên nhiên, cao su cloropren, protit, PVC, xenlulozơ, cao su Buna-S, tơ capron, PS, tinh bột, saccarozơ, tơ nilon-6,6 

A. Cao su tự nhiên, cao su cloropren, protit, xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ

B. Cao su tự nhiên, cao su Buna-S, tinh bột, xenlulozơ, sacarozơ

C. Cao su tự nhiên, cao su Buna-S, cao su cloropren, protit, xenlulozơ, saccaoơ, tinh bột

D. Cao su tự nhiên, protit, xenlulozơ, tinh bột

Câu 25:  Trong công nghệ xử lý khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ, hay thuỷ thủ trong tàu ngầm, người ta thường sử dụng hoá chất nào sau đây?

A. NaOH rắn.

B. Na2O2 rắn.


C. KClO3 rắn.


D. Than hoạt tính.

NHẮC LẠI MỘT SỐ LÝ THUYẾT QUAN TRỌNG
KIM LOẠI

T/C VẬT LÍ

KL có:  Tính dẻo, Tính dẫn nhiệt, Tính dẫn điện, có Ánh kim. 

Tính chất vật lí chung của  KL là do các electron tự do trong kim loại gây ra.

Ngoài ra, KL còn có tính chất vật lí riêng biệt như tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, … 

Tỉ khối: 

Li < Na < K < Mg < Al < Zn < Fe < Cu < Ag < Au < Os
(Li nhẹ nhất, Os nặng nhất)

Nhiệt độ nóng chảy:
Thấp nhất là Hg (-390C); Cao nhất là W (3.4100C)

Tính cứng:

Cs > K; 
Na < Al; 
Cu < Fe < W < Cr
(cứng nhất là Cr, Mềm nhất là Cr)

Độ dẫn điện:

Ag > Cu > Au > Al > Fe

Độ dẫn nhiệt:

Ag > Cu > Al > Zn > Fe

Tính dẻo cao:

Au > Ag > Al > Cu > Sn > . …

T/C HÓA HỌC




T/c hóa học đặc trưng của KL làtính khử:

M   +   ne  ( Mn+
KL tác dụng với:     1.PK     2.H2O
3.Axit

4.dd Kieàm/K.thoå
5.ddMuoái
6.Oxit KL 
T/D VỚI ĐƠN CHẤT (Phi kim)

T/D:
  O2
K    Ba     Ca    Na     Mg     Al    Mn     Zn     Cr      Fe    Ni    Sn      Pb     H2      Cu    Hg     Ag   Pt   Au
Pứng ở đk thường


    p.öùng khi nung




         không p.ứng

Đốt cháy sáng ngọn lửa có màu
    đốt không cháy (trừ Fe)


2Ba + O2   ( 2BaO

Al    + O2   ( Al2O3
Fe    + O2 
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Chú ý: Các kim loại Be,  Zn,  Al,  Pb,  Cr: có khả năng tạo Oxit Lưỡng tính  

ZnO    +    2NaOH (  Na2ZnO2   +    H2O

Natri Zincat
ZnO   +    2HCl   (  ZnCl2    +   H2O

Al2O3    +  2NaOH   (  2NaAlO2   +   H2O

Natri Aluminat
Al2O3    +   6HCl     (   2AlCl3   +   H2O

T/D:      Cl2
2Fe  + 3Cl2 
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 2FeCl3


Fe +  HCl      (       FeCl2   +     H2
Cu + Cl2 
[image: image175.wmf]¾

®

¾

0

t

 CuCl2
Hầu hết các KL đều pứng với Clo (trừ Au,  Pt) tạo thành muối Clorua kim loại, pứng cần đun nóng.

Với KL nhiều số OXH như Fe,  Cu, Clo sẽ OXH đến số OXH cao nhất

T/D:       S

Cu + S 
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 Cu2S

Fe + S 
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Hầu hết các KL đều pứng với S (trừ Au,  Pt) tạo thành muối Clorua kim loại, pứng cần đun nóng

Với KL nhiều số OXH như Fe,  Cu, S sẽ OXH  đến số OXH thấp

T/D VỚI HỢP CHẤT

T/D:
 H2O

Ở nhiệt độ thường: KL Kiềm, Ca, Ba, Sr
M + H2O 
( 
M(OH)2 + H2

2Na +   2H2O  (  2NaOH   +   H2(
2Ba   +  2H2O (  Ba(OH)2   +  H2 

Đặc bieät(Al, Zn, .. ): Al + H2O (Al(OH)3 + H2
(phải cạo sạch lớp Al2O3 thì pứng thực hiện)

Ở nhiệt độ 80-1000C   Mg  

Mg + H2O 
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 MgO + H2

Ở nhiệt độ 200-6000C 
Mn, Zn, Cr, Fe, …
M + H2O 
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 MxOy + H2

Fe + H2O 
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FeO + H2(
Fe + 4H2O 
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 Fe3O4 + H2(
Những kim loại có tính khử yếu như:  Pb, Cu, Ag, Hg,.. không khử được H2O ở nhiệt độ cao

TD: 
dd AXIT

Với dd HCl, H2SO4 loãng 
(tác nhân oxi hóa là ion H+)

2M + 2nH+   ( 2Mn+  + nH2(

KL M đứng trước H2, n là hóa trị thấp của M

Fe +  HCl ( FeCl2   +  H2
Cu  +  H2SO4  loãng ( không pứng

Với dd axit có tính oxi hóa mạnh HNO3, H2SO4 đặc (tác nhân oxi hóa N+5, S+6)

Sản phẩm khử phụ thuộc vào tính khử của kim loại, nồng độ của axit, nhiệt độ tiến hành phản ứng,.. Nói chung thì axit bị khử xuống bậc oxi hóa càng thấp khi nồng độ càng loãng và td với kim loại càng mạnh

M + HNO3 đặc ( M(NO3)m + NO2( + H2O


(trừ Au,   Pt)

K ( Cr:
 M + HNO3 loãng ( M(NO3)m +      NO/ N2O/ N2(/ NH4NO3      + H2O

Fe ( Ag:
 M + HNO3 loãng ( M(NO3)m +      NO( +        H2O


K ( Cr:
M   +   H2SO4 đặc  (  M2(SO4)m     +     SO2/ S/ H2S   +   H2O   

Fe ( Ag:
M   +   H2SO4 đặc  (  M2(SO4)m      +   SO2                        +   H2O   

Mg + 4HNO3 đặc ( 
Mg(NO3)2 + 2NO2( + 2H2O

5Mg + 12HNO3 loãng ( 5Mg(NO3)2 + N2(  + 6H2O

Fe + 6HNO3 đặc 
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Fe(NO3)3 + 3NO2( + 3H2O

Fe + 6HNO3 loãng ( 
Fe(NO3)3 + NO( + 3H2O

3Fe + 4H2SO4 đặc 
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 Fe2(SO4)3 + SO2( + 2H2O

Chú ý

Số oxi hóa m là cao nhất đối với kim loại M

Một số kim loại hoạt động vừa như: Al, Mn, Cr, Fe bị thụ động hóa trong H2SO4 và HNO3 đặc nguội (nhiệt độ thấp), do tạo trên bề mặt một lớp màng oxi đặc biệt, bền với axit ngăn cản hoặc ngừng hẳn phản ứng tiếp diễn

HNO3 rất loãng ở t0 thấp (lạnh) phản ứng cho muối  Fe2+
4Fe + 10HNO3  ( Fe(NO3)2 + NH4NO3 + 5H2O

Fe + 2HNO3 
( Fe(NO3)2 + H2(
Hỗn hợp HNO3 đặc và HCl đặc theo tỉ lệ thể tích 1:3 gọi là nước cường thủy. Có tính oxi hóa rất mạnh có thể hòa tan Au và Pt

Au + HNO3 + 3HCl ( AuCl3 + NO( + 2H2O

3Pt + 4HNO3 + 12HCl ( 3PtCl4 + 4NO( + 8H2O

TD:  
dd BAZO

Các kim loại đứng trước H2 trong dãy điện hóa mà oxit và hiđroxit của chúng có tính lưỡng tính như Al, Cr, Zn, Pb, Be có thể td được với dd Bazơ mạnh (kiềm).

Với Al, Cr (kim loại hóa trị III): Al + 3H2O ( Al(OH)3 + 3/2H2(
Al(OH)3 ( HAlO2.H2O


(axit aluminic)

HAlO2.H2O + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

Al + NaOH + H2O ( NaAlO2 +  3/2H2(
Với Zn, Pb, Be (kim loại hóa trị II):

Zn + 2H2O ( Zn(OH)2 + H2(
Zn(OH)2 ( H2ZnO2



(axit zincic)

H2ZnO2 + 2NaOH ( Na2ZnO2 + 2H2O

Zn + 2NaOH ( Na2ZnO2 + H2(
Tổng quát:

M + (4–n)OH-   + (n – 2)H2O  ( 
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TD
 dd MUOÁI
Phản ứng xảy ra theo nguyên tắc (
Chất oxi hóa mạnh td với chất khử mạnh tạo ra chất oxi hóa và chất khử yếu

Dãy điện hóa của kim loại: Cho biết quy luật biến thiên tính oxi hóa của ion kim loại và tính khử của nguyên tử kim loại

Tính oxi hóa tăng

Li+  K+   Ba2+   Ca2+   Na+  Mg2+  Be2+  Al3+  Mn2+  Cr2+  Zn2+  Cr3+  Fe2+  Cd2+ Co2+   Ni2+  Sn2+   Pb2+   H   Cu2+   Fe3+   Ag+   Hg2+   Pt2+  Au2+
Li  K  Ba    Ca   Na   Mg   Be   Al   Mn    Cr   Zn   Cr   Fe   Cd   Co   Ni   Sn    Pb   H2  Cu   Fe2+  Ag   Hg   Pt   Au

Tính khử của kim loại giảm

Chú ý

(1) Trong dãy điện hóa của một số kim loại thông dụng ngoài các cặp Mn+/M còn có các cặp khác như Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu+,… Tùy vị trí tương đối của các cặp này so với cặp Mn+/M mà có thể dự đoán phản ứng có xảy ra hay không

Fe + Cu(NO3)2 ( Fe(NO3)2 + Cu

Cu + Fe(NO3)2 ( không xảy ra

2FeCl3 + Fe ( 3FeCl2
2FeCl3 + Cu ( 2FeCl2  + CuCl2
FeCl3 + Ag ( không xảy ra

(2) Một số kim loại hoạt động mạnh đứng đầu trong dãy điện hóa td được với nước ở điều kiện thường như kim loại kiềm (K, Na,…) và mộ số kim loại kiềm thổ (Ca, Ba,…) khi td với dd muối Mn+  chúng không khử ion kim loại đứng sau mà khử nước để tạo thành bazơ và giải phóng H2. Sau đó bazơ có thể td với muối của kim loại tạo ra hiđroxit kết tủa (nếu có).

Na + dd MgCl2
2Na     + 2H2O     ( 2NaOH + H2(
MgCl2  + 2NaOH  ( Mg(OH)2( + 2NaCl___________

2Na    + MgCl2 + 2H2O  (  Mg(OH)2( + 2NaCl + H2(
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

1. Nguyên tắc điều chế kim loại

Thực hiện phản ứng khử ion kim loại (Mn+) thành kim loại tự do (M)

Mn+  +  ne (  M

2. Các phương pháp điều chế kim loại

a) Phương pháp thủy luyện hay phương pháp ướt 

Cơ sở của phương pháp này là dùng những dung môi thích hợp như dd H2SO4, NaOH, NaCN, … để hòa tan kim loại hoặc hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần không tan có trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại này bằng kim loại có tính khử mạnh hơn như Zn, Fe, Pb,…

Phương pháp này dùng để điều chế những kim loại có tính khử yếu như: Cu, Ag, Hg, Au.

Ví dụ

Điều chế Ag bằng cách nghiền nhỏ quặng bạc sunfua Ag2S rồi xử lí bằng dd natriianua NaCN, lọc được dd muối phức bạc

Ag2S + 2NaCN ( 2Na[Ag(CN)2] + Na2S

Sau đó dùng Zn để khử Ag+ trong phức

2Na[Ag(CN)2] + Zn ( Na2[Zn(CN)2] + 2Ag(
b) Phương pháp nhiệt nhôm

Cơ sở của phương pháp này là dùng các chất khử như CO, H2, C hoặc Al kim loại kiềm thổ để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao

Phương pháp này được dùng trong công nghiệp để sản xuất các kim loại có tính khử yếu và trung bình như:  Zn, Fe, Sn, Sb,…

ZnO + CO 
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 Zn + CO2
Fe2O3 + 3CO 
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 2Fe + 3CO2
PbO + C 
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 Pb + CO

3TiO2 + 4Al 
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 3Ti + 2Al2O3
Nếu quặng kim loại là sunfua FeS2, Cu2S, ZnS, … thì người ta phải nướng quặng để chuyển chúng thành oxit. Sau đó dùng phương pháp nhiệt luyện

Cu2S + 2O2 
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 2CuO + SO2
CuO + H2 
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 Cu + H2O

c) Phương pháp điện phân 

Để điều chế các kim loại có tính khử mạnh (từ Li đến Al) người ta điện phân các hợp chất nóng chảy của chúng (muối, oxit, bazơ)

2NaCl 
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 2Na + Cl2(
4NaOH 
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4Na + O2( + 2H2O

2Al2O3 
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4Al + 3O2(
Để điều chế những kim loại có tính khử yếu và trung bình người ta điện phân dd muối của chúng trong nước

CuCl2 
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 Cu + Cl2
2CuSO4 + 2H2O 
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 2Cu + O2( + 2H2SO4
4AgNO3 + 2H2O 
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4Ag + O2( + 4HNO3

ĂN MÒN KIM LOẠI- CÁCH CHỐNG ĂN MÒN KL

1.
 Các khái niệm

Sự ăn mòn kim loại (ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học) là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường

Nếu quá trình ăn mòn chỉ do các phản ứng hóa học xảy ra gọi là sự ăn mòn hóa học. Sự ăn mòn hóa học thường xảy ra ở những bộ phận thiết bị lò đốt hoặc những thiết bị thường xuyên phải tiếp xúc với hơi nước và khí oxi, …

2Fe + 3Cl2 
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2FeCl3

3Fe + 4H2O 
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 Fe3O4 + 4H2(
Như vậy: Bản chất của ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa – khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường

Nếu quá trình ăn mòn có kèm theo sự phát sinh dòng điện được gọi là ăn mòn điện hóa. Đó là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với dd chất điện li tạo nên dòng điện (dòng electron)

Kim loại tiếp xúc với không khí ẩm, phần vỏ tàu biển ngâm trong nước, ống dẫn đặt trong lòng đất,…

2.
 Điều kiện xảy ra sự ăn mòn điện hóa

Các điện cực phải khác nhau (cặp KL – KL; KL – PK; KL – HC) để tạo ra các điện cực dương và âm, có thể là:

Kim loại mạnh (Zn) 

-  Kim loại yếu (Cu)

Kim loại (Fe)
          

-  Phi kim (than chì C)

Kim loại (Fe)
          

-  Hợp chất (xementic Fe3C)

     Cực âm (-)                    

Cực dương (+)
Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc qua vật dẫn như trong pin điện

Các điện cực phải cùng tiếp xúc với dd chất điện li như không khí ẩm, nước biển, các dd axit – bazơ – muối trong lòng đất …

Thiếu 1 trong 3 điều kiện trên sẽ không xảy ra sự ăn mòn điện hóa

3. 
Cơ chế của ăn mòn điện hóa

Sự ăn mòn điện hóa là quá trình hình thành các vi pin hay còn gọi là các pin galvanic giữa chất bị ăn mòn với môi trường, trong đó:

Điện cực âm là các kim loại mạnh (có thể điện cực chuẩn âm hơn) tại đây xảy ra hóa trình oxi hóa nguyên tử kim loại

M ( Mn+    +   n
Ion Mn+   đi vào dd điện li và phản ứng với các chất trong dd

Điện cực dương là các kim loại yếu hơn (có thể điện cực chuẩn dương hơn) hoặc phi kim (than chì C), hợp chất hóa học (Fe3C), … tại đây xảy ra các quá trình khử các ion H+  hoặc H2O + O2 có torng dd:

2H+   + 2e   

( H2
2H2O  + O2  + 4e 
( 4OH-
Những ion OH-   trong dd điện li sẽ tương tác hóa học với những ion kim loại tạo ra hidroxit kết tủa:

Mn+   + nOH-    (  M(OH)n
Nhận xét: Bản chất của ăn mòn điện hóa là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trên bề mặt các điện cực tạo ra dòng electron chuyển dời từ cực âm sang cực dương do đó xuất hiện dòng điện theo chiều ngược lại. Vị trí của các cặp kim loại tiếp xúc trong dãy điện hóa, nói chung chúng càng đứng cách xa nhau thì tốc độ ăn mòn càng lớn

4.
Chống ăn mòn điện hóa:

PP chung: Hạn chế (hoặc triệt tiêu) ảnh hưởng của môi trường đối với KL cần bảo vệ.

PP bảo vệ bề mặt:


Cách li KL với môi trường bằng cách phủ lên bề mặt KL màng che vững chắt (như sơn, dầu mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác… )

PP bảo vệ điện hóa: 

Dùng KL hoạt động mạnh hơn làm “vật hi sinh” để bảo vệ vật liệu KL. (bảo vệ vỏ tàu bằng thép bằng cách gắn các lá kẽm vào phía ngoài)

KIM LOẠI KIỀM   IA

	Kí hiệu
	3Li
	11Na
	19K
	37Rb
	55Cs

	NTK
	M = 7;    Liti
	M = 23;   Natri
	M = 39    Kali
	M = 85,47 Rubiñi
	M = 132,91 Xesi

	Caáu hình e
	[He]2s1
	[Ne]3s1
	[Ar]4s1
	[Kr]5s1
	[Xe]6s1

	Từ Li

đến Cs
	Bán kính nguyên tử
	Năng lượng ion hóa
	Thế điện cực chuẩn
	Độ âm điện
	Mạng tinh thể:

Lập phương 

tâm khối

	
	Tăng
	Giảm
	<<0
	Giảm
	


Màu ngọn lửa đặc trưng của KLK và hợp chất KLK (IA)

	Li
	Na
	K
	Rb
	Cs

	Đỏ tía
	Vàng
	Tím hoa cà
	Tím hoàng
	Xanh da trời


1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tất cả các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối: mỗi nguyên tử trong tâm hình lập phương chỉ liên kết với 8 nguyên tử khác trên đỉnh của hình lập phương (số phối trí 8). Đó là một cấu trúc tương đối rỗng. 

Mặt khác so với các nguyên tố cùng chu kì, các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn nhất, cho nên lực hút giữa các nguyên tử lân cận tương đối yếu. 

Do những đặc điểm trên mà những kim loại kiềm có:

· Khối lượng riêng nhỏ, năng lượng ion hóa nhỏ nhất

· Nhiệt độ nóng chảy < 2000 C, nhiệt độ sôi thấp, nhẹ, mềm dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

· Độ cứng thấp, có thể dùng dao cắt dễ dàng

· Độ dẫn điện cao

· Có electron lớp ngòai cùng ns1 (thuộc nguyên tố s)

· Có chỉ số ôxi hóa 
+1
2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
M ( M+ + 1e

Các kim loại kiềm có tính khử mạnh, tính khử tăng từ:
 Li đến Cs
a) TÁC DỤNG VỚI PHI KIM
Hầu hết các kim loại kiềm đều khử được:
 các phi kim
VỚI HIĐRO: Khi đun nhẹ trong khí quyển hiđro, các KLKiềm phản ứng trực tiếp tạo ra hợp chất  hiđrua

2M (l)   +     H2 (k) (     2MH (r)



Na   +   H2  (  2NaH


NaH   +    H2O  (   NaOH   +  H2 

Ở nhiệt độ thường, hiđrua rất nhanh chóng bị nước phân hủy giải phóng H2
MH (r)  +     2H2O (l)   (  2MOH (l) + H2(
VỚI OXI: Khi đun nóng trong không khí (hay O2), các kim loại kiềm cháy mạnh, cho ngọn lửa có màu.

Sản phẩm tạo thành là:
 oxit (M2O), peoxit (M2O2) hoặc supeoxit (MO2)

Li    +    O2     (  Li2O 

(lẫn Li2O2)

Na   + O2(kk) (   Na2O2
M    +  O2       ( MO2

M chỉ là: K, Rb, Cs

K    +   O2   (  KO2
Rb   +  O2   (  RbO2
VỚI HALOGEN: Các kim loại kiềm phản ứng mạnh với halogen tạo muối halogenua



2M   +   X2    (   2MX





2Na    +   Cl2   (   2NaCl

2K  +   Br2   (   2KBr

VỚI LƯU HUỲNH: Các kim loại kiềm phản ứng trực tiếp với S ngay ở nhiệt độ thường tạo ra muối sunfua M2S:



2M   +   S     (   M2S



2Na   +    S   (   Na2S

2K   +   S   (   K2S

VỚI NITƠ:

· Chỉ có Li phản ứng trực tiếp với N2 tạo ra Li3N        

6Li   +    N2   (    2Li3N

· Các kim loại kiềm khác cũng tạo ra hợp chất M3N khi cho hơi kim loại tác dụng với “Nitơ hoạt động” trong trường hợp phóng điện êm 

6M   +    N2   (    2M3N

· Ở nhiệt độ thường, Nitrua ở kim loại kiềm có màu đỏ, bền trong không khí khô, nhưng nhanh chóng bị phân hủy khi tiếp xúc với H2O giải phóng NH3
M3N  +   3H2O   (  3MOH    +    NH3(
b) TÁC DỤNG VỚI AXIT

Do thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử E0 (2H+/H2) = 0,00V, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử của kim loại kiềm có giá trị từ: –3,05V đến -2,94V. 

Vì vậy kim loại kiềm đều dễ dàng khử được ion H+ của dd axit (HCl, H2SO4 loãng) thành khí H2 (phản ứng gây nổ nguy hiểm):

2M   +    2H+   (  2M+     +    H2(
2Na   +   2HCl   (  2NaCl    +    H2

2K    +    H2SO4 loãng  (   K2SO4    +   H2
M (  M+  +  1e

4HNO3   +   3e  (  3NO3-   +   NO   +    2H2O






2H2SO4   +  2e  (  SO42-   +   SO2   +  2H2O



Na   +    HNO3 đặc  (   NaNO3   +   NO2     +    H2O



K     +    HNO3 loãng  (   NaNO3   +   NO     +    H2O



Na   +  H2SO4 ñ, noùng  (  Na2SO4   +   SO2   +  H2O  

c) TÁC DỤNG VỚI NƯỚC

Do thế điện cực chuẩn E0 (M+/M) của kim loại kiềm nhỏ hơn nhiều so với thế điện cực chuẩn E0 (H2O/H2) của nước nên kim loại kiềm khử được nước dễ dàng, giải phóng H2.

2M   +     2H2O   (    2MOH    +     H2(
Na    +     H2O    (   NaOH    +  1/2H2

K   +   H2O    (    KOH    +   1/2H2
d) TÁC DỤNG VỚI DD MUỐI

Trước hết kim loại phản ứng tạo ra dd kiềm, sau đó dd kiềm tham gia phản ứng trao đổi với muối

Ví dụ:

K    +     dd CuSO4


2K   +    2H2O    (     2KOH   +    H2(

(1)



CuSO4 + 2KOH ( Cu(OH)2( + K2SO4

(2)
                                     ______________________________________________________________ 



2K + CuSO4 + 2H2O ( Cu(OH)( + K2SO4 + H2(
3. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI KIỀM
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại kiềm là dùng dòng điện để khử các ion kim loại kiềm, tách các kim loại đó ra khỏi hợp chất của chúng bằng phương pháp điện phân hiđroxit hoặc muối clorua nóng chảy

2MCl    
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    2M   +   Cl2(
4MOH  
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    4M   +    O2(   +   H2O

HỢP CHẤT CỦA Li, Na, K

1. OXIT – PEOXIT - SUPEOXIT

a) Oxit MO 
(M = Li, Na, K) là những oxit bazơ mạnh, tác dụng dễ dàng với nước, oxit axit, axit:

Li2O     + H2O 
( 2LiOH

Na2O    + CO2 
( Na2CO3
K2O     + 2HCl 
( 2KCl + H2O

b) Peoxit (M2O2) – supeoxit (MO2): 
thể hiện tính oxi hóa mạnh

2Na2O2 + 2H2O 
( 4NaOH + O2(
4KO + 2H2O 

( 4KOH + 3O2(
4KO2 + 2C 

( 2K2CO3 + O2(
2. Hiñroxit:  MOH

a) LÍ TÍNH: 

MOH là những chất rắn màu trắng, nóng chảy là nhiệt độ tương đối thấp, hút ẩm mạnh. 

MOH rất bền đối với nhiệt, đun nóng ở nhiệt độ cao thì nóng chảy và bay hơi mà không bị phân hủy, ngoại trừ LiOH bị phân hủy thành Li2O ở gần 6000C:


2LiOH      
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    Li2O   +    H2O

Hiđroxit là các kim loại kiềm đều tan mạnh trong nước (trừ LiOH ít tan hơn), giải phóng nhiều nhiệt. MOH cũng có khả năng tan trong Ancol.

b) HÓA TÍNH

Dung dịch MOH có tính bazơ mạnh nhất, thể hiện tính chất đặc trưng của ion OH-
MOH  (   M+   +    OH-
Phản ứng đặc trưng của chất chỉ thị: dd MOH làm quỳ tím hóa xanh, dd phênophtalein (không màu) thành màu hồng (đỏ)

Phản ứng với:
 Oxit axit và Axit tạo muối và nước

CO2 + 2NaOH 
( Na2CO3 + H2O

(1)

CO2 + NaOH 

( NaHCO3


(2)

HCl + NaOH 

( NaCl + H2O

Chú ý: Khi tác dụng với Oxit axit và Axit trung bình, yếu thì tùy theo tỉ lệ mol các chất tham gia phản ứng mà muối tạo thành có thể là muối axit, muối trung hòa hoặc cả hai
Tác Dụng Với:
Muối Axit

NaOH + NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O

Tác Dụng Với:
Muối Của Bazơ Dễ Bay Hơi

NaOH + NH4Cl ( NaCl + NH3( + H2O

Tác Dụng Với:
Muối Của Bazơ Khó Tan

2NaOH + MgCl2 ( Mg(OH)2( + 2NaCl

Tác dụng với các kim loại: 

Be, Zn, Pb, Al, Cr và oxit, hiñroxit của chúng



NaOH   + 
Al   (    NaAlO2      +    H2




KOH    +       Zn    (    K2ZnO2    +  H2



KOH    +    Al2O3   (   NaAlO2    +   H2O



NaOH   +   Zn(OH)2    (  Na2ZnO2    +   H2O

Tác Dụng Với Một Số Phi Kim như:
Halogen, S, Si, C,…

Cl2 + 2NaOH 

( 
NaCl + NaClO + H2O

3Cl2 + 6NaOH 
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5NaCl + NaClO3 + 3H2O

3S + 6NaOH 
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 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O

Si + 2NaOH + H2O 
( 
Na2SiO3 + 2H2(
c) ĐIỀU CHẾ

Khi cần một lượng nhỏ hiđroxit rất tinh khiết người ta cho kim loại kiềm phản ứng với nước:

2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2(
Điện phân dd muối clorua có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O 
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 2NaOH + H2( + Cl2(
Thực hiện phản ứng trao đổi giữa kim loại hiđroxit kim loại kiềm thổ: 

Na2CO3 + Ca(OH)2 ( 2NaOH + CaCO3( 

3. MUỐI CỦA KIM LOẠI KIỀM:

M+
Các muối của kim loại kiềm đều không màu, trừ trường hợp anion có màu (KMnO4 có màu tím là do màu của ion Mn
[image: image206.wmf]-
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Nói chung muối của kim loại kiềm đều dễ tan trong nước (trừ KClO4 ở 00C chỉ hòa tan 0,75g KClO4/100g H2O) và một số muối của Li tương đối khó tan. NaHCO3 vẫn là chất tan nhưng do có độ tan nhỏ hơn nhiều so với các chất khác nên sẽ kết tủa trong dd bảo hòa các chất dễ tan hơn (có độ tan lớn hơn).

Trong kĩ thuật KCl được điều chế từ khoáng chất sinvinit (NaCl, KCl) bằng cách hòa tan sinvinit trong dd bão hòa muối ăn NaCl khi đun nóng (độ tan của KCl tăng nhanh hơn NaCl khi nhiệt độ tăng). Ở nhiệt độ cao độ tan của KCl lớn hơn độ tan của NaCl nên chỉ có KCl tan được. Để nguội thì độ tan của KCl lại nhỏ hơn độ tan của NaCl nên chỉ có KCl kết tủa và tách ra.

Khi đun nóng dd MHCO3 sẽ giải phóng CO2 và dd trở nên kiềm mạnh

2MHCO3 ( M2CO3 + CO2( + H2O

Muối hiđrocacbonat được tạo ra khi CO2 tác dụng với muối cacbonat


[image: image207.wmf]-

2

3

CO

 + CO2 + H2O ( 2H
[image: image208.wmf]-

3

CO


Các muối cacbonat của kim loại kiềm đều tan, dd có tính kiềm mạnh do sự thủy phân

M2CO3 + H2O ( MHCO3 + MOH

Cả MHCO3 và M2CO3 đều bị axit mạnh phân hủy giải phóng CO2

H
[image: image209.wmf]-
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NaHCO3 có thể điều chế bằng cách cho khí CO2 tác dụng với dd NaOH

CO2 + NaOH ( NaHCO3
Hoặc khí CO2 lội qua dd Na2CO3 bảo hòa

Na2CO3  + CO2 + H2O ( 2NaHCO3
NaHCO3 được dùng trong y khoa chữa bệnh dạ dày và ruột do thừa axit, dễ tiêu, chữa chứng nôn mửa, giải độc axit. Trong công nghiệp thực phẩm NaHCO3 là bột nở, gây xốp cho các loại bánh

2NaHCO3 
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 Na2CO3 + CO2(  + H2O

Trong công nghiệp, người ta điều chế Na2CO3 bằng phương pháp Sonvay (Bỉ, 1838–1922) theo phản ứng

NaCl + NH4HCO3 ( NaHCO3 + NH4Cl

Do NaHCO3  ít tan nên cân bằng chuyển dịch sang phải. Trong thực tế người ta cho khí NH3 và CO2 đi qua dd NaCl bão hòa

NaCl + CO2 + NH3 + H2O ( NaHCO3 + NH4Cl

Lọc tách NaHCO3  rồi đun nóng

2NaHCO3  
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 Na2CO3 + CO2(  + H2O

Khí CO2 thu được tiếp tục làm nguyên liệu điều chế, sản phẩm phụ NH4Cl lại cho phản ứng với vôi tôi để tái sinh NH3, thực hiện chu kỉ khép kín

2NH4Cl + Ca(OH)2  ( 2NH3( + CaCl2 + 2H2O

KIM LOẠI KIỀM THỔ    IIA

	Kí hiệu
	4Be
	12Mg
	20Ca
	28Sr
	56Ba

	NTK
	M = 9
	M = 24
	M = 40
	M = 87,62
	M = 137

	Tên gọi
	Beri
	Magie
	Canxi
	Stronti
	Bari

	Cầu hình e
	[He]2s2
	[Ne]3s2
	[Ar]4s2
	[Kr]5s2
	[Xe]6s2

	Mạng tinh thể
	Lục phương
	Lập phương tâm diện
	Lập phương tâm khối

	Từ Be 

đến Ba
	Bán kính nguyên tử
	Năng lượng ion hóa
	Thế điện cực chuẩn
	Độ âm điện
	t0nc; t0soâi, 

độ cứng

	
	Tăng
	Giảm
	Rất âm
	Giảm
	Thấp


1. Vị trí trong bảng tuần hoàn

Các kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA, gồm: Beri (Be), Magie (Mg), Canxi (Ca), Strontri (Sr), Bari (Ba). Cấu trình electron lớp ngoài cùng: ns2 (n là lớp electron ngoài cùng). Electron lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ liên kết yếu với hạt nhân, do đó tính chất đặc trưng của các kim loại kiềm thổ là tính khử mạnh

M  (   M2+    +      2e
Năng lượng ion hóa: kim loại kiềm thổ có năng lượng ion hóa nhỏ hơn so với các kim loại khác, nhưng  lớn hơn kim loại kiềm tương ứng. Theo chiều từ Be đến Ba bán kính nguyên tử tăng dần và năng lượng ion hóa giảm dần

Số ion hóa: kim loại kiềm thổ luôn có số oxi hóa + 2 trong mọi hợp chất

2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Khối lượng riêng tương đối nhỏ, là những kim loại nhẹ hơn nhôm (trừ Be)

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tuy cao hơn kim loại kiềm nhưng vẫn tương đối thấp

Độ cứng tuy cao hơn kim loại kiềm nhưng vẫn tương đối thấp (trừ Be)

Sự biến đổi tính chất vật lí không điều đặn nhưng các kim loại kiềm vì các kim loại kiềm thổ có kiểu mạng tinh thể khác nhau. 

Tuy nhiên, chúng có những tính chất vật lí chung ở trên là vì liên kết kim loại của chúng tương đối yếu, bán kính nguyên tử lớn

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

M  (   M2+    +      2e
Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh, nhưng yếu hơn so với kim loại kiềm. 

Tính khử của kim loại kiềm thổ tăng dần từ: 

Be đến Ba

a) TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

Tác dụng với oxi:
tương tự các kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ tác dụng với O2 cho ta oxit

2M + O2 ( 2MO

Riêng Ba, sản phẩm ngoài BaO còn có BaO2  (baripeoxit)

2Ba + O2 ( 2BaO

Ba + O2 ( BaO2
Tác dụng với các phi kim khác (halogen, H2, C, S, N2,…)

M + S2 
( MX2 
(halogenua)

M + H2 
( MH2 
(hiñrua)

M + S 

( MS  
(sunfua)

3M + N2 
( M3N2 
(nitrua)

b) TÁC DỤNG VỚI NƯỚC

Ca, Sr, Ba tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường, tạo thành dd bazơ. Mg tác dụng chậm với H2O ở nhiệt độ thường, tạo ra Mg(OH)2, tác dụng nhanh với H2O ở nhiệt độ cao, tạo ra MgO. Be không phản ứng với H2O dù ở nhiệt độ cao

Ca + 2H2O 
(  
Ca(OH)2 + H2(
Mg + H2O 
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MgO + H2(
c) TÁC DỤNG VỚI AXIT

Các kim loại kiềm thổ có thế điện cực chuẩn rất nhỏ (từ -2,90V đến -1,85V) so với thế điện cực chuẩn của 2H+/H2 (0,00V), vì vậy chúng đều khử được H+  trong các dd axit (HCl, H2SO4 loãng) thành khí hiđro

M + 2H+   ( M2+  + H2(
4. ĐIỀU CHẾ
Phương pháp cơ bản để điều chế các kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng

MgCl2 
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Mg + Cl2
CaCl2 
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 Ca + Cl2
HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM THỔ

1. Canxi oxit CaO (vôi sống)

Các phản ứng

CaO + H2O 

( Ca(OH)2
CaO + 2HCl 

( CaCl2 + H2O

CaO + H2SO4 
( CaSO4 + H2O

CaO + CO2 

( CaCO3
CaO + SO2 

( CaSO3
CaO + 3C 
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CaC2 + CO(
Điều chế CaO

2Ca + O2 
( 2CaO

CaCO3 
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CaO + CO2

2. Canxi hiñroxit Ca(OH)2
Ca(OH)2 là chất rắn (gọi là vôi tôi) tan ít trong nước, khi tan trong nước gọi là dd nước vôi trong (độ tan của Ca(OH)2  ở 200C là 0,02 mol/ lít nước). Dung dịch Ca(OH)2 là một bazơ yếu hơn bazơ kiềm

Các phản ứng

Ca(OH)2 + 2HCl 
( CaCl2 + 2H2O


OH-   +   H+  (  H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 
( CaSO4 ( + 2H2O




Ca(OH)2 + 2HNO3 
( Ca(NO3)2 + 2H2O

Ca(OH)2 + CO2 
( CaCO3( + H2O
(1)

Ca(OH)2 + 2CO2 
( Ca(HCO3)2
(2)

Ca(OH)2 + Na2CO3 
( CaCO3( + 2NaOH

Ca(OH)2 + 2NaHCO3 ( CaCO3( + Na2CO3 + 2H2O

Điều chế Ca(OH)2
CaO + H2O ( Ca(OH)2
Ca + 2H2O ( Ca(OH)2 + H2(
Ứng dụng:
Chế tạo vữa xây nhà, khử chua đất trồng, điều chế Clorua vôi

LƯU Ý:  
CO2  tác dụng Ca(OH)2 / Ba(OH)2
Ca(OH)2    +     CO2 
(   CaCO3(       +    H2O
(1)

Ca(OH)2   +   2CO2 
(   Ca(HCO3)2

(2)
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[x + y = nCa(OH)2;  x + 2y = nCO2]
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3. MUỐI CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ

a) Tính tan

Hầu hết các muối halogenua, muối nitrat của kim loại kiềm thổ đều tan

Các muối cacbonat, photphat của các kim loại kiềm thổ đều không tan

Các muối sunfat của các kim loại kiềm thổ đều không tan (trừ BeSO4, MgSO4)
b) Các phản ứng

CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2
     Đun nóng: Ca(HCO3)2  
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 CaCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + CO2 ( + H2O

CaCO3 + 2CH3COOH ( (CH3COO)2Ca + CO2( + H2O

Canxi sunfat CaSO4 có trong tự nhiên dưới dạng thạch cao sống CaSO4.2H2O khi đun đến nhiệt độ khoảng 1600C, thạch cao sống mất 
[image: image222.wmf]2
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 lượng nước kết tinh, chuyển thành bột thạch cao nung CaSO4. 
[image: image223.wmf]2
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H2O hay 2CaSO4.H2O ở gần 3000C thì sẽ loại nước hoàn toàn để cho thạch cao khan CaSO4.

CaSO4.2H2O 
[image: image224.wmf]¾

¾

®

¾

C

0

160

 CaSO4.
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 CaSO4
(thạch cao sống)               (thạch cao nung)                  (thạch cao khan)

Thạch cao nung là chất bột màu trắng, khi nhào với nước có khả năng đông cứng nhanh do các tinh thể CaSO4.2H2O dưới dạng sợi hình kim đan xen vào nhau. Lợi dụng tính chất này người ta dùng thạch cao để nặn tượng, làm khuôn đúc, bó xương gãy trong y học, làm vật liệu xây dựng.

NƯỚC CỨNG VÀ CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG

a) Định nghĩa

Nước cứng 

là nước có chứa nhiều cation Ca2+ , Mg2+ , (M2+)
Nước mềm 

là nước không chứa hoặc chứa một lượng không đáng kể các ion Ca2+, Mg2+
Làm mềm nước cứng   là loại bỏ hoặc loại bớt một lượng ion Ca2+, Mg2+  có trong nước cứng

b) Phân loại nước cứng

Nước cứng tạm thời là nước chỉ các muối M(HCO3)2. Gọi là nước cứng tạm thời vì độ cứng sẽ mất khi đun sôi

M(HCO3)2  
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 MCO3( + CO2( + H2O

Nước cứng vĩnh cửu là nước chỉ chứa muối MCl2, MSO4. Gọi là nước cứng vĩnh cửu khi đun nóng các muối đó sẽ không phân hủy

c) Tác hại của nước cứng và cách làm mềm nước cứng

Tác hại của nước cứng

Đường ống dẫn mau bị tắt nghẹt do sự lắng tủa của muối trong nước cứng

Khi đun nấu, ở đát nồi sẽ gây nên lớp cặn đá kém dẫn nhiệt làm hao tốn chất đốt và có thể gây nổ nồi hơi (không an toàn) ( tiêu tốn và lãng phí nhiên liệu
M(HCO3)2  
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 MCO3( + CO2( + H2O





         (cặn đá)

Làm giảm mùi vị của các thực phẩm khi nấu ăn do phản ứng giữa các ion M2+  với các chất trong thực phẩm

Hạn chế tác dụng tẩy rửa của xà phòng vì xà phòng tạo kết tủa( tiêu tốn xà phòng
2C17H35COONa + MCl2 ( (C17H35COO)2M(  + 2NaCl

Cách làm mềm nước cứng

Với nước cứng tạm thời: đun nóng hoặc dùng Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3
M(HCO3)2  
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 MCO3( + CO2( + H2O

M(HCO3)2  +Na2CO3 ( MCO3( + 2NaHCO3
Ca(HCO3)2  + Ca(OH)2 ( 2CaCO3( + 2H2O

Mg(HCO3)2  + 2Ca(OH)2 ( MgCO3( + CaCO3( + 2H2O

Với nước cứng vĩnh cửu và nước cứng toàn phần: Dùng dd sôđa Na2CO3, Na3PO4
MCl2     + Na2CO3
 ( MCO3(   +  2NaCl

MSO4    + Na2CO3 
( MCO3(    +  Na2SO4
M(HCO3)2   + Na2CO3 
( MCO3( + 2NaHCO3
3MCl2   + 2NaPO4 
(  M3(PO4)2( + 6NaCl

Phương pháp trao đổi ion

Phương pháp trao đổi ion được dùng phổ biến để làm mềm nước cứng. Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion, chất này sẽ hấp thụ các cation Ca2+, Mg2+  trong nước cứng và thế vào đó là những cation khác như Na+. 

NHÔM Al (M=27)
Al ( Al3+ + 3e
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Al:
1s22s22p63s23p1
hay [Ne]3s23p1

Nhóm: IIIA, 
Chu kì: 3

Có 3 electron ở lớp ngòai cùng 





Là chất khử mạnh





Có số OXH:
+3

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Al là kim lọai nhẹ, bền với không khí và nước ( Dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ôtô, tàu vũ trụ, … 

Al dẻo, có thể dát mỏng ( Dùng làm gói thực phẩm

Al dẫn điện, dẫn nhiệt tốt ( Làm dây dẫn điện cao thế (độ dẫn điện của nhôm  bằng 2/3 lần Cu, nhưng nhẹ hơn Cu, gấp 3 lần Fe), dụng cụ nấu ăn, thiết bị trao đổi nhiệt

Nhôm, và hợp kim của nhôm có màu trắng bạc, đẹp ( Dùng xây dựng nhà cửa, trang trí, 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Al ( Al3+ + 3e

1. Tác dụng với O2 và phi kim khác:

a) + 
O2 
Bột nhôm cháy trong không khí có ngọn lửa sáng chói, tỏa nhiều nhiệt.

4Al + 3O2 
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 2Al2O3 + (2.380 kcal) 

b)Tác dụng với phi kim khác:

Với halogen

2Al + 3Cl2 (       2AlCl3 

(AlCl3 có tính thăng hoa)

Với phi kim khác (S, N2, C, … )
2Al + 3S  
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   Al2S3
2Al + N2   
[image: image233.wmf]¾

®

¾

o

t

   2AlN

4Al + 3C 
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   Al4C3
Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ cao do có lớp Oxit Al2O3 bền bảo vệ

2. Tác dụng với nước:

2Al + 6H2O 
[image: image235.wmf]®

 2Al(OH)3
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trắng + 3H2
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P.ứng trên nhanh chóng dừng lại do có lớp Al(OH)3 không tan bám trên bề mặt, ngăn Al tiếp xúc với H2O

Do vậy: vật bằng Al không tác dụng với H2O ở bất kỳ nhiệt độ nào là do trên bề mặt có lớp mỏng Al2O3 mịn, bền bao phủ

LƯU Ý: 

Những vật bằng Al tan trong dd kiềm vì:

- Trước tiên, màng bảo vệ bị hòa tan:

Al2O3  +  2NaOH  +  3H2O (  2[Na(OH)4]  

-  Sau đó, Al khử H2O:



Al  +  3H2O  
(  Al(OH)3  +  3/2H2O

-  Màng Al(OH)3 bị hòa tan:


Al(OH)3  +  NaOH  (  Na[Al(OH)4]

3. Tác dụng với dung dịch axit:

2Al + 6HCl
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   2AlCl3 + 3H2
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2Al + 3H2SO4 loãng 
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   Al2(SO4)3 +3 H2
[image: image241.wmf]­


 
Al  +  3H+  (  Al3+  +   3/2H2
8Al + 30HNO3 rất loãng   

[image: image242.wmf]®

   8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Al   + 4HNO3loaõng  


[image: image243.wmf]®

  Al(NO3)3  + NO
[image: image244.wmf]­

+ 2H2O

Al   + 6HNO3ñaëc noùng  

[image: image245.wmf]®

  Al(NO3)3   + 3NO2
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+ 3H2O

2Al + 6H2SO4ñaëc noùng

[image: image247.wmf]®

  Al2(SO4)3  +  3SO2
[image: image248.wmf]­

+ 6H2O

Al (  Al3+  +  3e


10HNO3  +  8e (  8NO3-  +  NH4NO3  +  3H2O

Al, Fe, Cr  thụ động với H2SO4 , HNO3 Đặc nguội

4. Tác dụng với dung dịch kiềm: 

Al + OH- + H2O 


[image: image249.wmf]®

  AlO2-  +  
[image: image250.wmf]2

3

H2
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Al + NaOH + H2O


[image: image252.wmf]®

   NaAlO2  + 
[image: image253.wmf]2

3

 H2
[image: image254.wmf]­


2Al+ Ba(OH)2 +2H2O

[image: image255.wmf]®

   Ba(AlO2)2 + 3H2
[image: image256.wmf]­


5.Tác dụng với dung dịch muối:

2Al + 3Cu(NO3)2

[image: image257.wmf]®

 
 2Al(NO3)3 + 3Cu
[image: image258.wmf]¯


2Al + 3FeSO4 

[image: image259.wmf]®

  
Al(SO4)3 + 3Fe
[image: image260.wmf]¯


Lưu ý:

Al + 3Fe(NO3)3

[image: image261.wmf]®

  
Al(NO3)3 + 3Fe(NO3)2
6. Tác dụng với oxit của kim loại họat động kém hơn 
(phản ứng nhiệt nhôm)

2Al + Fe2O3 
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   Al2O3   +   2Fe
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 + Q 

8Al + 3Fe3O4    
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   4Al2O3  +   9Fe
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 + Q 

2Al + Cr2O3 
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   Al2O3   +   2Cr
[image: image267.wmf]¯

 + Q

ĐIỀU CHẾ:

Al2O3   
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  2Al   +  3/2O2
Al2O3

Al2O3: là chất rắn, màu trắng, không tan và không tác dụng với H2O

Là hợp chất rất bền vững, khó bị phân hủy, t0nc > 20000C

Al2O3: rất bền vững, khó khử thành Al.

Trong tự nhiên tồn tại dạng hợp chất:

-
Boxit: 
     Al2O3.nH2O

-
Coriđon: Al2O3 lẫn Cr2O3 có màu xanh đỏ (Rubi); Al2O3 lẫn TiO2 và Fe3O4 có màu xanh (Saphia) 

Al2O3 là oxit lưỡng tính:

Td với Axit:

Al2O3 + 6HCl 
(  2AlCl3        +  3H2O




Al2O3 + 3H2SO4 
(  Al2(SO4)3    +  3H2O

 (Al2O3 + 6H+  (  2Al3+   + 3H2O)

Al2O3 + HNO3 
(  2Al(NO3)3  +  3H2O

Td với Bazơ:

Al2O3 + 2NaOH  ( 2NaAlO2 + H2O

Al2O3 + Ba(OH)2 ( Ba(AlO2)2 + H2O 


(Al2O3 + 2OH-  (  2AlO2 - + H2O)

Al2O3 bị C khử tạo nhôm cacbua Al4C3
2Al2O3 + 9C  (  Al4C3 + 6CO

Lưu ý:

CO, H2 không khử được  Al2O3 ở bất cứ nhiệt độ nào

Al(OH)3 là hợp chất kém bền,bị phân hủy bởi nhiệt:

Điều chế:
2Al(OH)3  
[image: image269.wmf]¾
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 Al2O3 + 3H2O 

Ứng dụng:

Dùng nguyên liệu sản xuất nhôm

Dùng trang sức (Rubi, Sophia)

Dùng làm vật liệu mài

Al(OH)3
là hiđroxit lưỡng tính, trong H2O nhôm hiđrôxit kết tủa dạng keo trắng

Trong dd axit mạnh, Al(OH)3 thể hiện tính bazơ

Al(OH)3 + 3HCl   (  AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + 3HNO3   (  Al(NO3)3 + 3H2O


Al(OH)3 + 3H+    (  Al3+ + 3H2O
Td với dd Bazô mạnh:
Al(OH)3 + 
NaOH   
(  Na[Al(OH)4]

Al(OH)3 + OH-   (  Al(OH)4-

2Al(OH)3 + 
Ba(OH)2   
(  Ba[Al(OH)4]2
            kết tủa trắng

    tan

Lưu ý:

Al(OH)3 có tính bazơ yếu nên không có tác dụng với CO2
HAlO2.H2O + NaOH   (  NaAlO2 + 2H2O

2HAlO2.H2O + Ba(OH)2   (   Ba(AlO2)2 + 4H2O

Al(OH)3 + OH-   (  AlO2- + 2H2O


Lưu ý:

Al(OH)3 không tan trong dung dịch NH3 dư.

ĐIỀU CHẾ:


Al3+   +   3OH-   (   Al(OH)3    


AlCl3   +   3NaOH vừa đủ   
(   Al(OH)3    +   3NaCl


AlCl3  +  3NH3  +  3H2O 
(   Al(OH)3    +  3NH4Cl


AlCl3  +  3Na2CO3  +  3H2O  (   Al(OH)3    +  6NaCl   +  3CO2
Al(OH)4-   +   H+  (   Al(OH)3     +   H2O


Na[Al(OH)4]    +   CO2   
(   Al(OH)3     +   NaHCO3

Na[Al(OH)4]    +   HCl   
(   Al(OH)3     +   NaCl   +   H2O


3Na[Al(OH)4]   +   AlCl3   
(   4Al(OH)3     +   3NaCl

P.ứng thủy phân muối nhôm Nitrua, Sunfua, Cacbua, … thu được nhôm hiđrôxít:


AlN     +  3H2O  
(   Al(OH)3     +   NH3

Al3C4  +  12H2O  
(   Al(OH)3     + 3CH4

Al2S3   +  6H2O  
(   Al(OH)3     +  3H2S

LƯU Ý:

Khi cho từ từ dd NaOH (OH-) vào dd Al3+: Lúc đầu tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan

Al3+   +   3OH-   (   Al(OH)3    

Al(OH)3     +  NaOH (   Na[Al(OH)4]

Al(OH)3     +  OH- (   Al(OH)4-
Khi cho từ từ dd HCl (H+) vào dd Na[Al(OH)4] (Al(OH)4-) Lúc đầu tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan

Na[Al(OH)4]   +  HCl   +  H2O  (  Al(OH)3(   +   NaCl
       Al(OH)4-   +  H+   (  Al(OH)3(   +   H2O
Al(OH)3   +  3HCl  (  AlCl3   +  3H2O


        Al(OH)3   +  3H+  (  Al3+   +  3H2O

Cho Al3+ tác dụng OH-
Nếu:
OH- vừa đủ tạo kết tủa trắng:


Al3+   +   3OH-   (   Al(OH)3    kết tủa trắng

Nếu:
OH- dư, tạo kết tủa sau đó, kết tủa tan dần:

Al3+   +   3OH-   (   Al(OH)3    
Al(OH)3     +  OH-dö  (   Al(OH)4-  
tan

Muoái nhoâm (Al3+)

a) Nhoâm sunfat Al2(SO4)3
Có nhiều ứng dụng là một số phèn nhôm (muối kép)

Phèn chua

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O 
hay 
KAl(SO4)2.12H2O

Khi thủy phân tạo Al(OH3)
[image: image270.wmf]¯

keo, kéo chất bẩn trong nước lắng xuống ( Phèn chua có tác dụng làm trong nước.

KAl(SO4)2.12H2O( K+   +   Al3++ 2SO
[image: image271.wmf]2

4

 + 12H2O

Al3+ + 3H2O  ( 
[image: image272.wmf]Al(OH)3
[image: image273.wmf]¯

+ 3 H+
Phèn amoni

(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O  hay NH4Al(SO4)2.12H2O

b) Nhôm clorua AlCl3
Chất xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu mỏ và tổng hợp hữu cơ. AlCl3 bị thủy phân tạo mội trường axit qua phản ứng.

2AlCl3 + 3NaCO3 + 3H2O( 2Al(OH)3
[image: image274.wmf]¯

+ 6NaCl + 3CO2(
Một số hợp kim quan trọng của nhôm 

a) Duyra: 
Al(94%), Cu(4%), Mg, Mn, Si..

b) Silumin: 
Al, Si(10-14%)

c) Almelec: 
Al(98,5%), Mg, Si, Fe…

d) Electron: Al(10,55), Mg(83,3%), Zn, Mn…

Sản xuất nhôm:

Nguyên liệu:

Quặng boxit (Al2O3.nH2O) thường có lẫn Fe2O3,SiO2.

Các giai đọan:

a) Giai đọan tinh chế Al2O3
Nấu quặng boxit(nghiền nhỏ) với dung dịch NaOH đặc (ở 1800C), loại bỏ tạp chất không tan, thu lấy dung dịch NaAlO2, NaSiO3
Al2O3​ + 2NaOH( 2NaAlO2 + H2O

SiO2 + 2NaOH ( Na2SiO3 + H2O

Sau đó sục khí CO2 vào, được Al(OH)3 (
NaAlO2 + CO2 + 2H2O ( Al(OH)3( + NaHCO3
Đem nung ở nhiệt độ cao

2Al(OH)3 
[image: image275.wmf]¾
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 Al2O3 + 3H2O

b) Giai đoạn điện phân nóng chảy Al2O3​ (có trộn cryolit Na3AlF6) để hạ nhiệt độ nóng chảy hỗn hợp, tiết kiệm năng lượng, lại tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3 nóng chảy. 

Mặt khác, ngăn cản Al nóng chảy không bị oxi hóa trong không khí (do chất lỏng trên có tỉ khối nhỏ hơn Al nổi lên trên và ngăn cản sự oxi hóa Al

DẪN CO2, SO2, H2S, VÀO DD ĐƠN BAZƠ MẠNH

Cho a mol CO2, SO2, H2S vào dung dịch chứa b mol NaOH (KOH). 

Tính số mol (khối lượng, nồng độ) muối tạo thành.

* Lập tỉ số T = 
[image: image276.wmf]a
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 = 
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NaOH
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* T
___________1_______________2_______

 

Muối axit             Tạo 2 muối     
      Muối trung hòa

T ( 1 ( tạo muối axit:

CO2 + KOH (  KHCO3

[image: image278.wmf]3

KHCO

n

= 
[image: image279.wmf]KOH

n

= bmol
T ( 2 ( Tạo muối trung hòa

CO2 + 2KOH  (  K2CO3  + H2O

Sản phẩm có K2CO3: a mol và KOH dư (b - 
[image: image280.wmf]2

a

) mol

1 < T < 2 ( Tạo hỗn hợp hai muối:

CO2 + KOH    
(  K2CO3  

  x          x                

x

CO2 + 2KOH  
(  K2CO3  + H2O

  y           2y              

y

Ta có: 
[image: image281.wmf]î
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Giải hệ tìm x, y

Dẫn x mol CO2, (SO2) (đktc) vào dd chứa a mol KOH thu được b mol muối KHCO3. Tìm x

TH1: 
b = a 
( 
Chỉ có 1 pt p.ứng
CO2    +     KOH      (    KHCO3



V = a.22,4 (l)

TH2:   b < a
( 
tạo 2 muối

CO2    +     KOH      (    KHCO3


CO2    +     2KOH    (    K2CO3
       +    H2O

TỔNG QUÁT

CO2    +    OH-   (   HCO3-


(1)

CO2    +   2OH-  (   CO32-    +  H2O

(2)


T = 
[image: image282.wmf]2
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T < 1

(
p.ứng (1)

(
1 Muối HCO3- và CO2 dư
T = 1

(
p.ứng (1)

(
1 Muối HCO3- 

1< T < 2
(
p.ứng (1) và (2)
(
2 Muối HCO3- và CO32- 

T = 2

(
p.ứng (2)

(
1 Muối CO32- 

T > 2

(
p.ứng (2)

(
1 Muối CO32- và OH- dư
HÒA TAN KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀO NƯỚC

M + H2O 
( 
M+   +  OH- + 
[image: image283.wmf]2

1

H2   
(1)

M + 2H2O 
( 
M2+  + 2OH- + H2   

(2)

Từ phản ứng (1) và (2) ta thấy 
nOH-  =  2nH2
KL kiềm hoặc KL kiềm thổ và Nhôm tác dụng H2O

Trước tiên: KL kiềm     M 
+   H2O    (     MOH     +   ½H2( 
(1)

Sau ñoù:                           Al     +   MOH  (     MAlO2    + 3/2H2(
(2)

* neáu 
nM = nMOH ( nAl
(
Al tan heát

* neáu 
nM = nMOH < nAl
(
Al chỉ tan một phần

* nếu 
chưa biết nM và  nAl
(
biện luận cả 2 trường hợp trên

TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)3
Khi thêm NaOH vào dd muối Al3+ đầu tiên có kết tủa keo Al(OH)3 xuất hiện, sau đó Al(OH)3 tan ra:

Al3+      +       3OH-         (       Al(OH)3


(1)

Al(OH)3     +  OH-           (      AlO2-      + H2O

(2)

Khối lượng kết tủa cực đại hay cực tiểu phụ thuộc vào số mol Al3+ và OH-

Biết:
 T=  nOH- : nAl3+
T ≤ 3

(
p.ứng (1) và có  tạo (
T ≥ 4

(
p.ứng (1) tạo (, sau đó (tan theo p.ứng (2) 

(
m( = 0

3< T < 4
( 
p.ứng (1) tạo ( và (tan 1 phần theo p.ứng (2) 
(
m( = ?

Biết: nAl3+ và n(  tính OH-
So sánh nAl3+ và n(  

Nếu:  nAl3+ = n(
( Chỉ có p.ứng (1) và nOH- = 3nAl3+
Nếu:  nAl3+ ≠ n(
( Có 2 trường hợp:




TH1: xảy ra p.ứng (1):  
Al3+ dư ( OH- được tính theo kết tủa
 




TH2: Xảy ra (1) và (2): 
nOH- = nOH- (1) + nOH-(2)

Khi thêm axit H+ vào dd muối AlO2- đầu tiên có kết tủa keo Al(OH)3 xuất hiện, sau đó tan trong H+ dư:

AlO2-      +       H+      +    H2O         (       Al(OH)3

(1)

Al(OH)3     +     3H+           (      Al3+      +    3H2O

(2)

Khối lượng kết tủa cực đại hay cực tiểu phụ thuộc vào số mol AlO2- và H+

Ban đầu (1) xảy ra, nếu H+ còn dư (2) xảy ra 


P.ỨNG NHIỆT NHÔM


2yAl       +         3FexOy       
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     yAl2O3      +     3xFe









Gọi X là hh trước pứng, Y là hh sau pứng

P.ứng hoàn toàn:


* Al hết, FexOy hết 

(
Y gồm: Al2O3, Fe

 
* Al hết, FexOy dư

(
Y gồm: Al2O3, Fe và FexOy còn dư


* Al dư, FexOy hết 

(
Y gồm: Al2O3, Fe và Al còn dư


* Nếu dữ liệu BT không cho nAl, 
[image: image285.wmf]y

x

O

Fe

n

ban đầu thì phải biện luận cả 3 trường hợp trên

      Hoặc dựa vào dữ liệu đề bài 


* Y td với NaOH giải phóng khí H2 
(
Al dư, FexOy hết


* Y td với NaOH không có khí thoát ra 
(
Al hết, FexOy hết hoặc còn dư


* Y gồm 2 kim loại



( 
Al dư, FexOy hết hoặc còn dư

Phần rắn sau khi p.ứng nhiệt nhôm khi tác dụng dd Kiềm/ dd Kiềm thổ giải phóng khí Chứng tỏ Al dư
P.ứng không hoàn toàn:

(
Y gồm: Fe, Al2O3 và Al còn dư, Fe2O3 còn dư


* Bảo toàn khối lượng
( 
mX  = mY

* Bảo toàn nguyên tố
(
nA(X) = nA(Y)
SẮT       Fe 

(M = 56)


[image: image286.wmf]0

Fe

 ( Fe3+
 + 3e


[image: image287.wmf]0

Fe

( Fe2+   + 2e

ĐẶC ĐIỂM:

Fe (Z = 26):
1s22s22p63d64s2 hay [Ar]3d64s2
Fe2+ :
[Ar]3d6
Fe3+:
[Ar]3d5
Chu kỳ 4
Nhóm VIIIB

Số oxi hóa trong hợp chất là:
 
+2 và +3


Fe:
Có tính khử trung bình, 
Fe có thể bị OXH thành: 

Fe2+ hoặc Fe3+
Thế điện cực chuẩn:



[image: image288.wmf]/Fe

Fe

0

3

E

+

 = -0,44V

[image: image289.wmf]+
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Fe
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E
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:


Màu trắng xám; dẻo; dẽ rèn; dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn Al, Cu


Sắt bị nam châm hút ( Có tính nhiễm từ

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

[image: image290.wmf]0

Fe

 ( Fe3+
 + 3e


[image: image291.wmf]0

Fe

( Fe2+   + 2e

1. Tác dụng với O2 và phi kim khác:

a) Tác dụng với O2:

Trong không khí ẩm, sắt không nguyên chất bị rỉ sét 
(ăn mòn điện hóa)
4Fe + 3O2 + 2nH2O 
[image: image292.wmf]®

   2(Fe2O3.nH2O)

Ở nhiệt độ cao:

3Fe + 2O2    
[image: image293.wmf]¾
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   Fe3O4 

(oxit sắt từ)

b) Tác dụng với phi kim khác:

2Fe + 3Cl2​   
[image: image294.wmf]¾
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2FeCl3  
(sắt III clorua)
Fe + 2HCl (FeCl2  +  H2
Fe    + S      
[image: image295.wmf]¾
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FeS  

(sắt II sunfua)

3Fe   + C     
[image: image296.wmf]¾
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Fe3C  

(xementit)

2. Tác dụng với nước:

Ở nhiệt độ cao mới có phản ứng:

3Fe + 4H2O     
[image: image297.wmf]¾
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Fe3O4   +   4H2
[image: image298.wmf]­


Fe   + H2O       
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FeO     +     H2
[image: image300.wmf]­


3 Tác dụng với dung dịch axit:

a) Tác dụng với các axit không có tính oxi hóa hay có tính oxi hóa yếu:

Fe + 2HCl  


[image: image301.wmf]®

 
FeCl2 + H2
[image: image302.wmf]­




HCl ( H+ + Cl-
Fe + H2SO4 loãng

[image: image303.wmf]®

 
FeSO4 + H2
[image: image304.wmf]    
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H2SO4 ( 2H+ + SO42-
Fe + 2H+ 

[image: image305.wmf]®

 
Fe2+    +    H2
[image: image306.wmf]­


Fe ( Fe2+ + 2e    

2H+ + 2e (  H2(
b) Tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh:

Fe + H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội 

 không phản ứng 

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng 

[image: image307.wmf]®

   
Fe2(SO4)3 + 3SO2
[image: image308.wmf]­

+ 6H2O 

Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

[image: image309.wmf]®

 2FeSO4  +  2H2SO4
 
Fe + 4HNO3 loãng  


[image: image310.wmf]®

  
Fe(NO3)3 + NO
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+ 2H2O

Fe + 6HNO3 đặc, nóng   
[image: image312.wmf]®

    
Fe(NO3)3 + 3NO2
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 + 3H2O

Cho nhận e:

Fe 
[image: image314.wmf]®

 Fe3+ + 3e


4HNO3 + 3e 
[image: image315.wmf]®

 3NO3- + NO + 2H2O






2H2SO4 + 2e 
[image: image316.wmf]®

 
[image: image317.wmf]2

2

SO42- + SO2 + 2H2O

4. Tác dụng với dung dịch muối của kim lọai yếu hơn:

Fe + CuSO4
[image: image318.wmf]®

  FeSO4 + Cu
[image: image319.wmf]¯


Fe  +  2FeCl3  
[image: image320.wmf]®

  3FeCl2  

ĐIỀU CHẾ:

1. Dùng chất khử thích hợp (ví dụ:H2, CO, Al,..) khử oxit sắt ở nhiệt độ cao

FeO   + H2
   
[image: image321.wmf]¾
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   Fe( +H2O

Fe3O4 + 4CO  
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  3Fe + H2O
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Fe2O3 + 2Al
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   Al2O3 + 2Fe

2.Dùng kim loại mạnh đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối sắt II

Mg + FeSO4   
[image: image325.wmf]¾
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 MgSO4 + Fe(
3. Điện phân dung dịch muối sắt II

FeSO4 + H2O  
[image: image326.wmf]¾
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 + H2SO4
FeCl2​     
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 Fe + Cl2
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Chú ý:

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng 

[image: image331.wmf]®

   
Fe2(SO4)3 + 3SO2
[image: image332.wmf]­

+ 6H2O 

Fedö + Fe2(SO4)3 
[image: image333.wmf]®

 3FeSO4
Fe 
[image: image334.wmf]®

  Fe2+ +  2e

2Fe3+  + 2e 
[image: image335.wmf]®

 2Fe2+
Fe + 6HNO3 đặc, nóng   
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Fe(NO3)3 + 3NO2
[image: image337.wmf]­

 + 3H2O

Fe dư  + 2Fe(NO3)3  
[image: image338.wmf]®

  3Fe(NO3)2
Fe 
[image: image339.wmf]®

  Fe2+ +  2e

2Fe3+  + 2e 
[image: image340.wmf]®

 2Fe2+
HỢP CHẤT SẮT:

1. Oxit sắt

Có 3 loại FeO (màu đen), Fe3O4 (màu đen), Fe2O3 (màu nâu đỏ). Đều là oxit bazơ, không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit
a) FeO (sắt II oxit):
 vừa có tính khử , vừa có tính oxi hóa, màu đen, không tan trong H2O
FeO + 2HCl 

(  FeCl2 + H2O



Fe +  2H+ ( Fe2+ + H2O


FeO  + H2SO4 
(  FeSO4  + H2O

3FeO + 10HNO3 loãng( 3Fe(NO3)3 + NO( + 5H2O 

FeO ( Fe3+ + 1e

2FeO + 4H2SO4 
( 3Fe2(SO4)3 + SO2( + 4H2O
 


FeO + H2

[image: image341.wmf]¾

®

¾

o

t

 Fe( + H2O

FeO + CO
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 Fe( + CO2

3FeO + 2Al
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 3Fe( + Al2O3
Điều chế:
Fe3O4   +   CO 
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 FeO   +  CO2


Fe(OH)2 

[image: image345.wmf]¾

®

¾

o

t

 FeO  +  H2O


(không có không khí)



FeCO3 
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 FeO  +  CO2


(không có không khí)



Fe(CO2)2 
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 FeO  + CO  +  CO2

Fe + H2O         
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FeO    +      H2
[image: image349.wmf]­


b) Fe2O3 (sắt III oxit): 
có tính oxi hóa yếu, chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước
Fe2O3 + 6HNO3   ( 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl 
  ( 2FeCl3 + 3H2O


Fe2O3 + 6H+ 
( 2Fe3+   + 3H2O

Td với chất khử:

Fe2O3 

[image: image350.wmf]¾

®

¾

o

t


Fe3O4 + O2 

Fe2O3 + 3H2 
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 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 2Al 
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 2Fe + Al2O3
Fe2O3 + 3CO 
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 2Fe + 3CO2

Fe2O3 
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Điều chế:


2FeCO3 + 1/2O2 
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Fe2O3   + 2CO2
2Fe(OH)2  +  1/2O2   
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Fe2O3   +  2H2O

2Fe(OH)3  
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  Fe2O3   +  3H2O

2FeSO4  
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  Fe2O3   + SO3 + SO2
c) Fe3O4  (hay FeO, Fe2O3)

Khi tác dụng với axit có tính oxi hóa thể hiện tính khử

Fe3O4    +     4H2 
[image: image361.wmf]¾
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3Fe  +   H2O

3Fe3O4  +    4Al   ( 
9Fe + 4Al2O3  

Fe3O4    +  4CO   ( 
3Fe  +  4CO2 

2Fe3O4  +  1/2O2   ( 
3Fe2O3  

Fe3O4 + 8HCl ( 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O




Fe3O4 + 4H2SO4 loãng ( Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O   
Fe3O4 + 8H+  ( Fe2+ + 2Fe3++ 4H2O

3Fe3O4 + 28HNO3  (  9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O 

Fe3O4  ( 3Fe3+ + 1e









4HNO3 + 3e ( 3NO3-  +  NO  +  2H2O

Điều chế:
3Fe   +    2O2   
[image: image362.wmf]¾
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  Fe3O4


3Fe2O3  +  CO  
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  Fe3O4  + CO2  
2.Hiñroxit saét Fe(OH)2
Chất rắn màu trắng hơi xanh, không tan trong nước, tan trong axit.

Fe(OH)2​​ + 2HCl 
( FeCl2 + 2H2O



Fe(OH)2​​ + H2SO4 
( FeSO4 + 2H2O


Fe(OH)2​​ + 2H+ 
( Fe2+  + 2H2O

 Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng ( 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Fe(OH)2​​ ( Fe3+  + 1e
2Fe(OH)2​​ + 4H2SO4 ñaëc  
[image: image364.wmf]¾
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 Fe2(SO4)3 + SO2 (+ 6H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
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 4Fe(OH)3(
(màu trắng xanh)


    (màu nâu đỏ)

Fe(OH)2  + ½O2  
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 Fe2O3 + 2H2O

(có không khí/ O2)

Fe(OH)2 
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(không có không khí/ O2)
ĐIỀU CHẾ:

Fe2+ +  2OH-   ( Fe(OH)2 (
FeSO4 + 2NaOH ( Fe(OH)2 ( + Na2SO4
Fe(OH)3

Chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước, tan trong axit

Fe(OH)3 + 3HCl ( FeCl3 + 3H2O

Fe(OH)3 + 3H+ ( Fe3+ + 3H2O

Fe(OH)3 + 3HNO3 ( Fe(NO3)3 + 3H2O

Ở nhiệt độ cao bị nhiệt phân

2Fe(OH)3 
[image: image368.wmf]¾
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 Fe2O3 + 3H2O

ĐIỀU CHẾ:

Fe3+ + 3OH- ( Fe(OH)3( 

FeCl3 + 3NaOH ( Fe(OH)3( + 3NaCl

2FeCl3 + 3Na2CO3  +  3H2O  ( Fe(OH)3( + 6NaCl  +  3CO2
FeCl3 + 3NH3   +   3H2O ( Fe(OH)3( + 3NH4Cl

2Fe2+ 
[image: image369.wmf]¾
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 Fe2O3
2Fe+2y/x 
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 Fe2O3
Hh Oxit (CuO, FeO, Fe2O3,  … ) khử CO/ H2   :
MxOy +  yCO  
[image: image375.wmf]¾
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 xM   +  yCO2

mCR sau pứng = mCR trước pứng  - 16.nCO pứng

mOxit + mCO = mCR sau pöùng + mCO2

mOxit + mH2 = mCR sau pöùng + mH2O



nCO2 = nCO

nH2 pöùng = nH2O 

MUOÁI SAÉT:
a) muoái saét II    
(FeCl2, Fe(NO3)2, FeSO4)

không bền, có tính khử, dễ bị oxi hóa mạnh muối sắt III

Td chất oxi hóa:
Fe2+ ( Fe3+ :

2FeCl2 + Cl2   
[image: image376.wmf]¾
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   2FeCl3
(màu lục nhạt)
(màu nâu vàng)

3FeSO4 + 3/2Cl2 ( Fe2(SO4)2 + FeCl3
4FeSO4 +  O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)SO4
3Fe(NO3)2​ + 4HNO3 loãng      (  3Fe(NO3)3 + NO( + 2H2O

2FeSO4 + 2H2SO4 đặc      
[image: image377.wmf]¾

®

¾

o

t

      Fe2(SO4)3 + SO2( + 2H2O

10FeSO4 + 2KMnO4  + 8H2SO4     
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  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +  K2SO4 + 8H2O

6FeSO4 + K2Cr2O7  + 7H2SO4     
[image: image379.wmf]¾
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  3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 +  K2SO4 + 7H2O

2FeCO3 + HCl 
( 
FeCl2 + CO2 + H2O

2FeCO3 + H2SO4 loõang ( FeSO4 + CO2 + H2O

2FeCO3 + 10HNO3 loaõng    (       3Fe(NO3)3 + NO( +  3CO2 (+ 5H2O

2FeCO3 + 4H2SO4 ñaëc    
[image: image380.wmf]¾
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       Fe2(SO4)3 + SO2( + 2CO2( + 4H2O

10FeCO3 + 2KMnO4  + 18H2SO4     
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  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 10CO2( + K2SO4 + 18H2O

FeS    +  12HNO3  (  Fe(NO3)3   +  H2SO4  +  9NO2   +  5H2O

FeS2    +  18HNO3  (  Fe(NO3)3   +  2H2SO4  +  15NO2   +  7H2O

2FeSO4     
[image: image382.wmf]¾
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    Fe2O3 + 2SO2( +
[image: image383.wmf]2

1

O2(
FeCO3 
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(khoâng coù khoâng khí)

4FeCO3  + O2 
[image: image385.wmf]¾
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 2Fe2O3 + 4CO2 
(coù khoâng khí)

Vì tính khử Fe2+ > Ag0 
còn tính oxi hóa Ag+ > Fe3+ nên có phản ứng

Fe(NO3)2 + AgNO3     (    Fe(NO3)3 + Ag(


Td với chất khử  Fe2+  ( Fe:


FeCl2   +  Mg  ( Fe +  MgCl2
2Al + Fe2+ ( 2Al3+ + 3Fe

b) Muối sắt III: có tính oxi hóa khi tác dụng với chất khử

3FeCl3 + Al   (   3FeCl2 + AlCl3

2FeCl3 + 3Zn   (   2Fe  + 3ZnCl2
2FeCl3 + Cu   (   2FeCl2 + CuCl2
Nếu Al còn dư có thêm phản ứng:



3FeCl3 + Al   (   3FeCl2 + AlCl3


2Al + 3FeCl2 ( 2AlCl3 + 3Fe(
2FeCl3 + H2S (   2FeCl2 + 2HCl + S (
2FeCl3 + 2KI (    2FeCl2 + 2KCI + I2 

Fe2(CO3)3 :
không tồn tại trong dung dịch do bị thủy phân.
Lưu ý:

FexOy   + 2yHCl  

(
xFeCl2y/x  +  yH2O

2FexOy   + 2yH2SO4 l 
(
xFe2(SO4)2y/x  +  2yH2O

2FexOy   + (6x - 2y)H2SO4 ññ  (
xFe2(SO4)3  + (3x – 2y)SO2 +  (6x -2y)H2O

FexOy   + (6x - 2y)HNO3 ññ     (
xFe(NO3)3  + (3x – 2y)NO2 +  (3x -y)H2O

3FexOy   + (12x - 2y)HNO3 l  (
3xFe(NO3)3  + (3x – 2y)NO +  (6x -y)H2O

FexOy   + yCO  
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xFe  + yCO2 

3FexOy   + 2yAl  
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3xFe  + yAl2O3 

FexOy   + yH2  

[image: image388.wmf]¾
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xFe  + yH2O 
Nhận biết: Fe2+:


Cho mẫu td với dd Kali hexaxiano ferat III cho dd màu xanh tuabin:


3Fe2+  + 2K3[Fe(CN)6] ( Fe3[Fe(CN)6]2  +  6K+
Cho mẫu td với dd Bazơ, tạo kết tủa trắng xanh, để ngòai không khí thành kết tủa đỏ nâu:


Fe2+   +  2OH-   (   Fe(OH)2(   

4Fe(OH)2(  +  O2  + 2H2O (  4Fe(OH)3(
Nhận biết: Fe3+:


Cho mẫu td với dd Kali hexaxiano ferat II cho dd màu xanh Prusse:


4Fe3+  + 3K4[Fe(CN)6] ( Fe4[Fe(CN)6]3  +  12K+
Cho mẫu td với dd Kali sunfoxianua cho dd màu đỏ máu:


Fe3+   +   3KSCN  (   Fe(SCN)3   +   3K+
Cho mẫu td với dd Bazơ, tạo kết tủa màu nâu đỏ:


Fe3+   +  3OH-   (   Fe(OH)3(   

Một số hợp kim quan trọng của sắt:

Quặng sắt:

· Heâmatit:
Fe2O3

Hêmatit đỏ chứa Fe2O3 khan, Hematit nâu chứa Fe2O3.nH2O

· Manhetit:
Fe3O4
 
là quặng giàu sắt nhất
· Pirit:

FeS2
· Xiñerit: 
FeCO3
Than cốc:
Điều chế từ than mỡ hoặc than gầy ( tạo CO

Chất chảy:
CaCO3 hoặc SiO2 ( lấy tạp chất trong nguyên liệu nạp vào

Không khí:
Đốt C ( CO 

Gang

Hợp kim sắt có chứa 2% đến 5% C, 1% đến 4% Si, 0,3% đến 5% Mn, và một ít P, S

Nguyên tắc sản xuất gang:

Dùng CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao: 

Các phản ứng hóa học chính:

C + O2         
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      CO2  + Q

CO2 + C    
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    2CO  – Q

CO khử Fe2O3 thành Fe theo sơ đồ trên

(
[image: image391.wmf]3

Fe

(  
[image: image392.wmf]3

8

Fe

(  
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Fe

(  
[image: image394.wmf]0

Fe

)

3Fe2O3 + CO   
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        2Fe3O4 + CO2(
Fe3O4 + CO     
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        3FeO + CO2(
FeO + CO       
[image: image397.wmf]¾
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        Fe + CO2(
Chất chảy kết hợp với tạp chất trong nguyên liệu thạo thành xỉ.

CaCO3      
[image: image398.wmf]¾

®

¾

o

t

   CaO   
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   CaSiO3 
Fe nóng chảy hòa tan một lượng nhỏ C, Si, Mn, P,… tạo thàng gang

Thép

Hợp kim sắt có chứa 0,01% đến 2%C và rất ít các nhuyên tố Si, S, P.

Nguyên tắc sản xuất thép:

Lấy ra khỏi gang phần lớn C, Si, Mn, và hầu hết P, S bằng cách oxi hóa gang nóng chảy

Các phản ứng hóa học chính 

Si + O2      
[image: image400.wmf]¾
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   SiO2 

2Mn + O2 
[image: image401.wmf]¾
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   2MnO2 
C + O2         
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   CO2 (
CO2 + C 2 
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S + O2      
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   SO2
4P + 5O2    
[image: image405.wmf]¾
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   2P2S5
Sau đó tạo xỉ 

MnO + SiO2   (   MnOSiO3 

FeO  +  SiO2  (   FeOSiO3
Xỉ lỏng nổi trên thép được tách ra

Thêm vào lò một ít gang giàu C để điểu chỉnh tỉ lệ C và một lượng nhỏ Mn để khử oxi của oxit sắt

Đồng Cu (M = 64)
ĐẶC ĐIỂM:

29Cu (Z = 29):
1s22s22p63d104s1 hay [Ar]3d104s1

Chu kỳ 4
Nhóm IB

29Cu+ (Z = 29):
1s22s22p63d10 hay [Ar]3d10

29Cu2+ (Z = 29):
1s22s22p63d9 hay [Ar]3d9
Số oxi hóa trong hợp chất là:

+1 và +2
Các quặng quan trọng trong tự nhiên:  

Malachit: CuCO3.Cu(OH)2
Chancozit: Cu2S
Pirit đồng (Chanco pirit): CuFeS2



TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Màu đỏ; dẻo; dễ kéo sợi; dẫn điện, dẫn nhiệt rất tốt (chỉ sau Ag)

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với O2 và phi kim khác:

a) Tác dụng với O2:

2Cu + O2 
[image: image406.wmf]¾

®

¾

o

t

 
  2CuO

4Cu + O2 
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b) Tác dụng với phi kim khác:

Cu +    Cl2 

[image: image408.wmf]¾
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 CuCl2  
(tan trong nước tạo dung dịch màu xanh)

Cu +  CuCl2 
[image: image409.wmf]®

  2CuCl
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Cu +    S 
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   CuS 

Lưu ý: 
Cu +    N/ C/ H2 
(
2. Tác dụng với axit:

a) Với HCl, H2SO4 loãng, Cu không tác dụng, nhưng khi có mặt O2 sẽ bị hòa tan:

Cu + 2HCl + 
[image: image412.wmf]2
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O2  ( CuCl2 + H2O

Cu + H2SO4 loãng + 
[image: image413.wmf]2
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O2 ( CuCl2 + H2O

b) Với các axit có tính oxi hóa mạnh (như HNO3,H2SO4 đặc, nóng,..)

Cu + 2H2SO4 đặc  
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  CuSO4  +  SO2 
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+  2H2O

Cu + 4HNO3 đặc     
[image: image416.wmf]®

    Cu(NO3)2  + 2NO2
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+  2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  
[image: image418.wmf]®

    3Cu(NO3)2  + 2NO2 
[image: image419.wmf]    
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+  4H2O

3. Tác dụng với nước và dung dịch kiềm: Cu không tan, không phản ứng.

Điều chế:

Nhiệt luyện:     2CuO + C    
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    2Cu + CO2(
Thủy luyện :      Fe + CuSO4    (     Cu + FeSO4

Điện phân dung dịch (thu Cu tinh khiết hơn)

CuCl2
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 Cu + Cl2 (
2CuSO4 + 2H2O 
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  2Cu ( + 2H2SO4 + O2(
Trong công nghiệp: từ quặng cancopirit (pirit đồng) CuFeS2

CuFeS2  + 
[image: image423.wmf]2
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O2 + SiO2 ( Cu + FeSiO3 + 2SO2(
Hay từ quặng cancozin Cu2S

CuS + 2O2        (    2CuO + SO2(
2CuO + C 
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  2Cu + CO2(
Ứng dụng:

Đồng thau Cu – Zn (45%): 
Cứng và bền hơn đồng nên dùng chế tạo các chi tiết máy


Đồng bạch Cu – Ni (25%):
Bền, đẹp dùng trong công nghiệp tàu thủy, đúc tiền, …

Đồng thanh Cu – Sn:

Dùng chế tạp máy móc thiết bị

Hợp kim Cu (2/3) – Au (1/3):
gọi là vàng 9 cara

Một số hợp chất quan trọng của đồng

1. oxit đồng

a) Cu2O:
chất rắn, màu đỏ gạch,không tan trong nước, là oxit bazơ,  có tính khử.

Cu2O + Axit

Cu2O  +  2HCl  ( 2CuCl( (trắng)  +  H2O 

Cu2O + H2SO4 loãng  (  Cu( + CuSO4 + H2O

Cu2O: là chất khử (td chất OXH)

Cu2O + H2SO4 đặc  (  CuSO4 + SO2  +  H2O

2Cu2O + 14HNO3 (  6Cu(NO3)2 + 2NO +7H2O

Cu2O: là chất OXHû (td chất khử)


 2Cu2O   +   Cu2S  
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  6Cu  +  SO2


 2Cu2O   +   C  
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  2Cu  +  CO
Điều chế Cu2O: lấy từ khóang vật cuprit hay từ các phản ứng 

4CuO 
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 2Cu2O + O2 (
2CuOH  
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    Cu2O + H2O

R-CHO + 2Cu(OH)2 
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 Cu2O + R-COOH  + 2H2O

b) CuO: 
chất rắn, màu đen, có tính oxi hóa, không tan trong nước
CuO  +   H2  
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  Cu (  +  H2O

CuO  +  Cu  
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 Cu2O

CuO  +  CO  
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 Cu  +  CO2
3CuO + 2NH3  ( 3Cu(  +  N2 + 3H2O

CuO  +  HCl   ( CuCl2   +   H2O

CuO  +  2HNO3   ( Cu(NO3)2  +  H2O

Điều chế CuO

Cu(OH)2  
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  CuO + H2O

Cu(NO3)2 
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 CuO + NO2  + 1/2O2
Hiđroxit của đồng

Cu(OH)2 :  chất rắn, màu xanh, không tan trong nước 

Cu(OH)2  +  2HCl  ( CuCl2   +   H2O

Cu(OH)2  +  2HNO3  ( Cu(NO3)2   +   H2O

Cu(OH)2  +  2H+  ( Cu2+   +   H2O

Có tính OXH:
2Cu(OH)2  +  R-CHO  ( R-COOH  +  Cu2O( (đỏ gạch)   +   2H2O

Cu(OH)2  là một bazơ chỉ tan trong axit, không tan trong bazơ, tuy nhiên tan dễ dàng trong dung dịch NH3 (tương tự Zn(OH)2) tạo phức chất 
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Cu(OH)2  + 4NH3 (  
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       Dung dịch màu xanh đậm

Điều chế: 
Cu2+   +   OH-  (  Cu(OH)2(
CuSO4   +   NaOH  (  Cu(OH)2(  +  Na2SO4

Ứng dụng: 

Trong hóa phân tích dùng dd NH3 để nhận biết có Cu2+ dd

Dùng dd Svayde để hòa tan Xenlulôzơ dùng làm sợi Visco

3. Muối đồng

Quan trọng nhất là CuSO4 khan (màu trắng) khi hút ẩm trở thành CuSO4.5H2O (màu xanh). CuS màu đen, rất ít tan, chỉ tan trong HNO3 nóng.

Lưu ý: 

Muối đồng tan trong nước đều có màu xanh lam của Cu2+ và thủy phân cho môi trường axit

Cu2+   +  HOH ( Cu(OH)2  +  H+
Muối Cu2+ đều có tính OXH:

CuSO4  +  Fe ( Cu  +  FeSO4
2CuSO4  +  4KI ( 2K2SO4   +  Cu2I2  +  I2
Một số muối đồng không tan trong nước như: CuS, CuC2O4, Cu3(PO4)2.

Đặc biệt: CuS không tan trong nước và trong dd axit

Ứng dụng:


Dùng CuSO4 khan để phát hiện vết của nước trong chất lỏng

Muối Cu2+ rất độc với rong rêu và nấm, nên dùng hh CuSO4.5H2O  và sữa vôi chống nấm, rêu

Kẽm: Zn    (M = 65)
Zn0  ( Zn2+  +  2e

ĐẶC ĐIỂM:

30Zn (Z = 30):
1s22s22p63d104s2 hay [Ar]3d104s2

Chu kỳ 4
Nhóm VIIIB

Số oxi hóa trong hợp chất là:

+2
TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Màu lam nhạt; dẻo ở 100-1500C; dòn trên 2000C

TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với O2 và phi kim khác:

Zn +  
[image: image437.wmf]2
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Zn + S   
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ZnS

Zn + Cl2
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2. Tác dụng với axit:

a) Tác dụng với axit không có tính oxi hóa (HCl, H2SO4 loãng) tạo muối Zn2+ và H2(
Zn + H+  ( Zn2+  H2(
b) Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (HNO3, H2SO4 đặc) tạo muối Zn2+ và nhiều sản phẩm thử (tùy nồng độ axit và nhiệt độ). Ví dụ: NH4NO3, N2, N2O, NO, NO2, SO2,… 

4Zn + 10HNO3  loãng
[image: image441.wmf]®

  4Zn (NO3)2 + N2O 
[image: image442.wmf]    

­
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4Zn + 10HNO3   rất loãng
[image: image443.wmf]®

  4Zn (NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

4Zn +   5HNO3   đặc 
[image: image444.wmf]®

  4Zn SO4 + H2S + 4H2O
3. Tác dụng với dung dịch bazơ: Zn tan, tạo muối zincat

Zn + 2NaOH 
[image: image445.wmf]®

 Na2ZnO2 + H2 
[image: image446.wmf]    
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· Zn tan trong dd NH4OH (khác Al)

Zn + 4NH4OH ( [Zn(NH3)4](OH)2

· ZnO, Zn(OH)2 lưỡng tính, tan trong dd kiềm

· Zn(OH)2 tan trong dd NH3 tạo phức tan: (khác Al)

Zn(OH)2 + 4NH3 ( [Zn(NH3)4](OH)2 và tái tạo lại

[Zn(NH3)4](OH)2  + 4H+ ( Zn(OH)2( + 4NH4+

Điều chế kẽm

1. Điện phân dung dịch ZnSO4:

ZnSO4 + 2H2O   
[image: image447.wmf]¾
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  2Zn + 2H2SO4 + O2
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2. Nung quặng (ZnS hay ZnCO3) tạo thành oxit, sau đó khử oxi:ZnO + C  
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  Zn + CO
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ỨNG DỤNG:

Hợp kim: Zn-Cu; Cu-Zn-Ni; Cu-Al-Zn; … , bền, chống ăn mòn.

Pin điện hóa

Chống ăn mòn kim lọai Fe (phương pháp điện hóa) 

Crom 
Cr (M = 52)
24Cr: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1; 

Chu kỳ 4; 
Nhóm VIB

Số oxihóa trong hợp chất là:   
+1 đến +6 ; 

phổ biến:  +2 ; +3 và +6
Thế điện cực chuẩn: 


[image: image451.wmf]/Cr
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Màu trắng bạc, là kim lọai cứng, chịu nhiệt. d = 7,2g/cm3, t0nc = 18900C, t0s = 25000C

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 

Ở điều kiện thường, Cr rất bền do có lớp Cr2O3 rất bền vững bảo vệ.

1. Tác dụng với O2 và phi kim khác:

4Cr + 3O2  
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  2Cr2O3
2Cr + 3Cl2 
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  2CrCl3

2Cr + 3S 
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  2CrS3
(Crom sunfua)

2. Tác dụng với nước:

Crom bền với H2O và không khí ở nhiệt độ thường.


2Cr + 3H2O 
[image: image455.wmf]¾
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Cr2O3  +  3 H2
3. Tác dụng với axit:

Crom hòa tan trong axit thường dễ dàng

Cr + 2HCl 


[image: image456.wmf]®

 CrCl2 + H2
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Cr + H2SO4 loõang  

[image: image458.wmf]®

 CrSO4 + H2
[image: image459.wmf]    
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Cr   +   2H+   
[image: image460.wmf]®

  Cr2+  +   H2
Khi có mặt oxi

4Cr + 12HCl + O2 
[image: image461.wmf]®

 4CrCl3 + 2H2O + 4H2
[image: image462.wmf]    
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Crom không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội, HNO3 đặc, nguội (thụ động hóa)

4. Tác dụng với chất oxi hóa trong môi trường kểm nóng

Cr không td với dd Kiềm tan. Nhưng p.ứng với hh Kiềm nóng chảy có chất xúc tác (muối NO3-)

Cr + 3NaNO3 + 2NaOH   (   Na2CrO4 + 3NaNO2 + H2O

Cr + 3NaNO3 + 2Na2CO3   (   Na2CrO4 + 3NaNO2 + CO2
Điều chế:

Chủ yếu từ phản ứng nhiệt nhôm

2Al + Cr2O3  
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 Al2O3 + 2Cr

ỨNG DỤNG:

Sản xuất thép:


- Thép chứa: 
2,8 – 3,8% Cr 
có độ bền cao



- Thép chứa:
18% Cr

là thép không gỉ (Inox)


- Thép chứa:
25 – 30% Cr

là thép siêu cứng.

Mạ Crom lên bề mặt kim lọai nhằm bảo vệ và tạo vẻ đẹp cho đồ vật

MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CROM

Nhận xét chung:Trong hợp chất, Crom có số oxi hóa bền: +3, +6 và kém bền +1, +2, +4, +5. Thông thường, trong hợp chất :

Crom có số oxi hóa thấp, tính chất của nó giống Al, Mn, Fe.

Crom có số oxi hóa cao, tính chất của nó giống S (lưu huỳnh)

Crom (II) oxít (CrO):


Có màu đen, là oxit bazơ

Pứng với Axit:


CrO + 2HCl 
( CrCl2  +  H2O


CrO +  H2SO4 loõang
( CrSO4  +  H2O

CrO + 2H+ 
( Cr2+  +  H2O

2CrO + 4H2SO4 ññ  ( Cr2(SO4)2  + SO2 +  4H2O

Crom (II) hiñroxit Cr(OH)2:

Kết tủa màu vàng, thể hiện tính Bazơ


Cr(OH)2  + 2HCl  (  CrCl2  +  H2O

Cr(OH)2: kém bền ngòai không khí:


Cr(OH)2( vàng  + O2 + H2O ( Cr(OH)3( Xanh
Muối Cr(II): Có tính khử mạnh


2CrCl2 + 3Cl2 (  2CrCl3
Cr2O3 :


là oxit lưỡng tính, chất rắn, màu xanh thẫm, khó nóng chảy, không tan trong nước:

Cr2O3 + 6HCl        (  2CrCl3 + 3H2O

Cr2O3 + 6H+        (  2Cr3+ + 3H2O

Cr2O3 + 2NaOH    (    2NaCrO2 + H2O

Cr2O3 + 2NaOH   + 3H2O   (    2Na[Cr(OH)4]   natri cromit

Cr2O3 + 2OH-   +   3H2O    (    2[Cr(OH)4]-   / CrO2-
Điều chế:


(NH4)2Cr2O7 
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 Cr2O3  +  N2 +  4H2O


Na2Cr2O7  + 2C 
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 Cr2O3 + Na2CO3 + CO2

K2Cr2O7 + S 
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 Cr2O3 + K2SO4

2Cr(OH)3 
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 Cr2O3 + 3H2O

Cr(OH)3 :
là hiđroxit lưỡng tính, không tan trong nước, màu lục nhạt:

Cr(OH)3 + 3HCl (  CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + 3H+ (  Cr3+ + 3H2O

Cr(OH)3 + NaOH (  NaCrO2 + 2H2O

Cr(OH)3 + NaOH (  Na[Cr(OH)4] 

Cr(OH)3 + OH- (  [Cr(OH)4]- 

Cr(OH)3 dễ bị nhiệt phân

2Cr(OH)3 
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  Cr2O3 + 3H2O

Điều chế:
Cr3+ + 3OH- ( Cr(OH)3 


CrCl3  +  3NaOH vừa đủ  
( Cr(OH)3 + 3NaCl


CrCl3  +  3NH3 + 3H2O   
( Cr(OH)3 + 3NH4Cl

3CrCl3  +  2Na2CO3 + H2O  ( 3Cr(OH)3 + 6NaCl + 3CO2
MUỐI Cr (III): CrCl3, Cr2(SO4)3, Cr(NO3)3:  

Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa


2CrCl3 +  Zn ( CrCl2  +  ZnCl2

2Cr3+ +  Zn ( Cr2+  +  Zn2+
Trong môi trường kiềm, Cr3+ td chất Oxi hóa về CrO42-

2Cr3+ + 2Br2 + 16OH- ( 2CrO42- + 6Br-  +  8H2O

Trong môi trường OH-; CrO2- khi gặp chất Oxi hóa sẽ bị oxi hóa thành CrO42-

NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH ( 6NaBr  + Na2CrO4  + 4H2O 

Trong các muối Cr (III) quan trọnh nhất là phèn Crom: K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O. 

Điều chế:
K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 ( K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

Khi bay hơi dd sẽ thu tinh thể phèn crom. 

Ứng dụng: 
Phèn crom được ứng dụng trong kỹ nghệ thuộc da, cầm màu khi nhuộm vải

Crom (VI) oxit: CrO3:
màu đỏ xẫm, rất độc, hút ẩm  mạnh, dễ tan trong nước

CrO3 +  H2O  (  H2CrO4 
màu vàng


2CrO3  +  H2O ( H2Cr2O7
Tính oxít axit:

CrO3 + 2NaOH 
( Na2CrO4  +  H2O

Là chất oxi hóa mạnh:
2CrO3 

[image: image469.wmf]¾

¾

®

¾

>

C

0

196

  Cr2O3  + 3/2O2




2CrO3  +  2NH3  
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 Cr2O3 + N2  + 3H2O

Muối kali bicromat: K2Cr2O7: 
màu da cam, là chất oxi hóa mạnh (H+)

Td với chất khử:


K2Cr2O7  + 6FeSO4 + 7H2SO4
(  3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O


4K2Cr2O7  +   3K2S + 16H2SO4 
( 4Cr2(SO4)3 + 7K2SO4  +  16H2O


K2Cr2O7  + 14HCl  


(  2KCl + 3Cl2  + 2CrCl3  + 7H2O

Bị phân hủy với td nhiệt:

4K2Cr2O7 
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4K2CrO4  +  2Cr2O3   +  3O2
Tan trong nước tạo dd axit:
Cr2O72-   +  H2O  ( HCrO4-   + H+

Trong dd Bazô:


K2Cr2O7  + KOH  ( K2CrO4 + H2O

Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa Cromat (CrO42-) và Bicromat (Cr2O72-)






2CrO42-  +  H+  ( Cr2O72-   +  H2O

Như vậy: 

Trong môi trường axit tồ tại Cr2O72- (đỏ da cam).

Trong môi trường bazơ tồn tại CrO42- (màu vàng) 

BẠC     Ag 
(M = 108)
Ag: Z = 47: [Kr]4d105s1; 

Chu kỳ 5; 

Nhóm IB

Số oxihóa trong hợp chất là:   
+1; +2 và +3
Thế điện cực chuẩn: 
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Màu trắng, dẻo, dễ kéo sợi, dẫn điện tốt nhất

TÍNH CHẤT HÓA HỌC:


Là chất khử yếu

TD với Phi Kim:

Ag 
+ 
O2 
(
2Ag 
+ 

[image: image473.wmf]2
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Ag2S( đen 
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2Ag 
+ 
S 
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Ag2S

2Ag 
+ 
Cl2 
(

2AgCl

TD với dd Axít:
Ag 
+     HCl/H2SO4 loõang     (
(không pứng)

Ag 
+     2HNO3 đặc 
( 
AgNO3 + NO2 + H2O

2Ag 
+     2H2SO4 đặc 
( 
Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

ĐIỀU CHẾ:
Từ quặng của Ag

ỨNG DỤNG:

Đồ trang sức, vật trang sức, linh kiện trong kỹ thuật vô tuyến

Lượng rất nhỏ Ag+ là chất diệt khuẩn, sát trùng

VÀNG Au (M = 197)
Au (Z = 79): [Xe]4f145d106s1;
Chu kỳ 6;
Nhóm IB

Số oxi hóa trong hợp chất là:
 +1 và +3

Thế điện cực chuẩn:


[image: image475.wmf]Au
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Màu vàng, dẻo, dễ kéo sợi, dẫn điện tốt nhất
TÍNH CHẤT HÓA HỌC:


Là chất khử yếu

TD với Phi Kim:

Au 
+ 
O2 
(
không p.ứng

Au 
+ 
S
(
không p.ứng

2Au 
+ 
3Cl2
(
2AuCl3
TD với dd Axít:
không p.ứng

Đặc biệt:
Tan trong dd nước cường toan (HNO3:3HCl = 1:3)



Au 
+
1HNO3 + 3HCl    ( 
AuCl3 + NO + 2H2O

Tan trong dd có: CN:


Au + 8NaCN + O2 + 2H2O ( 4Na[Au(CN)2] + NaOH

Au và Hg tạo thành hỗn hống: Đốt nóng hỗn hống, Hg bay hơi và còn lại Au

ỨNG DỤNG:

Làm trang sức, vật trang sức

Hợp kim: Au-Cu; Au-Ag; Au-Ni; … , làm linh kiện điện tử

Lưu ý:

Để đánh giá hàm lượng vàng trong hợp kim người ta dùng đơn vị Cara. 

1 Cara được xác định bằng 1/24 khối lượng tòan phần của vàng.

VD: 
Vàng 24 Cara là vàng tinh khiết, chứa 100% Au.

Vàng 18 là hợp kim chứa 75% Au


NIKEN  Ni (M = 59)

Ni (Z = 28):

[Ar]3d84s2;


Chu kỳ 4

Nhóm VIIIB
Số oxi hóa trong hợp chất là:
+2
Thế điện cực chuẩn: 
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
Màu trắng bạc, rất cứng
TÍNH CHẤT HÓA HỌC:


Là chất khử trung bình yếu, yếu hơn Fe

TD với Phi Kim:

Ni 
+ 
O2 
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NiO

Ni 
+ 
S 
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NiS

Ni 
+ 
Cl2 
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NiCl2
TD với dd Axít:
Ni 
+
2HCl

(   NiCl2
+  H2


Ni 
+
H2SO4 loõang     ( NiSO4   +  H2
Ni +  2H+ ( Ni2+ + H2
Ni 
+     4HNO3  
( 
Ni(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ni 
+     2H2SO4 đặc 
( 
NiSO4 + SO2 + 2H2O

Lưu ý: 

Trong điều kiện thường, Ni có lớp Oxít bảo vệ nên bền trong không khí, Axít và nước.

ĐIỀU CHẾ:

ỨNG DỤNG:

Hợp kim: 
Ni-Cu dùng trong chân vịt tàu biển, tuabin trong động cơ máy bay.

Hợp kim: 
Ni-Fe (Inva) dùng trong kỹ thuật vô tuyến

Mạ để chống ăn mòn kim lọai


THIẾC   Sn   (M = 119)

Sn (Z = 50):

[Kr]4d105s25p2;


Chu kỳ 5

Nhóm IVA
Số oxi hóa trong hợp chất là:
+2 và +4

Thế điện cực chuẩn: 
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:             Màu trắng bạc, dễ kéo mỏng
TÍNH CHẤT HÓA HỌC:


Là chất khử yếu hơn Zn và Ni

TD với Phi Kim:

Sn 
+ 
O2 
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SnO

Sn 
+ 
2S 
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NiS2
Sn 
+ 
2Cl2 
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NiCl4
TD với dd Axít:
Sn 
+
2HCl
( 
SnCl2
+  H2


p.ứng xảy ra chậm
Sn 
+
H2SO4 loõang     ( SnSO4   +  H2

p.ứng xảy ra chậm

Sn 
+ 
2H+ 
(  Sn2+ + H2

p.ứng xảy ra chậm

Sn 
+ 
4H+  + O2 
( Sn4+ + H2O

p.ứng xảy ra nhanh
Sn 
+     8HNO3 loõang 
( 
3Sn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Sn 
+     4HNO3 đặc 
( 
H2SnO3 + 4NO2 + H2O

Sn 
+     4H2SO4 đặc 
( 
Sn(SO4)2 + 2SO2 + 4H2O

TD với dd Kiềm:


Sn + 2KOH + 2H2O 
(
K2[Sn(OH)4] + H2

Sn + 2OH- + 2H2O 
(
[Sn(OH)4]2- + H2

    Sn + 2OH-    (
SnO22- +  H2
Lưu ý: 

Trong tự nhiên, Sn được bảo vệ bằng màng Oxít nên tương đối bền, ăn mòn chậm

ĐIỀU CHẾ:

Tù quặng Caxiterit SnO2
SnO2 + C 
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ỨNG DỤNG:

Hợp kim: 


Sn-Pb-Cu  dùng chế tạo ổ trục quay

Chống ăn mòn kim lọai: 
Vỏ hợp doing thực phẩm, sắt


CHÌ   Pb  (M = 207)

Pb (Z = 82):

[Xe]4f145d106s26p2;


Chu kỳ 6

Nhóm IVA

Số oxi hóa trong hợp chất là:
+2 và +4

Thế điện cực chuẩn: 


[image: image485.wmf]/Pb
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TÍNH CHẤT VẬT LÝ:


TÍNH CHẤT HÓA HỌC:


Là chất khử yếu hơn:
Sn,  Zn và Ni

TD với Phi Kim:

2Pb 
+ 
O2 
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2PbO

Pb 
+ 
S 
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PbS

Pb 
+ 
Cl2 
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PbCl2
TD với dd Axít:
Pb 
+
HCl/ H2SO4 lõang     Không tan do có lớp PbCl2 và PbSO4 không tan bám lên Pb
3Pb 
+     8HNO3 loõang 
( 
3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Pb 
+     4HNO3 đặc 
( 
Pb(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Pb 
+     2H2SO4 đặc 
( 
Pb(HSO4)2 + H2
TD với dd Kiềm nóng







         SnO22-

Pb + 2KOH + 2H2O   ( K2[Pb(OH)4] + H2

Pb + 2OH- + 2H2O 
( [Sn(OH)4]2-  +  H2
Lưu ý: 

Trong không khí, Pb được bảo vệ bằng màng Oxít 

Khi có mặt không khí, hơi nước chì bị ăn mòn:
2Pb  + 2H2O  + O2  ( 2Pb(OH)2
ĐIỀU CHẾ:

Tù quặng Chì sunfua:
2PbS  + O2  
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 2PbO  + SO2
PbS   + 2PbO  
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 3Pb  + SO2
ỨNG DỤNG:

Công nghiệp ắc quy chì

Chất hấp thụ tia (, nên dùng chất ngăn cản chất phóng xạ

Hợp kim không mài mòn

PP GIẢI TOÁN VÔ CƠ





XÁC ĐỊNH THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CHUẨN  PIN ĐIỆN HÓA

Xét pin 
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Chiều phản ứng: 
nM + mNn+ (  mN + nMm+
TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG LUYỆN

nM + mNn+ 
  (    mN + nMm+
n
m
 
 m
n(mol)

a        
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Khối lượng thanh M thanh: 
(m( = 
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.N – a.M = 
[image: image497.wmf]n

)

nM
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Khối lượng thanh M giảm: 
(m( = a.M - 
[image: image498.wmf]n
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[image: image499.wmf]n
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Trong đó: a là số mol kim lọai M đã tham gia phản ứng, giả sử toàn bộ lượng kim lọai giải phóng ra bám vào thanh kim lọai N.

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CHẤT  THOÁT RA Ở ĐIỆN CỰC KHI ĐIỆN PHÂN

Theo định luật Faraday:   m = 
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Khối

:

A


DẪN CO2, SO2, H2S, VÀO DD ĐƠN BAZƠ MẠNH

Cho a mol CO2, SO2, H2S vào dung dịch chứa b mol NaOH (KOH). 

Tính số mol (khối lượng, nồng độ) muối tạo thành.

* Lập tỉ số T = 
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Muối axit             Tạo 2 muối     
      Muối trung hòa

T ( 1 ( tạo muối axit:

CO2 + KOH (  KHCO3

[image: image504.wmf]3

KHCO

n

= 
[image: image505.wmf]KOH

n

= bmol
T ( 2 ( Tạo muối trung hòa

CO2 + 2KOH  (  K2CO3  + H2O

Sản phẩm có K2CO3: a mol và KOH dư (b - 
[image: image506.wmf]2

a

) mol

1 < T < 2 ( Tạo hỗn hợp hai muối:

CO2 + KOH    
(  K2CO3  

  x          x                

x

CO2 + 2KOH  
(  K2CO3  + H2O

  y           2y              

y

Ta có: 
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Giải hệ tìm x, y

Dẫn x mol CO2, (SO2) (đktc) vào dd chứa a mol KOH thu được b mol muối KHCO3. Tìm x

TH1: 
b = a 
( 
Chỉ có 1 pt p.ứng
CO2    +     KOH      (    KHCO3



V = a.22,4 (l)

TH2:   b < a
( 
tạo 2 muối

CO2    +     KOH      (    KHCO3


CO2    +     2KOH      (    K2CO3
       +    H2O

2KL   +   1 AXIT

Nếu Axit là: HCl, H2SO4 loãng, H3PO4, … thì tạo ra muối có số OXH thấp và giải phóng khí H2. các KL đứng sau H2 trong dãy điện hóa không p.ứng


Nếu Axit HNO3, H2SO4 đặc, … thì phải biết KL nào tạo khí nào mới Viết PTPU


KL nào có tính khử mạnh hơn sẽ ưu tiên P.ứng trước


m Muối   =   
[image: image508.wmf]å
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m Muối  =   m hh 2KL    +   manion


AXIT: H2SO4 đặc 

2H2SO4 
+ 2e 
( 
SO2 
+    SO42- 
+   H2O

4H2SO4 
+ 6e 
( 
S 
+  3SO42- 
+ 4H2O

5H2SO4 
+ 8e 
( 
H2S 
+  4SO42- 
+ 4H2O

(
[image: image510.wmf]-
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(a: số electron mà  S6+ nhận vào để tạo ra sản phẩm khử X)

AXIT: HNO3
2HNO3 
+ 1e 
( 
NO2 
+    NO3- 
+    H2O

4HNO3 
+ 3e 
( 
NO 
+  3NO3- 
+    H2O

10HNO3 
+ 8e 
( 
N2O 
+  8NO3- 
+  5H2O

12HNO3 
+ 10e 
( 
N2 
+  10NO3- 
+  6H2O

(
[image: image525.wmf]-
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(a: số electron mà  N5+ nhận vào để tạo ra sản phẩm khử X)

1 KL + 2AXIT (HCl, H2SO4 (l))


HCl 
    (
H+     +  Cl-

H2SO4
      ( 
2H+   +  SO42-
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2M 
+    2nH+   (    2Mn+     +    nH2(

(n: là số oxi hóa thấp nhất của M)


1 KL + 2AXIT (HCl hay  H2SO4 (l) và HNO3)  

(H+ đóng vai trò môi trường, NO3- đóng vai tró chất OXH)

· viết pt điện li của 2 axit,
 ( 
[image: image539.wmf]+
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3

NO

n


· viết pt dạng ion
· lập luận để  xác định chất dư, chất pứng hết bằng cách so sánh  các tỉ lệ mol và hệ số tỉ lượng trong pt pứng của các chất tham gia. Tỉ số nào nhỏ nhất thì chất đó pứng hết
Chú ý:

Môi trường axit (H+) 

(
có tính OXH mạnh như HNO3
NO3- : 
Môi trường trung tính (H2O) 
(
không có tính OXH



Môi trường bazo (OH-)
(
bị Al, Zn,… khử đến NH3
NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT

K ( Ca

M(NO3)n   
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 M(NO2)n       +    n/2O2
Mg (  Cu

M(NO3)n   
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 M2On       +   2nNO2    +    n/2O2

sau Cu


M(NO3)n   
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 M       +   2nNO2    +    n/2O2
2 KL + 2AXIT

mmuoái = mKL + manion tạo muối


HCl, H3PO4, H2SO4 (l)


(
H+ là tác nhân OXH


HCl, H3PO4, H2SO4 (l)
 và HNO3
(
H+ là môi trường, NO3- là chất OXH


H2SO4 đặc, HNO3


(
SO42-, NO3- đều là chất OXH

Fe   +  dd  H2SO4 đặc nóng

Cho a mol Fe td với b mol H2SO4 đặc nóng thu được muối và khí SO2. Tính k.lượng sản phẩm

Fe     +      6H2SO4 ñ,n    (   Fe2(SO4)3    +     3SO2   +    6H2O
      (1)

Nếu Fe còn dư : 

Fe     +      2H2SO4 ñ,n    (   FeSO4    +    SO2    +    2H2O
    
      (2)


T = 
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Sản phẩm

FeSO4, Fecoøn dư        FeSO4        FeSO4, Fe2(SO4)3
Fe2(SO4)3, H2SO4 còn dư

Fe   +  dd  HNO3 đặc nóng

Cho a mol Fe td với b mol HNO3 đặc nóng thu được muối và khí SO2. Tính k.lượng muối tạo thành

Fe     +      6HNO3 ñ,n         (   Fe(NO3)3    +     3NO2   +    3H2O
      (1)

Nếu Fe còn dư : 

Fe     +      2Fe(NO3)3 ñ,n    (   Fe(NO3)2    

    
      (2)



        (1), (2)  ( 
Fe     +      4HNO3 ñ,n         (   Fe(NO3)2    +     2NO2   +    2H2O
      (3)

T = 
[image: image546.wmf]Fe
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3

= 
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Sản phẩm
    Fe(NO3)3, Fecoøn dư      Fe(NO3)2        Fe(NO3)3, Fe(NO3)3
  Fe(NO3)3, HNO3 còn dư

XÁC ĐỊNH CTPT CỦA OXIT SẮT

Với:
 HCl, H2SO4 loãng

FexOy       +      2yHCl      

(    xFeCl2y/x             +      yH2O

2FexOy     +      2yH2SO4 loãng       
(    xFe2(SO4)2y/x        +      2yH2O

Với:    H2SO4 đặc nóng, HNO3
2FexOy     +      (6x – 2y)H2SO4         (   xFe2(SO4)3      +    (3x – 2y)SO2      +     (6x – 2y)H2O

2FexOy     +      (12x – 2y)HNO3         (   xFe(NO3)3      +    (3x – 2y)NO      +     (6x – 2y)H2O

Với chất khử:      Al; CO; C; H2
FexOy        +      yCO dư   
[image: image548.wmf]¾

®

¾

0

t

    xFe       +   yCO2

FexOy        +      yH2         
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     xFe       +   yH2O
2FexOy     +      yC           
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    2xFe     +   yCO2

3FexOy     +      2yAl        
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    3xFe     +   yAl2O3
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x

      (tỉ lệ x và y)
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HÒA TAN KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀO NƯỚC

M + H2O 
( 
M+  + OH- + 
[image: image553.wmf]2

1

H2    (1)

M + 2H2O 
( 
M2+  + 2OH- + H2   (2)

Từ phản ứng (1) và (2) ta thấy 
nOH-  =  2nH2
KL kiềm hoặc KL kiềm thổ và Nhôm tác dụng H2O

Trước tiên: KL kiềm     M 
+   H2O    (     MOH     +   ½H2( 
(1)

Sau ñoù:                           Al     +   MOH  (     MAlO2    + 3/2H2(
(2)

* neáu 
nM = nMOH ( nAl
(
Al tan heát

* neáu 
nM = nMOH < nAl
(
Al chỉ tan một phần

* nếu 
chưa biết nM và  nAl
(
biện luận cả 2 trường hợp trên

TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)3
Khi thêm NaOH vào dd muối Al3+ đầu tiên có kết tủa keo Al(OH)3 xuất hiện, sau đó Al(OH)3 tan ra:

Al3+      +       3OH-         (       Al(OH)3
Al(OH)3     +  OH-           (      AlO2-      + H2O

Khối lượng kết tủa cực đại hay cực tiểu phụ thuộc vào số mol Al3+ và OH-


Khi thêm axit H+ vào dd muối AlO2- đầu tiên có kết tủa keo Al(OH)3 xuất hiện, sau đó tan trong H+ dư:

AlO2-      +       H+      +    H2O         (       Al(OH)3

Al(OH)3     +     3H+           (      Al3+      +    3H2O

Khối lượng kết tủa cực đại hay cực tiểu phụ thuộc vào số mol AlO- và H+
P.ỨNG NHIỆT NHÔM


2yAl       +         3FexOy       
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     yAl2O3      +     3xFe









Gọi X là hh trước pứng, Y là hh sau pứng

P.ứng hoàn toàn:


* Al hết, FexOy hết 

(
Y gồm: Al2O3, Fe

 
* Al hết, FexOy dư

(
Y gồm: Al2O3, Fe và FexOy còn dư


* Al dư, FexOy hết 

(
Y gồm: Al2O3, Fe và Al còn dư


* Nếu dữ liệu BT không cho nAl, 
[image: image555.wmf]y

x
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ban đầu thì phải biện luận cả 3 trường hợp trên

      Hoặc dựa vào dữ liệu đề bài 


* Y td với NaOH giải phóng khí H2 
(
Al dư, FexOy hết


* Y td với NaOH không có khí thoát ra 
(
Al hết, FexOy hết hoặc còn dư


* Y gồm 2 kim loại



( 
Al dư, FexOy hết hoặc còn dư

P.ứng không hoàn toàn:

(
Y gồm: Fe, Al2O3 và Al còn dư, Fe2O3 còn dư


* Bảo toàn khối lượng
( 
mX  = mY

* Bảo toàn nguyên tố
(
nA(X) = nA(Y)
1KL + dd MUỐI

(1) Phương trình phản ứng

nA + mBn+   ( nAm+    + mB(
(2) Điều kiện (QUY TẮC ()
A không phản ứng với nước ở điều kiện thường phải đứng trước B trong dãy điện hoá

Muối B phải tan trong nước

(3) Biện luận một số trường hợp

Nếu 
[image: image556.wmf]î
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 hết
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( dd muối Am+   + Chất rắn B
Nếu 
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( dd muối Am+   + Chất rắn (B, A dư)

Nếu 
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( dd muối (Am+ , Bn+)   + Chất rắn B

Nếu 
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( dd muối (Am+ , Bn+)   + chất rắn A

(4) Dựa vào sản phẩm để dự đoán trường hợp

Nếu không biết số mol ban đầu của A hoặc Bn+  thì ta có thể dự đoán trường hợp dư A và hay dư Bn+  dựa vào thành phần dd hay chất rắn thu được sau phản ứng

Chẳng hạn : Fe + Cu2+   (Fe2+   + Cu(
Nếu sau phản ứng, dd chứa 2 ion (Fe2+, Cu2+) thì còn dư Cu2+, Fe đã hết

Nếu chất rắn sau phản ứng gồm 2 kim loại thì Fe dư và Cu2+  hết

Nếu dd sau phản ứng chứa 1 ion Fe2+ thì Cu2+ đã hết, Fe, vừa hết hoặc còn dư

Chú ý các kết luận trên chỉ đúng khi giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn (H = 100%)

(5) Độ tăng giảm khối lượng của thanh kim loại

Khi nhúng một thanh kim loại A vào dd muối Bn+ , nếu toàn bộ lượng B bị đẩy ra bám hết vào thanh kim loại A thì sau khi lấy thanh kim loại A ra cân lại, khối lượng của thanh có thể tăng hay giảm

Nếu 
mB( > mAtan 
( khối lượng của thanh A tăng

(m = mB( -  mAtan
Nếu 
mB( < mAtan 
( khối lượng của thanh A giảm

(m =  mAtan - mB(
1KL + dd 2MUỐI

Giả sử kim loại A td với dd chứa 2 muối (Cn+, Bm+)

Phản ứng xảy ra theo thứ tự

nA + (Cn+   (  nA(+   + (C(  

(1)

Kết thúc phản ứng (1) nếu A còn dư, Cn+ hết thì

mA + (Bm+   (  mA(+   + (B(  

(2)

Biện luận một số trường hợp gặp (H = 100%)

	Trước p.ứng
	Sau p.öùng

	KL A
	Dd Muối Cn+
	Dd Muối Bm+
	dd Muối
	Chất rắn

	Hết
	Còn
	Chưa p.ứng
	A(+, Cn+ dư, Bm+
	C

	Hết
	Hết
	Chưa p.ứng
	A(+, Bm+
	B, C

	Hết
	Hết
	Còn
	A(+,  Bm+dö
	B, C

	Hết
	Hết
	Hết
	A(+
	B, C

	còn
	Hết
	Hết
	A(+
	B, C, A dư


Vậy nếu dd sau có phản ứng

a) 3 ion kim loại (A(+, Cn+, Bm+) thì kết luận chưa xong phản ứng (1): Bm+  chưa phản ứng, A tan hết, Cn+ dư

b) 2 ion kim loại (Bm+,  A(+) thì kết luận đã xong phản ứng (1) và phản ứng (2) chưa xong: Cn+  hết, Bm+ dư, A hết

c) Chỉ có 1 ion kim loại (A(+) thì kết luận cả hai phản ứng đã kết thúc: Cn+ hết, Bm+ hết, A hết hoặc còn dư

Nếu bài toán không cho biết số mol kim loại A và chỉ cho biết số mol ban đầu của Bm+, Cn+ thì Ta dùng phương pháp xét khoảng để biết bài toán đang xét nằm ở giai đoạn nào của phản ứng (1) và (2). Hai trường hợp thường gặp

a) Khi biết khối lượng m của chất rắn E gồm các kim loại kết tủa hay còn dư

+ Giả sử vừa xong phản ứng (1), chưa xảy ra phản ứng (2) ( A, Cn+ hết, Bm+ chưa phản ứng. Ta có

nA + (Cn+   (  nA(+   + (C(  
(1)

            x        (                  x

( 
m rắn = m1 = m2 = mC = MC.x gam
+ Giả sử vừa xong phản ứng (1) và (2) ( A, Cn+, Bm+ đều biết

nA + (Cn+   (  nA(+   + (C(  
(1)

            
x        (                  x

mA + (Bm+ (  mA(+   + (B(  
(2)

            y        (                    y

( 
m rắn = m2 = mC + mB = (MC.x + MB.y)gam
So sánh m với m1 và m2. Ta có




Cn+ hết




Cn+ hết



Cn+ hết

Bm+ chưa

Cn+ hết 

Bm+ chưa

Bm+ chưa

A hết


Bm+ còn

A hết


Cn+, Bm+ hết

___________________________________________________________________________________

A hết





A hết





A dư

(m < m1)       

  m1    

      (m1 < m < m2)    

  m2            

(m > m2)

b) Khi bài toán cho khối lượng m của các oxit kim loại sau khi nung kết tủa hiđroxit trong trường hợp thêm OH-  dư vào dd thu được sau phản ứng (1) và (2)

+ Giả sử phản ứng (1) vừa xong ( A, Cn+ hết, Bm+ chưa

2(C 
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  B2Om
y                              y                               0,5y

(

 m1 = (2MA + 16n).nx/2( + (2MB + 16m).0,5y
+ Giả sử vừa xong phản ứng (2) (   A, Cn+, Bm+ đều hết

2(Cn+ 
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So sánh m với m1 và m2 để biết bài toán đang xét trong trường hơp nào 

Ví dụ

m2 < m < m1  
( A, Cn+ hết, Bm+ còn dư

m > m1 
( A hết,  Cn+ còn dư , Bm+ chưa phản ứng

2KL  +   dd MUỐI

Phản ứng xảy ra theo thứ tự

nA + (Cn+   (  nA(+   + (C(  

(1)

Kết thúc phản ứng (1) nếu A hết, Cm+ còn thì 

nB + mCn+ (  nBm+   + mC(  

(2)

Biện luận một số trường hợp thường gặp (H = 100%)

	Trước p.ứng
	Sau p.öùng

	KL A
	KL B
	Dd muối Cn+
	Dd muối
	Chất rắn

	Còn
	Chưa
	Hết
	A(+
	C, B, A

	Hết
	Chưa
	Hết
	A(+
	C, B

	Hết
	Còn
	Hết
	A(+,  Bm+
	C, B

	Hết
	Hết
	Hết
	A(+,  Bm+
	C

	Hết
	Hết
	Còn
	A(+,  Bm+,  Cn+
	C


Nếu không biết số mol ban đầu của A, B, Cm+ thì phải xét từng trường hợp lập hệ pt, giải tìm nghiệm thích hợp

Nếu biết được số mol ban đầu của A, B nhưng không biết số mol Cm+ , thì ta có thể áp dụng phương pháp xét khoảng để giải

+ Nếu chỉ có A td hết với Cn+   

( 

m rắn = m1 = mC + mB
+ Nếu A, B đều phản ứng với Cn+ (hết Cn+) ( 

m rắn = m2 = mC
So sánh m với m1 và m2. Ta có




A hết











B chưa

A hết, B còn 

A, B hết

A còn


Bm+ chưa

Cn+ hết




Cn+ hết

B chưa

___________________________________________________________________________________

Cn+ còn dư




Cn+ hết




Cn+ dư_____

(m < m2)         

    m2        
     (m2 < m < m1)   

     m1            

(m > m1)

2KL  +  dd 2 MUỐI

Phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên: kim loại có tính khử mạnh nhất ưu tiên phản ứng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất (xem dãy điện hóa)

Trường hợp 1: Biết số mol ban đầu của A, B, Cx+, Dy+ thì chỉ cần dựa vào phản ứng suy ra kết quả

+ Trước hết: 

yA + mDy+   ( yAm+   + mD(
+ Sau đó: Nếu A dư, Dy+ hết ta có:
xA + mCx+ ( xAm+  + mC(
                Nếu A hết, Dy+ còn ta có:

yB + nDy+ ( yBn+   +   nD(
Trường hợp 2: Không biết số mol ban đầu của A, B, Cx+, Dy+ thì ta cần dựa vào thành phần các ion trong dd sau phản ứng hoặc thành phần các chất rắn sau phản ứng để dự đoán chất nào hết, chất nào còn dư

Biện luận một số trường hợp thường gặp (H = 100%)

	Trước p.ứng
	Sau p.öùng

	A
	B
	Cx+
	Dy+
	Dd muối
	Chất rắn

	Hết
	Chưa p.ứng
	Chưa p.ứng
	Hết
	Am+, Cx+
	D, B

	Hết
	Chưa p.ứng
	Chưa p.ứng
	Còn
	Am+, Dy+ dư, Cx+
	D, B

	Còn 
	Chưa p.ứng
	Còn
	Hết
	Am+, Cx+ dư
	D, C, B, A dư

	Còn 
	Chưa p.ứng
	Hết
	Hết
	Am+
	D, C, B, A dư

	Hết
	Còn
	Còn
	Hết
	Am+, Bn+, Cx+ dư
	D, C, B

	Hết 
	Hết
	Hết 
	Hết
	Am+, Bn+
	D, C


Chú ý

Các kết luận trên chỉ đúng khi giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Khi sự biện luận trở nên phức tạp (nhiều trường hợp) thì cóp thể áp dụng phương pháp bào toàn electron trong phản ứng oxi hóa  - khử để giải.

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON

Áp dụng:

ĐLBT E được áp dụng trong những bài toán chỉ liên quan đến pứng OXH-Khử mà không thể viết được pt pứng một cách thỏa đáng và có qu1a nhiều pứng gây khó khăn khi tính toán

Nguyên tắc:

Dựa vào ĐLBT số mol Electron: 
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Nội dung:

B1:
Viết và căn bằng quá trình OXH, 
( 
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B2:
Viết và căn bằng quá trình Khử 
( 
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B3:
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( 
thiết lập một phương trình toán học để tính toán

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ

Trong 1 p.ứng hóa học: khối lượng của một nguyên tố được bảo toàn

Tính m muối khi cho KL + HNO3 dư

Cho a(g) hh Kim loại tác dụng với dd HNO3 dư, tạo ra khí: NO, NO2, N2, N2O ,…. Cô cạn dd thu được m(g) muối khan. Tìm m ?

 
 m(g) =  a + (
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Cho dd Kim loại tác dụng với dd chứa a mol HNO3 (vừa đủ) tạo khí : NO, NO2, N2, N2O ,…. Tìm a?


a = 
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a = 2
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ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Bài toán 1: ĐL này vận dụng trong trường hợp cho Oxit kim loại tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng

Oxit       +       HCl       (    Muối      +     H2O

M2On    +    2nHCl     (     2MCln   +    nH2O 


[image: image587.wmf]HCl
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mOxit  + mAxit  =  mMuoái    +   
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M2On    +    nH2SO4 loaõng    (     2M2(SO4)n   +    nH2O 
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nO trong Oxit =  
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Bài toán 2: Cho a(g) hh 3 Kloại A, B, C tác dụng  dd HCl, H2SO4 loãng thu được V (lit) H2 (đkc) và cô cạn thu được m(g) muối. tính m?

m = a + m gốc axit
dd HCl:  m = a + 
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dd H2SO4 l:  m = a + 
[image: image594.wmf]22,4

V

96
Bài toán 3: Tăng giảm khối lượng khi chuyển từ Muối Cacbonat sang Muối Clorua; Sunphat và ngược lại:


mMuoái = mCation   + (
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)  = mmuoái cacbonat + (m

Nếu Muối Cacbonat p.ứng với HCl

CO32-     +     2HCl    (    2Cl-     +    CO2 (    H2O

(m = 71 – 60 = 11 (g/mol)

(m  = a.11

Nếu Muối Cacbonat p.ứng với H2SO4
CO32-     +     H2SO4    (    SO42-     +    CO2 (    H2O

(m = 96 – 60 = 36 (g/mol)

(m  = a.36 


với a: là số mol CO2 thoát ra

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
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Xét dd có: a mol Mn+; b mol Nm+ và c mol Xy- ; d mol Yx- thì: 
na + bm = cy + dx
NHẬN BIẾT

	Cl2
	Khí,            màu vàng lục nhạt

	Br2
	Lỏng,         màu đỏ nâu

	I2
	Rắn,           màu tím 

	S
	Rắn,           màu vàng 

	P
	Rắn,           màu trắng hay đỏ

	C
	Rắn,           màu đen

	Si
	(vô định hình) bột màu nâu

	Cu
	Rắn,           màu đỏ 

	Hg
	Lỏng,         màu trắng bạc

	Ag
	Rắn,           màu sáng (trắng bạc)


Ngọn lửa đặc trưng của đơn chất và hợp chất KL kiềm IA:

	Li
	Na
	K
	Rb
	Cs

	Đỏ tía
	Vàng
	Tím hoa cà
	Tím hoàng
	Xanh da trời


	Tên góc
	KH
	Tan
	Không tan (ít tan)

	Clorua
	Cl-
	Hầu hết tan
	CuCl; Hg2Cl2; AgCl; PbCl2

	Sunfat
	SO42-
	Hầu hết tan
	PbSO4; BaSO4; CaSO4; Ag2SO4

	Sunfua
	S2-
	IA; IIA; NH4+
	Tất cả các hợp chất với các Cation kim loại còn lại (Ca(OH)2 nếu đặc ít tan)

	Hiñroâxit
	OH-
	IA; NH4+; Ca2+; Sr2+; Ba2+
	

	Cacbonat
	CO32-
	IA; NH4+; (càng axit càng dễ tan)
	Tất cả các hợp chất với các Cation kim loại còn lại

	Photphat
	PO43-
	IA; NH4+; (càng axit càng dễ tan)
	

	

	NaHCO3 khó tan hơn Na2CO3

	Chất ít tan:              CaSO4; Ca(OH)2; Ag2SO4

	Bạc halogennua
	AgF  (tan)      AgCl (kt trắng)     AgBr (kt vàng nhạt)      AgI (kt vàng sậm)

	LUÔN LUÔN TAN nếu chứa các ion sau:  IA;  NH4+;  NO3-


Hidroxit của: Cu; Zn; Ni; Ag kết tủa nhưng tan trong dd NH3 dư do sự tạo phức Amoniac (tan)  

AgOH        +   2NH3   (   [Ag(NH3)2]+ tan      +      OH-
Cu(OH)2    +   4NH3   (   [Cu(NH3)4]2+ tan     +    2OH-
Zn(OH)2    +   4NH3   (   [Zn(NH3)4]2+ tan     +    2OH-
Ni(OH)2    +   6NH3   (    [Ni(NH3)6]2+ tan      +     2OH-

	Dd màu
	Cu2+
	Ni2+
	Co2+
	CrO42-
	Cr3+
	Fe3+
	MnO4-
	[Cu(NH3)4]+
	

	
	Xanh da trời
	Lục nhạt
	Hoàng
	Vàng
	Lục
	Vàng nâu
	Tím
	Xanh lam
	

	Oxit
	Cu2O
	Fe2O3
	CrO3
	CuO
	FeO
	Fe3O4
	CrO
	Cr2O3
	

	
	Đỏ
	Đen
	Xanh
	

	Hidroxit
	Al(OH)3
	Zn(OH)2
	Mg(OH)2
	Pb(OH)2
	Be(OH)2
	Fe(OH)2
	Fe(OH)3
	Cu(OH)2
	Cr(OH)3

	
	Trắng
	Trắng xanh
	Nâu đỏ
	Xanh lam
	Lục xám

	Sun

Fua
	CuS
	FeS
	Fe2S3
	Ag2S
	PbS
	HgS
	ZnS
	CdS
	

	
	Đen
	Trắng
	vàng
	


	Khí
	Thuốc thử và Hiện tượng
	P.ứng nhận biết

	N2
	Đưa que diêm cháy đỏ vào bình N2 

                                           ( que diêm tắt
	N2 không cháy

	NO
	Khí không màu hóa nâu ngoài K.khí
	2NO  +   O2  ( 2NO2

	NO2
	Khí màu nâu đỏ, làm qùi tím hóa hồng
	4NO2  +  O2  +  2H2O  (  4HNO3

	NH3
	Khí mùi khai, tan tốt trong H2O.

NH3 làm quì tím ẩm hóa xanh

NH3 (đ) + HCl (đđ) ( cho khối trắng (NH4Cl) bay ra 
	NH3  +  H.OH  (  NH4+  +  OH-
NH3 (ñ)  +  HCl (ñ) (  NH4Cl (khoái traéng)

	CO
	Dd PdCl2 tạo (đen

Đun nóng với CuO (đen) cho Cu (đỏ)
	CO  +  PdCl2  +  H2O  ( Pd   +  2HCl  +  CO2
CO  +  CuO 
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   Cu   +   CO2

	CO2
	Không cháy được

Làm vẩn đục nước vôi trong Ca(OH)2, 

                      nước Barit Ba(OH)2
CO2 không làm mất màu dd Br2, KMnO4
	CO2  +  Ca(OH)2  (  CaCO3  +  H2O

CO2  +  Ba(OH)2  (  BaCO3  +  H2O

CO2  +  Br2 /  KMnO4 (dd)  ( k0 p.öùng

	SO2
	Khí mùi hắc, tan trong H2O

Làm vẩn đục nước vôi trong Ca(OH)2, 

                      nước Barit Ba(OH)2
SO2 làm mất màu dd Br2, dd KMnO4
SO2 + H2S  cho S(vaøng 

SO2 tan trong H2O tạo dd H2SO3 làm hồng quì tím
	SO2  +  Ca(OH)2  (  CaSO3  +  H2O

SO2  +  Br2  +  2H2O  ( 2HBr  +  H2SO4
5SO2  +  2KMnO4  +  2H2O  (
H2SO4  +  2MnSO4  +  2KHSO4
SO2  +  2H2S  
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  3S  +  2H2O

SO2  +  H2O  (  H2SO3

	Cl2
	Khí màu vàng lục, làm quì tím ẩm mất màu, sau 1 thời gian xuất hiện màu đỏ

Cl2 + dd KI (có hồ tin bột) tạo I2 làm xanh hồ tinh bột

Cl2 + dd KBr tạo Br2 có màu nâu đỏ
	Cl2  +  H2O  (  HCl  +  HClO

Cl2  +  2KI  (  2KCl  +  I2
Cl2  +  2KBr  ( 2KCl  +  Br2

	HCl
	Làm quì tím ẩm hóa đỏ

HCl + AgNO3 tạo (trắng AgCl
	AgNO3  +  HCl  ( AgCl  +  HNO3

	I2
	Hơi I2 có màu tím

Làm xanh hồ tinh bột
	

	O2
	Làm que diêm còn tàn than đỏ bùng cháy
	

	O3
	O3 màu xanh da trời

O3 + dd KI từ không màu chuyển sang màu vàng nâu
	O3  +  2KI  +  H2O  (  I2  +  O2  +  KOH

(I2 làm xanh hồ tinh bột)

	H2
	Đốt cháy khí, sp cho qua CuSO4 khan (màu trắng) thấy chuyển sang tinh thể CuSO4.5H2O (màu xanh)
	2H2  +  O2    
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  2H2O

CuSO4  +  5H2O  (  CuSO4.5H2O

	H2S
	Khí mùi trứng thối, tan trong H2O

Làm quì tím ẩm hóa hồng

H2S + Pb2+ / Cu2+ tạo (đen (PbS() hay CuS(
	H2S  +  Pb2+  (  PbS  +  2H+
H2S  +  Cu2+  (  CuS  +  2H+


	Anion
	Thuốc thử ø
	Dấu hiệu
	Phản ứng nhận biết

	Zn2+
	Cho từ từ dd NaOH đến dư
	Tạo (trắng rồi tan khi NaOH dư
	Zn2+  +  2NaOH  (  Zn(OH)2  +  2Na+
ZN(OH)2  + 2NaOH ( Na2ZnO2 + 2H2O

	
	Cho dư NH3
	Tạo (trắng rồi tan
	Zn2+ + 2NH3 + 2H2O ( Zn(OH)2 + 2NH4+ 

Zn(OH)2 + 4NH3 ( Zn(NH3)42+ + 2OH-

	Al3+
	Cho từ từ dd NaOH đến dư
	Tạo (trắng rồi tan khi NaOH dư
	Al3+  +  3NaOH ( Al(OH)3  +  3Na+
Al(OH)3  +  NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

	
	Cho dư NH3
	Tạo (trắng không tan
	Al3+ + 3NH3 + 3H2O ( Al(OH)3 + 3NH4+

	Cr3+
	Cho từ từ dd NaOH đến dư
	Tạo (xanh lục rồi tan 

(nếu có mặt H2O2 chuyển màu vàng của CrO42-)
	Cr3+ + 3OH- ( Cr(OH)3 

Cr(OH)3 + OH- ( CrO2- + 2H2O

2CrO2- + 3H2O2 + 2OH- ( 2CrO42- + 4H2O

	Ni2+
	Dd NaOH
	Tạo (Ni(OH)2 xanh lục

(tan trong dd NH3 do tạo phức [Ni(NH3)6]2+ )
	Ni2+ + 2OH- ( Ni(OH)2 

Ni(OH)2 + 6NH3 ( [Ni(NH3)6]2+ + 2OH-

	Fe2+
	Dd NaOH
	Tạo (trắng hơi xanh, đưa ra ngoài KKhí hóa đỏ nâu 
	Fe2+ + 2NaOH ( Fe(OH)2 + 2Na+
Fe2+ + 2NH3 + 2H2O ( Fe(OH)2 + 2NH4+
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( Fe(OH)3

	
	dd NH3
	
	

	
	Dd KMnO4
(MnO4-  +  H+)
	Thấy mất màu tím hồng
	MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ ( Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

	Fe3+
	Dd NaOH
	Tạo (đỏ nâu
	Fe3+ + 3NaOH ( Fe(OH)3 + 3Na+

	
	dd NH3
	
	Fe3+ + 3NH3 + 3H2O ( Fe(OH)3 + 3NH4+

	Cu2+
	Dd NaOH
	Tạo ( xanh bền
	Cu2+ + 2NaOH ( Cu(OH)2 + 2Na+

	
	dd NH3 từ từ đến dư
	Tạo ( xanh rồi tan trong NH3 dư cho màu xanh đậm
	Cu2+ + 2NH3 + 2H2O ( Cu(OH)2 + 2NH4+
Cu(OH)2 + 4NH3 ( Cu(NH3)42+ + 2OH-

	Ag+
	Dd NaCl
	Tạo ( trắng 

(tan trong dd NH3 dư)
	Ag+ + NaCl ( AgCl + Na+

	Mg2+
	Dd NaOH
	Tạo (trắng
	Mg2+ + NaOH ( Mg(OH)2 + 2Na+

	Ca2+
	Dd Na2CO3
	Tạo (trắng
	Ca2+ + Na2CO3 ( CaCO3 + 2Na+ 

	
	Dd H2C2O4
	Tạo (trắng
	Ca2+ + C2O42- ( CaC2O4 

	Ba2+
	Dd Na2SO4
	Tạo (bền với t0, axit, bazo
	Ba2+ + Na2SO4 ( BaSO4 + 2Na+

	
	Dd K2Cr2O7
	Tạo (vàng BaCrO4
	Cr2O72- + H2O ( 2CrO42- + 2H+
Ba2+ + CrO42- ( BaCrO4

	Pb2+
	Dd Cl-
	Tạo (trắng, tan khi nung nóng
	Pb2+ + 2Cl- ( PbCl2 

	
	Dd S2-
	Tạo (đen
	Pb2+ + S2- ( PbS

	NH4+
	Dd NaOH đun nhẹ
	Khí mùi khai
	NH4+ + NaOH ( Na+ + NH3 + H2O

	H+
	Qùi tím
	 Hóa đỏ
	

	OH-
	Qùi tím
	 Hóa xanh
	


	Anion
	Thuốc thử và Dấu hiệu
	Phản ứng nhận biết

	NO3-
	Dd H2SO4 và vụn Cu ( khí không màu hóa nâu trong K.khí
	3Cu  +  8H+  +  2NO3-  (  3Cu2+  +  2NO  +  4H2O

2NO  +  O2  (  2NO2 (nâu)

	S2-
	Dd Pb(NO3)2 thấy xuất hiện PbS(đen
	Pb2+  +  S2-  (  PbS

	SO42-
	Dd BaCl2 tạo (trắng BaSO4
	Ba2+  +  SO42-  (  BaSO4

	SO32-
	Dd HCl (H+) thấy khí bay ra
	SO32-  +  2H+  (  SO2  +   H2O

	CO32-
	Dd Ca(OH)2 (nước vôi trong) thấy vẩn đục, do tạo (trắng (tan trong axit) 
	CO32-  +  Ca2+  (  CaCO3  +  H2O

	Cl-
	Dd AgNO3 tạo (trắng AgCl
	Ag+  +  Cl-  (  AgCl

	PO43-
	Dd AgNO3 tạo (vàng Ag3PO4
	3Ag+  +  PO43-  (  Ag3PO4

	Br-
	Dd AgNO3 tạo (vàng nhạt AgBr (hóa đen ngoài ánh sáng) 
	Ag+  +  Br-  (  AgBr

2AgBr  
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2Ag  +  Br2

	SiO32-
	Dd axit mạnh tạo (keo trắng
	2H+  +  SiO32-  (  H2SiO3 (keo)
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maxit phản ứng = mmuối - mAmin
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mAA = mmuối – maxit phản ứng
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RCOOR`





poliacrilonnitrin





  CN





  CN





 CH3





K+     Na+    Mg2+   Al3+   Zn2+  Fe2+   Ni2+   Sn2+   Pb2+   H+   Cu2+   Fe3+     Ag+   Hg2+ Au3+





K     Na     Mg      Al      Zn     Fe      Ni      Sn     Pb      H2   Cu      Fe2+       Ag   Hg   Au
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